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CHƯƠNG MỞ ĐẦU 
 

§1. Khái niệm về máy và cơ cấu 

1. Máy 
Máy là tập hợp các vật thể do con người tạo ra, nhằm mục đích thực hiện và mở rộng các chức 
năng lao động. 
 
• Căn cứ vào chức năng, có thể chia máy thành các loại: 
a. Máy năng lượng: dùng để truyền hay biến đổi năng lượng, gồm hai loại: 
+ Máy- động cơ: biến đổi các dạng năng lượng khác thành cơ năng, ví dụ động cơ nổ, động cơ 
điện, tuốcbin... 
+ Máy biến đổi cơ năng: biến đổi cơ năng thành các dạng năng lượng khác, ví dụ máy phát 
điện, máy nén khí... 
b. Máy làm việc (máy công tác): có nhiệm vụ biến đổi hoặc hình dạng, kích thước hay trạng 
thái của vật thể (gọi là máy công nghệ), hoặc thay đổi vị trí của vật thể (gọi là máy vận 
chuyển). 
Trên thực tế, nhiều khi không thể phân biệt như trên, vì các máy nói chung đều có động cơ 
dẫn động riêng. Những máy như vậy gọi là máy tổ hợp. Ngoài động cơ và bộ phận làm việc, 
trong máy tổ hợp còn có các thiết bị khác như thiết bị kiểm tra, theo dõi, điều khiển... Khi các 
chức năng điều khiển của con người đối với toàn bộ quá trình làm việc của máy đều được đảm 
nhận bởi các thiết bị nói trên, máy tổ hợp trở thành máy tự động. 
c. Máy truyền và biến đổi thông tin, ví dụ máy tính điện tử... 
d. Ngoài các loại máy trên đây, còn nhiều loại máy có chức năng đặc biệt như tim nhân tạo, 
tay máy, người máy... 
 
• Khi phân tích hoạt động của một máy, có thể xem máy là một hệ thống gồm các bộ phận 
điển hình, theo sơ đồ khối sau: 
 

 
+ Bộ nguồn: cung cấp năng lượng cho toàn máy. 
+ Bộ chấp hành: trực tiếp thực hiện nhiệm vụ công nghệ của máy. 
+ Bộ biến đổi trung gian: thực hiện các biến đổi cần thiết từ bộ nguồn đến bộ chấp hành. 
+ Bộ điều khiển: thực hiện các thông tin, thu thập các tin tức làm việc của máy và đưa ra các 
tín hiệu cần thiết để  điều khiển máy. 

2. Cơ cấu 
• Trong các bộ phận của máy, tập hợp các vật thể có chuyển động xác định, làm nhiệm vụ 
truyền  hay biến đổi chuyển động gọi là cơ cấu.  
• Theo đặc điểm các vật thể hợp thành cơ cấu, có thể xếp các cơ cấu thành các lớp: 
+ Cơ cấu chỉ gồm các vật rắn tuyệt đối. 
+ Cơ cấu có vật thể đàn hồi, ví dụ cơ cấu dùng dây đai, cơ cấu có lò xo, cơ cấu dùng tác dụng 
của chất khí, chất lỏng, cơ cấu di chuyển nhờ thuỷ lực. 
+ Cơ cấu dùng tác dụng của điện từ. 
 
 

Bộ nguồn Bộ biến đổi 
trung gian 

Bộ chấp hành 

Bộ điều khiển



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 3

§2.  Nội dung và phương pháp nghiên cứu của môn học Nguyên lý máy 
•  Môn học Nguyên lý máy nghiên cứu vấn đề chuyển động và điều khiển chuyển động của cơ 
cấu và máy. Ba vấn đề chung của các loại cơ cấu và máy mà môn học Nguyên lý máy nghiên 
cứu là vấn đề về cấu trúc, động học và động lực học. 
Ba vấn đề nêu trên được nghiên cứu dưới dạng hai bài toán: bài toán phân tích và bài toán tổng 
hợp. 
Bài toán phân tích cấu trúc nhằm nghiên cứu các nguyên tắc cấu trúc của cơ cấu và khả năng 
chuyển động của cơ cấu tùy theo cấu trúc của nó.  
Bài toán phân tích động học nhằm xác định chuyển động của các khâu trong cơ cấu, khi 
không xét đến ảnh hưởng của các lực mà chỉ căn cứ vào quan hệ hình học của các khâu.  
Bài toán phân tích động lực học nhằm xác định lực tác động lên cơ cấu và quan hệ giữa các 
lực này với chuyển động của cơ cấu. 
 
•  Bên cạnh các phương pháp của môn học Cơ học lý thuyết, để nghiên cứu các vấn đề động 
học và động lực học của cơ cấu, người ta sử dụng các phương pháp sau đây: 
 + Phương pháp đồ thị (phương pháp vẽ - dựng hình) 

+ Phương pháp giải tích  
Ngoài ra, các phương pháp thực nghiệm cũng có một ý nghĩa quan trọng trong việc nghiên cứu 
các bài toán về Nguyên lý máy. 
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Chương I 
CẤU TRÚC CƠ CẤU 

 

§1. Khái niệm và định nghĩa 

1) Khâu và chi tiết máy 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

•  Ví dụ về máy và cơ cấu 
Xét động cơ đốt trong kiểu pittông-tay quay được dùng để biến đổi năng lượng của khí cháy 
bên trong xi lanh (nhiệt năng, hóa năng) thành cơ năng trên trục khuỷu (máy này được gọi là 
máy năng lượng - hình 1.1). 
Động cơ đốt trong bao gồm nhiều cơ cấu. Cơ cấu chính trong máy là cơ cấu tay quay-con trượt 
OAB (hình 1.2) làm nhiệm vụ biến chuyển tịnh tiến của pistông (3) thành chuyển động quay 
của trục khuỷu (1). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
•  Khâu và chi tiết máy 
+ Máy và cơ cấu gồm nhiều bộ phận có chuyển động tương đối đối với nhau. Mỗi bộ phận có 
chuyển động riêng biệt này của máy được gọi là một khâu.  
Khâu có thể là một vật rắn không biến dạng, vật rắn biến dạng (ví dụ lò xo...) hoặc có dạng 
dây dẻo (ví dụ dây đai trong bộ truyền đai...). 
Trong toàn bộ giáo trình này, trừ những trường hợp đặc biệt, ta xem khâu như là một vật rắn 
không biến dạng (vật rắn tuyệt đối). 
+ Khâu có thể là một chi tiết máy độc lập hay do một số chi tiết máy ghép cứng lại với nhau.  
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Mỗi chi tiết máy là một bộ phận hoàn chỉnh, không thể tháo rời nhỏ hơn được nữa của máy. 
 
• Ví dụ, cơ cấu tay quay con trượt OAB (hình 1.2) có 4 khâu: Trục khuỷu (1), thanh truyền 
(2), pittông (3) và xi lanh (4) gắn liền với vỏ máy. Trong hệ quy chiếu gắn liền với khâu (4) 
(vỏ máy, xi lanh), mỗi khâu có chuyển động riêng biệt: Khâu (1) quay xung quanh tâm O, 
khâu (2) chuyển động song phẳng, khâu (3) chuyển động tịnh tiến, khâu (4) cố định.  
Trục khuỷu thông thường là một chi tiết máy độc lập. Thanh truyền gồm nhiều chi tiết máy 
như thân, bạc lót, đầu to, bu lông, đai ốc... ghép cứng lại với nhau. 

2) Nối động, thành phần khớp động và khớp động  

• Bậc tự do tương đối giữa hai khâu 
+ Số bậc tự do tương đối giữa hai khâu là số khả năng chuyển động độc lập tương đối của 
khâu này đối với khâu kia (tức là số khả năng chuyển động độc lập của khâu này trong một hệ 
quy chiếu gắn liền với khâu kia). 
+ Khi để rời hai khâu trong không gian, giữa chúng sẽ có 6 bậc tự do tương đối.  
Thật vậy, trong hệ tọa độ vuông góc Oxyz gắn liền với khâu (1), khâu (2) có 6 khả năng 
chuyển động: , ,X Y ZT T T  (chuyển động tịnh tiến dọc theo các trục Ox, Oy, Oz) và , ,X Y ZQ Q Q  
(chuyển động quay xung quanh các trục Ox, Oy, Oz). Sáu khả năng này hoàn toàn độc lập với 
nhau (hình 1.3). 
+ Tuy nhiên, khi để rời hai khâu trong mặt phẳng, số bậc tự do tương đối giữa chúng chỉ còn 
lại là 3: chuyển động quay ZQ xung quanh trục Oz vuông góc với mặt phẳng chuyển động 

Oxy của hai khâu và hai chuyển động tịnh tiến ,X YT T  dọc theo các trục Ox, Oy nằm trong mặt 
phẳng này (hình 1.4). 
+ Số bậc tự do tương đối giữa hai khâu cũng chính là số thông số vị trí độc lập cần cho trước 
để xác định hoàn toàn vị trí của khâu này trong 
một hệ quy chiếu gắn liền với khâu kia (hình 1.5). 
Thật vậy, để xác định hoàn toàn vị trí của khâu 
(2) trong hệ quy chiếu R gắn liền với khâu (1), 
nghĩa là để xác định hoàn toàn vị trí của hệ quy 
chiếu R2  gắn liền với khâu (2) so với hệ quy chiếu 
R, cần biết 6 thông số:  
+ Ba tọa độ xO2, yO2, zO2 của gốc O2 của hệ quy 
chiếu R2 trong hệ R. 
+ Ba góc chỉ phương α, β, γ xác định phương 
chiều của vectơ đơn vị 2xeG  của  trục O2x2  của hệ 

R2 trong hệ R. • Nối động, thành phần khớp động, khớp động 
+ Để tạo thành cơ cấu, người ta phải tập hợp các 
khâu lại với nhau bằng cách thực hiện các phép nối động.  
Nối động hai khâu là bắt chúng tiếp xúc với nhau theo một quy cách nhất định trong suốt quá 
trình chuyển động.  
Nối động hai khâu làm hạn chế bớt số bậc tự do tương đối giữa chúng. 
+ Chỗ trên mỗi khâu tiếp xúc với khâu được nối động với nó gọi là thành phần khớp động. 
+ Tập hợp hai thành phần khớp động của hai khâu trong một phép nối động gọi là một khớp 
động. 

3) Các loại khớp động và lược đồ khớp 

• Các loại khớp động 
+ Căn cứ vào số bậc tự do tương đối bị hạn chế đi khi nối động (còn gọi là số ràng buộc của 
khớp), ta phân khớp động thành các loại: khớp loại 1, loại 2, loại 3, loại 4, loại 5 lần lượt hạn 
chế 1, 2, 3, 4, 5 bậc tự do tương đối. 
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Không có khớp loại 6, vì khớp này hạn chế 6 bậc tự do tương đối giữa hai khâu, khi đó hai 
khâu là ghép cứng với nhau. Không có khớp loại 0, vì khi đó hai khâu để rời hoàn toàn trong 
không gian (liên kết giữa hai khâu lúc này được gọi là liên kết tự do). 
+ Căn cứ vào đặc điểm tiếp xúc của hai khâu khi nối động, ta phân khớp động thành các loại: 
Khớp cao: nếu thành phần khớp động là các điểm hay các đường (hai khâu tiếp xúc nhau theo 
điểm hoặc đường) 
Khớp thấp: nếu thành phần khớp động là các mặt (hai khâu tiếp xúc nhau theo mặt). 
 • Ví dụ về khớp động  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Ví dụ 1: Cho hình trụ tròn xoay (khâu 1) tiếp xúc với tấm phẳng (khâu 2) theo một đường 
sinh, ta được một khớp động (hình 1.6). Số bậc tự do tương đối bị hạn chế đi là 2 (hai chuyển 
động ,Y ZQ T  không thể xảy ra vì khi đó hình trụ không còn tiếp xúc với tấm phẳng theo đường 
sinh nữa). Khớp động này là khớp loại 2. Thành phần khớp động trên khâu 1 là đường sinh 
AA’ của nó hiện đang tiếp xúc với mặt phẳng của khâu 2. Thành phần khớp động trên khâu 2 
là đoạn thẳng BB’ hiện trùng với đường sinh AA’. Thành phần khớp động là các đường nên 
khớp động này là một khớp cao. 
 
+ Ví dụ 2:  
Hai hình cầu tiếp xúc với nhau (hình 1.7) cho ta một khớp động. Số bậc tự do tương đối bị hạn 
chế đi là 3 (hạn chế ba chuyển động , ,X Y ZT T T ), nên đây là một khớp cầu loại 3. Thành phần 
khớp động là các mặt cầu, do vậy khớp cầu nói trên là một khớp thấp. 
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+ Ví dụ 3:  
Khớp cầu có chốt (hình 1.8): Khác với khớp cầu loại 3 trên đây, trên khâu 2 của khớp cầu này 
có gắn thêm chốt 3, trên khâu 1 có xẻ rãnh 4. Khi đó, khâu hai chỉ còn hai khả năng chuyển 
động tương đối so với khâu 1: chuyển động quay XQ  xung quanh trục x và chuyển động quay 

YQ  xung quanh trục y. Khớp này hạn chế 4 bậc tự do tương đối, do vậy là khớp loại 4. Thành 
phần khớp động là các mặt cầu nên đây là một khớp thấp. 
 
+ Ví dụ 4:  
Khớp tịnh tiến (khớp trượt – hình 1.9): số bậc tự do tương đối bị hạn chế đi là 5 (chỉ để lại 
chuyển động tịnh tiến XT ) nên khớp trượt là khớp loại 5. Thành phần khớp động là các mặt 
phẳng, nên khớp trượt là một khớp thấp. 
 
+ Ví dụ 5:  
Khớp quay (khớp bản lề – hình 1.10): số bậc tự do tương đối bị hạn chế đi là 5 (chỉ để lại 
chuyển động quay XQ ) nên khớp quay là một khớp loại 5. Thành phần khớp động là các mặt 
trụ tròn xoay A và các phần mặt phẳng B, nên dây là một khớp thấp. 
 
+ Ví dụ 6:   
Khớp vít (ví dụ vít me-đai ốc – hình 1.11): khâu 1 có hai khả năng chuyển động tương đối so 
với khâu 2, đó là hai chuyển động ZT  và ZQ . Tuy nhiên hai khả năng chuyển động này phụ 
thuộc lẫn nhau (khi giữ vít me cố định và xoay đai ốc một góc nào đó quanh trục Oz thì đai ốc 
sẽ tịnh tiến một khoảng xác định dọc theo trục Oz). Do vậy khớp vít là khớp loại 5. Thành 
phần khớp động là các mặt ren vít nên đây là một khớp thấp. 
 • Lược đồ khớp 
Trên thực tế, kết cấu khâu và khớp rất phức tạp. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu các bài 
toán về cơ cấu, người ta biểu diễn các khớp động khác nhau bằng các lược đồ quy ước. 
Lược đồ một số khớp thông dụng: 
 

Khớp cầu 
(khớp thấp, loại 3) 

 
 

 
 

Khớp cầu có chốt 
(Khớp thấp, loại 4) 

 
 

 

Khớp tịnh tiến 
(khớp thấp, loại 5) 

 

 

Khớp bản lề 
(khớp thấp, loại 5) 

 
 

 

Khớp vít 
(khớp thấp, loại 5) 

 

 

Khớp cao phẳng (khớp bánh răng 
phẳng, khớp cam phẳng...) 

(khớp cao, loại 4) 
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4) Kích thước động của khâu và lược đồ khâu 
+ Kích thước động của khâu là các thông số xác định vị trí tương đối giữa các thành phần 
khớp động trên khâu. 
Ví dụ, thanh truyền (2) trong động cơ đốt trong (hình 1.1) được nối với tay quay (1) và với 
pittông (3) bằng các khớp quay, các thành phần khớp động trên thanh truyền là các mặt trụ 
trong có đường trục song song với nhau. Kích thước động của thanh truyền là khoảng cách il  

giữa hai đường trục của các khớp quay. 
+ Mỗi khâu có thể có một hay nhiều kích thước động. 
Ví dụ, khâu 3 trên hình 1.14 được nối động với ba khâu 6, 2 và 4 bằng các 
khớp quay D, C, E. Khâu 3 có ba kích thước động, đó là khoảng cách trục 
lEC, lDE, lDC giữa các khớp quay. 
+ Khâu được biểu diễn bằng các lược đồ gọi là lược đồ động của khâu, trên 
đó thể hiện các kích thước động của nó và lược đồ các khớp động nối nó với 
các khâu khác.  
Ví dụ lược đồ động của khâu thanh truyền (2) trong động cơ đốt trong cho 
trên hình 1.12. 

5) Chuỗi động và cơ cấu  
•  Chuỗi động  
+ Chuỗi động là tập hợp các khâu được nối với nhau bằng các khớp động. 
+ Dựa trên cấu trúc chuỗi động, ta phân chuỗi động thành hai loại: chuỗi động hở và chuỗi 
động kín.  
Chuỗi động hở  là chuỗi động trong đó các khâu chỉ được nối với một khâu khác.  
Chuỗi động kín là chuỗi động trong đó mỗi khâu được nối ít nhất với hai khâu khác (các khâu 
tạo thành các chu vi khép kín, mỗi khâu tham gia ít nhất hai khớp động). 
+ Dựa trên tính chất chuyển động, ta phân biệt chuỗi động không gian và chuỗi động phẳng. 
Chuỗi động không gian có các khâu chuyển động trên các mặt phẳng không song song với 
nhau, còn trong chuỗi động phẳng, tất cả các khâu chuyển động trên những mặt phẳng song 
song với nhau. 
+ Ví dụ, chuỗi động trên hình 1.13, có 4 khâu nối nhau bằng 3 khớp quay và 1 khớp trượt, các 
khớp quay có đường trục song song với nhau và vuông góc với phương trượt của khớp trượt, 
do đó cả 4 khâu có mặt phẳng chuyển động song song với nhau. Hơn nữa mỗi khâu trong 
chuỗi động nối động với 2 khâu khác, nên chuỗi động nói trên là một chuỗi động phẳng kín. 
Tương tự, chuỗi động trên hình 1.14 cũng là chuỗi động phẳng kín.  
Chuỗi động trên hình 1.15 gồm 4 khâu, nối nhau bằng 3 khớp quay có đường trục vuông góc 
với nhau từng đôi một, do đó các khâu chuyển động trong các mặt phẳng không song song với 
nhau. Mặc khác, khâu 3 và khâu 4 chỉ được nối với một khâu khác nên đây là một chuỗi động 
không gian hở. 

il

Hình 1.12

Hình 1.11: Khớp vít 

Vít me 1 Đai ốc 2

z 

x 

y 

O 

1 

2 

Hình 1.10 : Khớp quay 

A 

B 
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•  Cơ cấu  
+ Cơ cấu là một chuỗi động, trong đó một khâu được chọn làm hệ quy chiếu (và gọi là giá), 
các khâu còn lại có chuyển động xác định trong hệ quy chiếu này (và gọi là các khâu động). 
Thông thường, coi giá là cố định. 
Tương tự như chuỗi động, ta cũng phân biệt cơ cấu phẳng và cơ cấu không gian. 
+ Ví dụ, chọn khâu 4 trong chuỗi động phẳng kín hình 1.13, khâu 6 
trong chuỗi động phẳng kín hình 1.14 làm giá, ta được các cơ cấu 
phẳng. Chọn khâu 4 trong chuỗi động không gian hở hình 1.15 làm 
giá, ta có cơ cấu không gian.  
Hình 1.16: cơ cấu tay quay con trượt dùng để biến chuyển động 
quay của khâu 1 thành chuyển động tịnh tiến của khâu 3 và ngược 
lại. Hình 1.17: cơ cấu 6 khâu phẳng sử dụng trong máy sàng lắc, 
dùng để biến chuyển động quay của khâu 1 thành chuyển động tịnh 
tiến qua lại của con trượt 5. Hình 1.18: cơ cấu tay máy ba bậc tự do. 
+ Cơ cấu thường được tạo thành từ chuỗi động kín. Cơ cấu được tạo thành từ chuỗi động hở 
như cơ cấu tay máy (hình 1.18), cơ cấu rôto máy điện (hình 1.19). 

§2.  Bậc tự do của cơ cấu 

1) Khái niệm bậc tự do của cơ cấu 
+ Số bậc tự do của cơ cấu là số thông số vị trí độc lập cần cho 
trước để vị trí của toàn bộ cơ cấu hoàn toàn xác định.  
Số bậc tự do của cơ cấu cũng chính bằng số quy luật chuyển 
động cần cho trước để chuyển động của cơ cấu hoàn toàn xác 
định. 
+ Ví dụ:  Xét cơ cấu bốn khâu bản lề ABCD (hình 1.20) gồm 
giá cố định 4 và ba khâu động 1, 2, 3. Nếu cho trước thông số 

Hình 1.19

1 

2 

D 
Hình 1.20 

1ϕ
A 

B C 

1 

2 

3 4 

1 

2 

3 4
5

6 

Hình 1.16 

3

2

1

Hình 1.18 
x 

y 

z 

4 

1 

2  3 

Hình 1.17

Hình 1.13 

3

2

1

4 1 

2 

3 4
5

6

Hình 1.14 x 

y 4 

1 

2   3 

Hình 1.15

z 

A 

B 
C

E

FD
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1 ( , )AD ABϕ =
JJJG JJJG

 để xác định vị trí của khâu 1 so với giá thì vị trí của cơ cấu hoàn toàn xác định. 
Thật vậy, do kích thước động lAB đã cho trước nên vị trí điểm B hoàn toàn xác định. Do điểm D 
và các kích thước lBC , lCD đã cho trước nên vị trí điểm C và do đó vị trí các khâu 2 và 3 hoàn 
toàn xác định. Nếu cho trước quy luật chuyển động của khâu (1) : 1 1( )tϕ ϕ=  thì chuyển động 
của các khâu 2 và 3 sẽ hoàn toàn xác định. Như vậy cơ cấu bốn khâu bản lề có 1 bậc tự do: 

1W = . 

2) Công thức tính bậc tự do của cơ cấu  
•  Xét cơ cấu gồm giá cố định và n khâu động.  
Gọi : 0W  : tổng số bậc tự do của các khâu động của cơ cấu khi để rời nhau trong hệ quy chiếu 

gắn liền với giá. R : tổng số các ràng buộc do các khớp trong cơ cấu tạo ra. 
Khi đó bậc tự do của cơ cấu sẽ bằng:   0W W R= −  

Do mỗi khâu động khi để rời sẽ có 6 bậc tự do nên tổng số bậc tự do của n khâu động:  

0 6W n=  

Để tính bậc tự do của cơ cấu, cần tính R. 
•  Đối với các cơ cấu mà lược đồ không có một đa giác nào cả, tức là không có khớp nào là 
khớp đóng kín (ví dụ cơ cấu tay máy hình 1.18), sau khi nối n khâu động lại với nhau và với 
giá bằng pj khớp loại j, tổng số các ràng buộc bằng:  j

j
R jp= ∑  (mỗi khớp loại j hạn chế j bậc 

tự do tương đối, nghĩa là tạo ra j ràng buộc). 
Do đó:   6 j

j
W n jp= − ∑              (1.1) 

Ví dụ, với cơ cấu tay máy (hình 1.18): n = 3, p5 = 3 (ba khớp quay loại 5)  
⇒ 3.6 (3.5) 3W = − = .  
•  Đối với các cơ cấu mà lược đồ là một hay một số đa giác đóng kín, hoặc đối với một số cơ 
cấu có các đặc điểm về hình học, ta phải xét đến các ràng buộc trùng và ràng buộc thừa trong 
công thức tính bậc tự do. Khi đó: 
  6 ( )j trung thua

j
W n jp R R= − − −∑           (1.2) 

Ngoài ra, trong số các bậc tự do được tính theo công thức (1.2), có thể có những bậc tự do 
không có ý nghĩa đối với vị trí các khâu động trong cơ cấu, nghĩa là không ảnh hưởng gì đến 
cấu hình của cơ cấu. Các bậc tự do này gọi là bậc tự do thừa và phải loại đi khi tính toán bậc 
tự do của cơ cấu. 
Tóm lại, công thức tổng quát để tính bậc tự do: 

6 ( )j trung thua thua
j

W n jp R R W= − − − −∑       (1.3) 

Với :  trungR : số ràng buộc trùng; thuaR : số ràng buộc thừa; thuaW : số bậc tự do thừa. 

3) Công thức tính bậc tự do của cơ cấu phẳng  
•  Với cơ cấu phẳng, ngay khi còn để rời nhau trong hệ quy chiếu gắn liền với giá, các khâu 
được xem như nằm trên cùng một mặt phẳng (hay trên các mặt phẳng song song nhau). Do đó 
tổng số bậc tự do của n khâu động:  0 3W n=  

Gọi Oxy là mặt phẳng chuyển  động của cơ cấu thì các bậc tự do , ,Z X YT Q Q  của mỗi khâu đã 
bị hạn chế.  
Mỗi khớp quay có trục quay Oz vuông góc với mặt phẳng Oxy chỉ còn hạn chế hai bậc tự do 
là chuyển động tịnh tiến XT  và YT . 
Mỗi khớp trượt có phương trượt nằm trong mặt phẳng Oxy (hình 1.21) chỉ còn hạn chế hai bậc 
tự do là chuyển động quay ZQ và chuyển động tịnh tiến NT  trong mặt phẳng Oxy theo phương 

vuông góc với phương trượt. 



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 11

Mỗi khớp cao loại 4 như khớp bánh răng phẳng, khớp cam phẳng (hình 1.22) chỉ còn hạn chế 
một bậc tự do là chuyển động tịnh tiến NT  trong mặt phẳng Oxy theo phương pháp tuyến 

chung của hai thành phần khớp cao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong cơ cấu phẳng thường chỉ dùng ba loại khớp trên nên tổng số các ràng buộc do các khớp 
trong cơ cấu phẳng tạo ra:  5 42R p p= +  

Như vậy, bậc tự do của cơ cấu :    5 43 (2 )W n p p= − +     (1.4) 

Thông thường có thể dùng công thức (1.4) để tính bậc tự do của cơ cấu. 
Ví dụ, cơ cấu 4 khâu bản lề phẳng (hình 1.20): n = 3; 5 4p = ; 4 0p = ⇒  W = 3.3 - (2.4 + 0) = 

1 
Tuy nhiên, kể đến các ràng buộc trùng, ràng buộc thừa và bậc tự do thừa, công thức tổng quát 
để tính bậc tự do của cơ cấu phẳng như sau: 
 5 43 (2 )trung thua thuaW n p p R R W= − + − − −         (1.5) 

 
•   Ví dụ về ràng buộc trùng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trong cơ cấu phẳng, ràng buộc trùng chỉ có tại các khớp đóng kín của đa giác gồm 3 khâu nối 
với nhau bằng 3 khớp trượt. 
Ví dụ xét cơ cấu trên hình 1.23. Giả sử lấy khớp B làm khớp đóng kín. Khi nối khâu 1, khâu 3 
và khâu 2 bằng các khớp A và C, khâu 2 không thể quay tương đối so với khâu 1 quanh trục 
Oz (trục Oz vuông góc với mặt phẳng chuyển động của cơ cấu), tức là có một ràng buộc gián 
tiếp QZ giữa khâu 1 và khâu 2 (hình 1.24). Khi nối trực tiếp khâu 1 và khâu 2 bằng khớp đóng 
kín B, khớp B lại tạo thêm ràng buộc QZ. Như vậy, ở đây có một ràng buộc trùng: 1trungR = . 

Tóm lại, bậc tự do của cơ cấu (n = 2, p5 =3, p4 = 0): 

5 43 (2 ) 3.2 (2.3 1) 1trungW n p p R= − + − = − − = . 

 

(2)

(1)

TN 

Hình 1.22: Khớp cao phẳng 
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•   Ví dụ về ràng buộc thừa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xét hệ cho trên hình 1.25: n = 4, p5 = 6. Bậc tự do của hệ tính theo công thức (1.4): 

5 43 (2 ) 3.4 (2.6 0) 0W n p p= − + = − + = . Điều này có nghĩa hệ đã cho là một khung tĩnh định.  

Tuy nhiên nếu thay đổi cấu trúc hệ như hình 1.26 với kích thước động thỏa mãn điều kiện:                  
lAB = lCD = lEF;  lAF = lBE; lBC = lAD thì hệ sẽ chuyển động được và thực sự là một cơ cấu, tức là 
bậc tự do thực của hệ phải lớn hơn 0. 
Điều này được giải thích như sau: Khi chưa nối khâu 2 và khâu 4 bằng khâu 5 và hai khớp 
quay E, F thì hệ là một cơ cấu bốn khâu bản lề phẳng có bậc tự do W = 1, có lược đồ là một 
hình bình hành ABCD. Do đặc điểm hình học của cơ cấu, khoảng cách giữa hai điểm E của 
khâu 2 và điểm F của khâu 4 với lAF = lBE luôn luôn không đổi khi cơ cấu chuyển động. Thế 
mà, việc nối điểm E của khâu 2 và điểm F của khâu 4 bằng khâu 5 và hai khớp quay E, F chỉ 
nhằm mục đích giữ cho hai điểm E và F cách nhau một khoảng không đổi, nên ràng buộc do 
khâu 5 và 2 khớp quay E, F là ràng buộc thừa. Mặc khác, khi thêm khâu 5 và hai khớp quay E, 
F vào cơ cấu sẽ tạo thêm cho cơ cấu một bậc tự do bằng (n = 1, p5 = 2):  

5 43. (2 ) 3.1 (2.2) 1W n p p= − + = − = − , tức là tạo ra một ràng buộc. Như vậy số ràng buộc thừa 

trong trường hợp này sẽ bằng: 1thuaR = . 

Tóm lại, bậc tự do của cơ cấu:  5 43 (2 ) 3.4 (2.6 0 1) 1thuaW n p p R= − + − = − + − = . 

 
•  Ví dụ về bậc tự do thừa 
Trong cơ cấu cam cần lắc đáy lăn (dùng để biến 
chuyển động quay liên tục của cam 1 thành 
chuyển động lắc qua lại theo một quy luật cho 
trước của cần 3 - hình 1.27), ta có: n = 3, 5 3p =  

(ba khớp quay loại 5); 4 1p =  (một khớp cam 
phẳng loại 4).  Bậc tự do của hệ tính theo công 
thức (1.4):      W = 3.3 - (2.3 + 1) = 2.  
Tuy nhiên, bậc tự do của cơ cấu : W = 1, bởi vì 
khi cho cam quay đều thì chuyển động của cần 
hoàn toàn xác định. ở đây có một bậc tự do 
thừa: 1thuaW = , đó là chuyển động quay của con 

lăn xung quanh trục của mình, bởi vì khi cho con lăn quay xung quanh trục này, cấu hình của 
cơ cấu hoàn toàn không thay đổi. 
Tóm lại, bậc tự do của cơ cấu:  5 43 (2 ) 3.3 (2.3 1) 1 1thuaW n p p W= − + − = − + − = . 

4) Khâu dẫn - Khâu bị dẫn - Khâu phát động 
• Khâu dẫn 
Khâu dẫn là khâu có thông số vị trí cho trước (hay nói khác đi, có quy luật chuyển động cho 
trước).  
Ví dụ trong cơ cấu 4 khâu bản lề hình 1.20, khâu dẫn là khâu 1 có quy luật chuyển động  

1 1( )tϕ ϕ=  cho trước. 
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Hình 1.26
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Hình 1.25  

O1 O2 

cần 3 

con lăn 2 

cam 1

Hình 1.27: Cơ cấu cam cần  
lắc đáy lăn
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Thông thường, khâu dẫn được chọn là khâu nối với giá bằng khớp quay và chỉ cần một thông 
số để xác định vị trí của nó. Thế mà, số bậc tự do của cơ cấu là số thông số vị trí cần cho trước 
để vị trí của cơ cấu hoàn toàn xác định, do đó thông thường cơ cấu có bao nhiêu bậc tự do sẽ 
cần có bấy nhiêu khâu dẫn. 
 
• Khâu bị dẫn 
Ngoài giá và khâu dẫn ra, các khâu còn lại được gọi là khâu bị dẫn. 
Khái niệm khâu dẫn, khâu bị dẫn không có ý nghĩa đối với các cơ cấu rôbốt. Trong các cơ cấu 
này, không có khâu nào mà chuyển động hoàn toàn phụ thuộc vào chuyển động của một hay 
một số khâu khác, chuyển động của mỗi khâu được điều khiển bằng một kích hoạt riêng biệt. 
 
• Khâu phát động  
Khâu phát động là khâu được nối trực tiếp với nguồn năng lượng làm cho máy chuyển động. 
Ví dụ, với động cơ đốt trong hình 1.1, khâu phát động là pittông. Còn khâu dẫn thường được 
chọn là khâu có vận tốc góc không đổi hay theo yêu cầu làm việc phải có vận tốc góc không 
đổi, ở đây chọn trục khuỷu làm khâu dẫn. 
Khâu phát động có thể trùng hay không trùng với khâu dẫn, tuy nhiên thông thường người ta 
chọn khâu dẫn trùng với khâu phát động. 

§3.  Xếp hạng cơ cấu phẳng  

1) Nhóm Atxua – Hạng của nhóm  
•  Nhóm tĩnh định : 
Xét cơ cấu bốn khâu bản lề ABCD (hình 1.28). Tách khỏi cơ cấu khâu dẫn 1 và giá 4, sẽ còn 
lại một nhóm gồm hai khâu 2 và 3 nối với nhau bằng khớp quay C (hình 1.29). Ngoài ra trên 
mỗi khâu còn một thành phần khớp và được gọi là khớp chờ : khớp chờ B và khớp chờ C. Như 
vậy nhóm còn lại gồm có hai khâu (n = 2) và ba khớp quay (p5 = 3), bậc tự do của nhóm: W = 
3.2 – 2.3 = 0. Đây là một nhóm tĩnh định vì khi cho trước vị trí của các khớp chờ thì vị trí của 
khớp trong C hoàn toàn xác định.  
Nhóm tĩnh định là nhóm có bậc tự do bằng 0 và không thể tách thành các nhóm nhỏ hơn có 
bậc tự do bằng 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Hạng của nhóm tĩnh định 
+ Nhóm tĩnh định chỉ có hai khâu và ba khớp được gọi là nhóm Atxua hạng II.  
Có năm loại nhóm Atxua hạng II như sau (hình 1.30): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QQQ QQT QTT QTT QTQ TQT 

Hình 1.30 

1 

Hình 1.28  
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Nhóm gồm có hai khâu và ba khớp trượt không phải là một nhóm tĩnh định vì bậc tự do của 
nhóm bằng 1. 
+ Nhóm Atxua có hạng cao hơn II: 
Nếu các khớp trong của một nhóm tĩnh định tạo thành một đa giác thì hạng của nhóm Atxua 
được lấy bằng số đỉnh của đa giác, nếu tạo thành nhiều đa giác thì hạng của nhóm lấy bằng số 
đỉnh của đa giác nhiều đỉnh nhất.  
Ví dụ cơ cấu trên hình 1.31 có thể tách thành khâu dẫn 1 nối giá bằng khớp và một nhóm tĩnh 
định BCDEG (hình 1.32). Các khớp chờ là khớp B, E, G. Các khớp trong là khớp C, D, E. 
Nhóm này có một đa giác khép kín là CDF có ba đỉnh nên là nhóm hạng III.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hạng của cơ cấu 
+ Cơ cấu hạng I là cơ cấu có một khâu động nối với giá bằng khớp quay, ví dụ cơ cấu roto 
máy điện. 
+ Cơ cấu có số khâu động lớn hơn 1 có thể coi là tổ hợp của một hay nhiều cơ cấu hạng I với 
một số nhóm Atxua. Nếu cơ cấu chỉ có một nhóm Atxua thì hạng của cơ cấu là hạng của 
nhóm. Nếu cơ cấu có nhiều nhóm Atxua thì hạng của cơ cấu lấy bằng hạng của nhóm Atxua 
có hạng cao nhất. 
Ví dụ cơ cấu trên hình 1.31 là cơ cấu hạng III. 
Việc xếp hạng cơ cấu  có ý nghĩa thiết thực trong việc nghiên cứu các một số bài tính động 
học và lực học của cơ cấu. 
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Bài  tập chương I : 
Bài 1: Tính bậc tự do của cơ cấu động cơ đốt trong kiểu chữ V (hình 1.33). 
Bài 2: Tính bậc tự do của cơ cấu vẽ đường thẳng của Lipkin (hình 1.34). 
Cho : lAD = lAE; lBD = lDC = lCE = lEB; lAF = lFB 

Bài 3: Tính bậc tự do của cơ cấu chuyển động theo quỹ đạo cho trước (hình 1.35). 
Bài 4: Tính bậc tự do của cơ cấu vẽ đường thẳng (hình 1.36). 
Cho lED = lFG = lFD; lCD = lCF = 1.96lED; lED = lEG 

 
Bài GIẢI : 
Bài 1:  
Số khâu động: n =  5 
Số khớp loại 5 (khớp thấp):  5 7p =  (5 khớp quay A, B, C, D, E và 2 khớp trượt C,E) 

Số khớp loại 4 (khớp cao):  4 0p =  

⇒  5 43 (2 ) 3.5 (2.7 1.0)W n p p= − + = − +  ⇒  1W =  

Bài 2:  
Số khâu động: n =  7 
Số khớp loại 5 (khớp thấp):  5 10p =  (10 khớp quay: tại A có 2 khớp quay vì có 3 khâu nối 

động với nhau, tại B có 2 khớp quay, tại C có 1 khớp quay, tại D có 2 khớp quay, tại E có 2 
khớp quay, tại F có 1 khớp quay). 
Số khớp loại 4 (khớp cao):  4 0p =  

⇒  5 43 (2 ) 3.7 (2.10 1.0)W n p p= − + = − +  ⇒  1W =  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3:  
Số khâu động: n =  5 
Số khớp loại 5 (khớp thấp):  5 5p =  (4 khớp quay: A, B, C, D; 1 khớp trượt G) 

Số khớp loại 4 (khớp cao):  4 2p =  (2 khớp cao tại E và F) 

⇒  5 43 (2 ) 3.5 (2.5 1.2)W n p p= − + = − +  ⇒  3W =  

Trong cơ cấu nói trên có 2 bậc tự do thừa: 2thuaW = , đó là chuyển động quay của con lăn 3 và 

con lăn 4 quanh trục của mình. 
Tóm lại, bậc tự do của cơ cấu:  1W =  
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Bài 4:  
Số khâu động: n = 6 
Số khớp loại 5 (khớp thấp):  5 9p =  (1 khớp quay tại A, 1 khớp quay tại B, 2 khớp quay tại C, 1 

khớp quay tại D, 1 khớp quay tại E, 1 khớp quay tại F, 1 khớp quay tại G, 1 khớp trượt tại H.  
Số khớp loại 4 (khớp cao):  4 0p =  

⇒ 5 43 (2 ) 3.6 (2.9 1.0)W n p p= − + = − +  ⇒  0W =  

Tuy nhiên, do đặc điểm hình học của cơ cấu, nên khi chưa nối điểm C trên khâu 3 với giá 
bằng khâu 6, khớp quay C và khớp trượt H thì điểm C trên khâu 3 vẫn chuyển động tịnh tiến 
theo đường thẳng đứng. Việc nối điểm C trên khâu 3 với giá bằng khâu 6, khớp quay C và 
khớp trượt H cũng chỉ có tác dụng làm cho điểm C trên khâu 3 chuyển động tịnh tiến theo 
phương thẳng đứng. Do vậy ràng buộc này là ràng buộc thừa. Mặc khác, việc nối điểm C trên 
khâu 3 với giá bằng khâu 6, khớp quay C và khớp trượt H tạo nên số bậc tự do bằng 

5 43 (2 ) 3.1 (2.2 1.0) 1W n p p= − + = − + = −  (với n =1, p5 = 2,    p4 = 0), tức là tạo nên 1 ràng 

buộc ⇒  Số ràng buộc thừa: 1thuaR =  

Tóm lại, bậc tự do của cơ cấu:  5 43 (2 ) 3.6 (2.9 1.0 1)thuaW n p p R= − + − = − + −  ⇒  1W =  
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Chương II 
 

PHÂN TÍCH ĐỘNG HỌC CƠ CẤU PHẲNG 
 
•  Nội dung bài toán phân tích động học cơ cấu:  
Số liệu cho trước:  
+ Lược đồ động của cơ cấu 
+ Khâu dẫn và quy luật chuyển động của khâu dẫn 
Yêu cầu:  
Xác định quy luật chuyển động của cơ cấu 
 
•  Bài toán phân tích động học cơ cấu bao gồm ba bài toán : 
+ Bài toán vị trí và quỹ đạo 
+ Bài toán vận tốc 
+ Bài toán gia tốc 
 
•  Có nhiều phương pháp khác nhau để giải bài toán phân tích động học cơ cấu. Chương này 
chủ yếu giới thiệu phương pháp họa đồ (phương pháp vẽ - dựng hình).  

§1. Bài toán vị trí (chuyển vị) và quỹ đạo  
•  Số liệu cho  trước 
+ Lược đồ động của cơ cấu 
+ Khâu dẫn 
 
•  Yêu cầu 
+ Xác định quy luật chuyển vị của các khâu bị dẫn theo góc quay (góc vị trí)ϕ  của khâu dẫn: 
- Quy luật chuyển vị ( )s s ϕ=  nếu khâu bị dẫn tịnh tiến. 
- Quy luật chuyển vị ( )ψ ψ ϕ=  nếu khâu bị dẫn quay xung quanh một điểm cố định. 
+ Quỹ đạo của một điểm bất kỳ trên cơ cấu 
 
•  Ví dụ  

 Số liệu cho trước 
+ Lược đồ động của cơ cấu tay quay- con trượt (hình 2.1) 
+ Khâu dẫn là khâu AB 

 Yêu cầu 
+ Xác định quy luật chuyển vị ( )s s ϕ= của con trượt C   
+ Xác định quỹ đạo của điểm D trên thanh truyền BC 
 

 Cách xây dựng đồ thị ( )s s ϕ=  
+ Dựng vòng tròn tâm A, bán kính lAB. Chia vòng tròn (A, lAB) thành n phần đều nhau bằng các 
điểm B1 , B2 , ..., Bn.  
+ Vòng tròn (Bi, lBC) cắt phương trượt Ax của con trượt C tại điểm Ci.  
Chọn vị trí C0 của con trượt C tương ứng với vị trí B0 của điểm B làm gốc để xác định s. Chiều 
dương để xác định s là chiều ngược chiều Ax. Chọn Ax làm gốc để xác định góc quay ϕ  của 

khâu dẫn AB. Chiều dương để xác định φ là chiều quay của 1ω .  Khi đó 0i is C C=  là chuyển 

vị của con trượt C ứng với góc quay n
i ixABϕ =  của khâu dẫn AB. 

+ Với các cặp ( , )i isϕ  khác nhau, ta dựng được đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  của con trượt C theo 

góc quay ϕ  của khâu dẫn AB (hình 2.1). 
 

 Cách xây dựng quỹ đạo của điểm D trên thanh truyền BC 
+ Khi dựng các vị trí BiCi của thanh truyền BC, ta dựng các điểm Di tương ứng trên BiCi. 
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+ Nối các điểm Di này lại, ta được quỹ đạo (D) của điểm D (hình 2.1). 
 Đường cong (D), quỹ đạo của một điểm D trên thanh truyền BC được gọi là đường cong thanh 
truyền. 
Vì cơ cấu chuyển động có chu kỳ là với chu kỳ bằng 2πΦ = (bởi vì sau một vòng quay của 
khâu dẫn AB, cơ cấu trở về vị trí ban đầu) nên quỹ đạo của điểm D là đường cong kín.  
Chu kỳ Φ  được gọi là chu kỳ vị trí hay chu kỳ động học của cơ cấu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ghi chú 
+ Hình vẽ biểu diễn vị trí tương đối giữa các khâu ứng với các vị trí khác nhau của khâu dẫn 
AB được gọi là hoạ đồ chuyển vị của cơ cấu.  
Hình vẽ biểu diễn vị trí tương đối giữa các khâu ứng với một vị trí xác định của khâu dẫn AB 
được gọi là hoạ đồ cơ cấu.  
+ Khi dựng họa đồ chuyển vị của cơ cấu, ta đã dùng một tỷ xích là là  xác định như sau:  

 µ ⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎣ ⎦

Giá trị thực của kích thước

Kích thước của đoạn biểu diễn
AB

l

l m
AB mm

.  

Tương tự như trên, các trục s và ϕ  của đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  cũng có tỷ xích lần lượt là 

µ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

S

m
mm

 và ϕµ ⎡ ⎤
⎢ ⎥⎣ ⎦

Rad
mm

. 

§2. Bài toán vận tốc 
•  Số liệu cho trước 
+ Lược đồ động của cơ cấu 
+ Khâu dẫn và quy luật vận tốc của khâu dẫn 

2ϕ

2s

ϕ

•

D

D

( )s ϕ

Rad
mmϕµ ⎡ ⎤

⎢ ⎥⎣ ⎦

D

D
D

D
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Hình 2.1: Hoạ đồ chuyển 
vị của cơ cấu và đồ thị 

chuyển vị s(ϕ) 
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•  Yêu cầu  
Xác định vận tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại một vị trí cho trước. 
 

•  Ví dụ 1 
 Số liệu cho trước 

+ Lược đồ động của cơ cấu bốn khâu bản lề ABCD 
+ Khâu dẫn AB có vận tốc góc là 1ω  với 1ω  =  hằng số 

 Yêu cầu 
Xác định vận tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại vị trí khâu dẫn có vị trí xác định bằng 
góc 1ϕ  (hình 2.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Phương pháp giải bài toán vận tốc 
+ Vận tốc của một khâu coi như được xác định nếu biết hoặc vận tốc góc của khâu và vận tốc 
dài của một điểm trên khâu đó, hoặc vận tốc dài của hai điểm trên khâu. Do vậy với bài toán 

đã cho, chỉ cần xác định vận tốc CV
G

 của điểm C trên khâu 2 (hay trên khâu 3). 

+ Để giải bài toán vận tốc, ta cần viết phương trình vận tốc.  
Hai điểm B và C thuộc cùng một khâu (khâu 2), phương trình vận tốc như sau: 

C B CBV V V= +
G G G

                (2.1) 

Khâu AB quay xung quanh điểm A, nên vận tốc BV AB⊥
G

 và 1B ABV lω= .  

CBV
G

 là vận tốc tương đối của điểm C so với điểm B: CBV BC⊥
G

 và 2CB BCV lω= . Do 2ω  chưa 

biết nên giá trị của CBV
G

 là một ẩn số của bài toán. 

Khâu 3 quay quanh điểm D, do đó: CV DC⊥
G

 và 3C DCV lω= . Do 3ω  chưa biết nên giá trị của 

CV
G

 là một ẩn số của bài toán. 

+ Phương trình (2.1) có hai ẩn số và có thể giải được bằng phương pháp họa đồ:  

Chọn một điểm p làm gốc. Từ p vẽ pb
JJG

 biểu diễn BV
G

. Qua b, vẽ đường thẳng ∆  song song với 

phương của CBV
G

. Trở về gốc p, vẽ đường thẳng ,∆  song song với phương của CV
G

. Hai đường 

∆  và ,∆  giao nhau tại điểm c. Suy ra : pc
JJG

 biểu diễn CV
G

, vect¬ bc
JJG

 biểu diễn CBV
G

 (hình 2.3). 

+ Hình vẽ (2.3) gọi là họa đồ vận tốc của cơ cấu. Điểm p gọi  là gốc học đồ.  
Tương tự như khi vẽ họa đồ cơ cấu, hoạ đồ vận tốc cũng được vẽ với tỷ xích là Và : 

.
B

V
V m
pb mm s

µ ⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎣ ⎦
giá trị thực của vận tốc

kích thước của đoạn biểu diễn
 

Đo các đoạn pc và bc trên họa đồ vận tốc, ta có thể xác định giá trị của các vận tốc CV
G

 và CBV
G

: 

  
/[ ] [ ]. [ ]C V

m m sV pc mm
s mm

µ= ;  
/[ ] [ ]. [ ]CB V

m m sV bc mm
s mm

µ=  

A 

1ω

B 

C 

D 

E 1 

2 

3 

4 

Hình 2.2: Cơ cấu bốn khâu bản lề 

VC 

VCB 

ϕ1 

2ω

3ω F 
•

•

b 

c 

e 

Hình 2.3: Họa đồ vận tốc 

(∆) 

(∆’) p d≡

f 
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+ Cách xác định vận tốc góc của khâu 3 và khâu 2 

 Ta có: 3
C

CD

V
l

ω = và 2
CB

BC

V
l

ω =   

Chiều của 3ω  và 2ω  được suy từ chiều của CV
G

 và CBV
G

(hình 2.2). 

 
+ Cách xác định vận tốc EV

G
 của một điểm E trên khâu 2: 

Do hai điểm B và E thuộc cùng một khâu (khâu 2), ta có phương trình vận tốc:  

   E B EBV V V= +
G G G

               (2.2) 

EBV
G

 là vận tốc tương đối của điểm E so với điểm B: EBV BE⊥
G

 và 2EB BEV lω= . 

Phương trình (2.2) có hai ẩn số là giá trị và phương của EV
G

 nên có thể giải bằng phương pháp  

họa đồ như sau: Từ b vẽ be
JJG

 biểu diễn EBV
G

.  Suy ra : pe
JJG

 biểu diễn EV
G

. 

+ Hai điểm C và E cũng thuộc cùng một khâu (khâu 2), do đó ta có:  E C ECV V V= +
G G G

 với ECV
G

 là 

vận tốc tương đối của điểm E so với điểm B. Mặc khác, từ hình2.3 ta thấy: pe pc ce= +
JJG JJG JJG

.  Thế 

mà pc
JJG

 biểu diễn CV
G

, pe
JJG

 biểu diễn EV
G

. Do vậy ce
JJG

 biểu diễn ECV
G

. 

 
•  Nhận xét về họa đồ vận tốc 
+ Trên hoạ đồ vận tốc (hình 2.3) ta thấy: 
    Các vectơ có gốc tại p, mút tại b, c, e... biểu diễn vận tốc tuyệt đối của các điểm tương ứng 

trên cơ cấu: pb
JJG

 biểu diễn BV
G

; pc
JJG

 biểu diễn CV
G

; pe
JJG

 biểu diễn EV
G

... 

    Các vectơ không có gốc tại p như bc
JJG

, be
JJG

, ce
JJG

 biểu diễn vận tốc tương đối giữa hai điểm 

tương ứng  trên cơ cấu: bc
JJG

 biểu diễn CBV
G

; be
JJG

 biểu diễn EBV
G

; ce
JJG

 biểu diễn ECV
G

... 

 
+ Định lý đồng dạng thuận:  
Hình nối các điểm trên cùng một khâu đồng dạng thuận với hình nối mút các vectơ vận tốc 
tuyệt đối của các điểm đó trên họa đồ vận tốc. 
Thật vậy, ba điểm B, C, E thuộc cùng khâu 2 (hình 2.2). Mút của các vectơ vận tốc của các 
điểm B, C, E lần lượt là b, c, e. Vì ( )CBBC bc hay V⊥

G
; ( )EBBE be hay V⊥

G
; 

( )ECCE ce hay V⊥
G

 nên BCE bce≈+ + . Mặc khác, thứ tự các chữ B, C, E và b, c, e đều đi 

theo cùng một chiều như nhau: hai tam giác BCE và bce đồng dạng thuận với nhau. 
 
Định lý đồng dạng thuận được áp dụng để xác định vận tốc của một điểm bất kỳ trên một khâu 
khi đã biết vận tốc hai điểm khác nhau thuộc khâu đó.  
Ví dụ xác định vận tốc của điểm F trên khâu 3 (hình 2.2): Do ba điểm C, D, F thuộc cùng 
khâu 3 và mút của các vectơ vận tốc của các điểm C, D lần lượt là c và d p≡  nên khi vẽ tam 

giác cdf trên họa đồ vận tốc đồng dạng thuận với tam giác CDF trên cơ cấu thì pf
JJG

 sẽ biểu 

diễn vận tốc FV
G

 của điểm F (hình 2.3). 
+ Dạng họa đồ vận tốc chỉ phụ thuộc vào vị trí cơ cấu (hay nói khác đi, chỉ phụ thuộc vào góc 

vị trí 1ϕ  của khâu dẫn), do đó các tỷ số: 
1

CBV
ω

, 2

1

ω
ω

, 
1

CV
ω

, 3

1

ω
ω

... chỉ phụ thuộc vào vị trí cơ cấu, 

nghĩa là: 1
1 1

( )CB CBV V ϕ
ω ω

= ; 2 2
1

1 1

( )ω ω ϕ
ω ω

= ; 1
1 1

( )C CV V ϕ
ω ω

= ; 3 3
1

1 1

( )ω ω ϕ
ω ω

= ... 

•  Ví dụ 2 
 Số liệu cho trước 
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+ Lược đồ động của cơ cấu bốn culít (hình 2.4) 
+ Khâu dẫn AB có vận tốc góc là 1ω  với 1ω  =  hằng số 
 

 Yêu cầu 
Xác định vận tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại vị trí (thời điểm) khâu dẫn có vị trí xác 
định bằng góc 1ϕ . 
 
•  Giải 
+ Hai khâu 1 và 2 nối nhau bằng khớp quay nên: 

1 2B BV V=
G G

. Khâu 2 và khâu 3 nối nhau bằng 

khớp trượt nên 2 3ω ω= . Do vậy, đối với  bài toán này, chỉ cần tìm vận tốc 
3BV
G

 của điểm B3 

trên khâu 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Hai điểm B3 và B2 thuộc hai khâu khác nhau nối nhau bằng khớp trượt, do đó phương trình 
vận tốc như sau: 
  

3 2 3 2B B B BV V V= +
G G G

              (2.3) 

Do 
2 1B BV V=
G G

 và khâu 1 quay xung quanh điểm A nên 
2 1B BV V AB= ⊥
G G

 và 
2 1 1B B ABV V lω= = .  

3 2B BV
G

 là vận tốc trượt tương đối của điểm B3 so với điểm B2: 3 2B BV
G

 song song với phương trượt 

của khớp trượt B. Giá trị  của 
3 2B BV
G

 là một ẩn số của bài toán.  

Khâu 3 quay quanh điểm C, do đó: 
3BV CB⊥
G

 và 
3 3B CBV lω= . Do 3ω  chưa biết nên giá trị của 

3BV
G

 là một ẩn số của bài toán. 

+ Phương trình (2.3) có hai ẩn số và có thể giải được bằng phương pháp họa đồ :  
Chọn một điểm p làm gốc. Từ p vẽ 2pb

JJJG
 biểu diễn 

2 1B BV V=
G G

. Qua b2, vẽ đường thẳng ∆  song 

song với phương của 
3 2B BV
G

 (tức là song song với BC). Trở về gốc p, vẽ đường thẳng ,∆  song 

song với phương của 
3BV
G

(tức là vuông góc với BC). Hai đường ∆  và ,∆  giao nhau tại điểm b3. 

Suy ra : 3pb
JJJG

 biểu diễn 
3BV
G

, 2 3b b
JJJJG

 biểu diễn 
3 2B BV
G

 (hình 2.4). 

§3. Bài toán gia tốc 
•  Số liệu cho  trước 

Hình 2.4: Cơ cấu culít 

B 

C 

A 

1 

2 

3 

4 

1ω

3ω ∆’ 

p 

b2 = b1 

b3 

∆ 

Họa đồ vận tốc

π 

b2’=b1’ 

kB3B2 
nB3 

Họa đồ gia tốc

b3’ 

1ϕ
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+ Lược đồ động của cơ cấu 
+ Khâu dẫn và quy luật vận tốc, quy luật gia tốc của khâu dẫn 
 
•  Yêu cầu  
Xác định gia tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại một vị trí cho trước. 

•  Ví dụ 1 
 Số liệu cho trước 

+ Lược đồ động của cơ cấu bốn khâu bản lề ABCD (hình 2.5). 
+ Khâu dẫn AB có vận tốc góc 1ω  với 1ω  =  hằng số (gia tốc góc của khâu 1: 1 0ε = ) 
 

 Yêu cầu 
Xác định gia tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại vị trí khâu dẫn có vị trí xác định bằng góc 

1ϕ  (hình 2.5). 
 

 Phương pháp giải bài toán gia tốc 
+ Giả sử bài toán vận tốc đã giải xong. 
+ Gia tốc của một khâu coi như được xác định nếu biết hoặc gia tốc dài của hai điểm trên 
khâu đó, hoặc vận tốc góc, gia tốc góc của khâu và gia tốc dài của một điểm trên khâu đó. Do 
vậy, với bài toán đã cho, chỉ cần xác định gia tốc CaG  của điểm C trên khâu 2 (hay khâu 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Để giải bài  toán gia tốc, cần viết phương trình gia tốc. 
Hai điểm B và C thuộc cùng một  khâu (khâu 2), nên phương trình vận tốc như sau: 

C B CBa a a= +
G G G

         

Hay:  n t
C B CB CBa a a a= + +
G G G G

            (2.4) 

Khâu 1 quay đều quanh tâm A nên gia tốc BaG  của điểm B hướng từ B về A và 2
1B ABa lω= . 

CBaG   là gia tốc tương đối của điểm C so với điểm B.  

n
CBaG  là thành phần pháp tuyến của CBaG :  

2
2
2

n CB
CB BC

BC

Va l
l

ω= =  và n
CBaG  hướng từ C về B. 

t
CBaG  là thành phần tiếp tuyến của CBaG  :  2

t
CB BCa lε=  và t

CBa BC⊥
G

.  

nEB 

nCE 

b’ 

nCB 

c’ 

e’ 

nC 

π

α

Hình 2.6 : Họa đồ gia tốc 

A 

1ω

B 

C 

D 

E 
1 

2 

3 

4 

Hình 2.5 : Cơ cấu bốn khâu bản lề 

2ε

3ε

t
CaG

t
CBaG

1ϕ
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Mặc khác do khâu 3 quay quanh  tâm D nên ta có: 
  n t

C C Ca a a= +
G G G

               (2.5) 

Trong đó :   

n
CaG  là thành phần hướng tâm của gia tốc CaG : n

CaG  hướng từ C về D, 
2

3
n C
C DC

DC

Va l
l

ω= =  

t
CaG  là thành phần tiếp tuyến của gia tốc CaG : t

Ca DC⊥
G

  và 3
t
C DCa lε= . Do 3ε  chưa biết nên giá 

trị của t
CaG  là một ẩn số của bài toán. 

Từ (2.4) và (2.5) suy ra : 
  t n n t

C C C B CB CBa a a a a a+ = = + +
G G G G G G

           (2.6) 

+ Phương trình (2.6) có hai ẩn số là giá trị của t
CaG  và t

CBaG  nên có thể giải bằng phương pháp 

họa đồ như sau:  
Chọn điểm π  làm gốc. Từ π  vẽ 'bπ

JJJG
 biểu diễn BaG . Qua b’ vẽ ' CBb n

JJJJJJG
 biểu diễn n

CBaG . Qua nCB 

vẽ đường thẳng ∆  song song với t
CBaG . Trở về gốc π , vẽ vectơ Cnπ

JJJJG
 biểu diễn n

CaG . Qua nC vẽ 

đường thẳng '∆ song song với t
CaG . Hai đường thẳng ∆  và '∆  giao nhau tại c’. Suy ra : 'cπ

JJJG
 

biểu diễn CaG , 'Cn c
JJJJG

biểu diễn t
CaG , 'CBn c
JJJJJG

biểu diễn t
CBaG  (hình 2.6). 

+ Hình vẽ (2.6) gọi là họa đồ gia tốc của cơ cấu. Điểm π  gọi  là gốc học đồ.  
Tương tự như khi vẽ hoạ đồ vận tốc, họa đồ gia tốc cũng được vẽ với tỷ xích là aà : 

2' .
B

a
a m
b mm s

µ
π

⎡ ⎤= = ⎢ ⎥⎣ ⎦
giá trị thực của gia tốc

kích thước của đoạn biểu diễn
 

Đo đoạn 'cπ  trên họa đồ gia tốc, ta có thể xác định giá trị của gia tốc CaG : 

  
2

2

/[ ] [ ]. '[ ]C a
m m sa c mm
s mm

µ π=  

 
+ Cách xác định gia tốc góc của khâu 3 và khâu 2: 

Ta có: 3

t
C

CD

a
l

ε =  và 2

t
CB

BC

a
l

ε = . 

Chiều của 3ε  và  2ε  được suy từ chiều của t
CaG  và t

CBaG  (hình 2.5). 

 
+ Cách xác định gia tốc EaG  của điểm E trên khâu 2: 
Do hai điểm B và E thuộc cùng một khâu (khâu 2), ta có phương trình gia tốc: 

n t
E B EB EBa a a a= + +
G G G G

             (2.7) 
Trong đó : 

EBaG   là gia tốc tương đối của điểm E so với điểm B.  

n
EBaG  là thành phần pháp tuyến của EBaG :  

2
2
2

n EB
EB BE

BE

Va l
l

ω= =  và n
EBaG  hướng từ E về B. 

t
EBaG  là thành phần tiếp tuyến của EBaG  :  2

t
EB BEa lε=  và t

EBa BE⊥
G

.  

Phương trình (2.7) có hai ẩn số là giá trị và phương của EaG  nên có thể giải bằng phương pháp  
họa đồ như sau:  

Từ b’ vẽ ' EBb n
JJJJJJG

 biÎu diÔn n
EBaG . Qua nEB vẽ 'EBn e

JJJJJG
 biểu diễn t

EBaG . Suy ra : 'eπ
JJJG

 biÓu diÔn EaG  
(hình 2.6). 
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+ Hai điểm C và E cũng thuộc cùng một khâu (khâu 2), do đó ta có:  E C ECa a a= +
G G G

 với ECaG  là 

vận tốc tương đối của điểm E so với điểm C. Mặc khác, từ hình 2.6 ta thấy: ' ' ' 'e c c eπ π= +
JJJG JJJG JJJJG

. 

Thế mà 'eπ
JJJG

 biểu diễn EaG , 'cπ
JJJG

 biểu diễn CaG . Do vậy ' 'c e
JJJJG

 biểu diễn ECaG . 

 
•  Nhận xét về họa đồ gia tốc 
+ Trên hoạ đồ gia tốc (hình 2.6), ta thấy : 
 Các vectơ có gốc tại π , mút tại b, c, e... biểu diễn gia tốc tuyệt đối của các điểm tương ứng 

trên cơ cấu: 'bπ
JJJG

 biểu diễn BaG ; 'cπ
JJJG

 biểu diễn CaG ; 'eπ
JJJG

 biểu diễn EaG ... 

Các vectơ không có gốc tại π  như ' 'b c
JJJJG

, ' 'b e
JJJJG

, ' 'c e
JJJJG

 biểu diễn vận tốc tương đối giữa hai điểm 

tương ứng  trên cơ cấu: ' 'b c
JJJJG

 biểu diễn CBaG ; ' 'b e
JJJJG

 biểu diễn EBaG ; ' 'c e
JJJJG

 biểu diễn ECaG ... 

+ Định lý đồng dạng thuận:  
Hình nối các điểm trên cùng một khâu đồng dạng thuận với hình nối mút các vectơ gia tốc 
tuyệt đối của các điểm đó trên họa đồ gia tốc. 
Thật vậy xét ba điểm B, C, E thuộc cùng khâu 2 (hình 2.6). Mút của các vectơ gia tốc của các 

điểm B, C, E lần lượt là b’, c’, e’. Ta có: 2 2
2 2
2 2

( ' ', ' )
t
CB BC

CB n
CB BC

a ltg b c b n tg
a l

ε ε α
ω ω

= = = =
JJJJG JJJJJJG

 hay 

( ' ', )tg b c BC tgα=
JJJJG JJJG

. T−¬ng tù: ( ' ', )tg b e EB tgα=
JJJJG JJJG

 vµ ( ' ', )tg c e EC tgα=
JJJJG JJJG

. Điều đó có nghĩa là 
các cạnh b’c’, b’e’, c’e’ của tam giác b’c’e’ đã lần lượt quay đi một gócα  theo cùng một 
chiều so với các cạnh tương ứng CB, EB, EC của tam giác BCE, nên hai tam giác BCE và bce 
đồng dạng thuận với nhau. 

•  Ví dụ 2 
 Số liệu cho trước 

+ Lược đồ động của cơ cấu culít (hình 2.4) 
+ Khâu dẫn AB có vận tốc góc 1ω  với 1ω  =  hằng số (tức là gia tốc góc của khâu 1: 1 0ε = ) 

 Yêu cầu 
Xác định gia tốc của tất cả các khâu của cơ cấu tại vị trí khâu dẫn có vị trí xác định bằng góc 

1ϕ . 
 

 Phương pháp giải bài toán gia tốc 
+ Hai khâu 1 và 2 nối nhau bằng khớp quay nên: 

1 2B Ba a=
G G

. Khâu 2 và khâu 3 nối nhau bằng 

khớp trượt nên 2 3ω ω=  và 2 3ε ε= . Do vậy, đối với  bài toán này, chỉ cần tìm vận tốc 
3BaG  của 

điểm B3 trên khâu 3. 
+ Hai điểm B3 và B2 thuộc hai khâu khác nhau nối nhau bằng khớp trượt, do đó phương trình 
gia tốc như sau: 
  

3 2 3 2 3 2

k r
B B B B B Ba a a a= + +
G G G G

            (2.8) 

Do 
2 1B Ba a=
G G

 và khâu 1 quay đều xung quanh điểm A nên 
2 1B Ba a=
G G

 hướng từ B về A, 

2 1

2
1B B ABa a lω= = . 

3 2

r
B BaG  là vận tốc trượt tương đối của điểm B3 so với điểm B2: 3 2

r
B BaG  song song với phương trượt 

của khớp trượt B. Giá trị  của 
3 2

r
B BaG  là một ẩn số của bài toán.  

3 2

k
B BaG  là gia tốc Côriôlít trong chuyển động tương đối của khâu 3 so với khâu 2: 

3 2 3 222k
B B B Ba Vω= ∧

GG
, phương chiều của 

3 2

k
B BaG  là chiều của vectơ 

3 2B BV
G

 quay 900 theo chiều của 

2ω , 
3 2 3 222k

B B B Ba Vω= . 

Mặc khác, điểm B3 thuộc khâu 3, khâu 3 quay quanh điểm C, do đó:  
  

3 3 3

n t
B B Ba a a= +
G G G

               (2.9) 
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Trong đó : 

3

n
BaG  là thành phần hướng tâm của 

3BaG : 
3

n
BaG  hướng từ B về C và 3

3

2
2
3

Bn
B CB

CB

V
a l

l
ω= = . 

3

t
BaG  là thành phần tiếp tuyến của 

3BaG : 
3

t
Ba CB⊥
G

  và
3 3

t
B CBa lε= . Do 3ε  chưa biết nên giá trị của 

3

t
BaG  là một ẩn số của bài toán. 

Từ (2.8) và (2.9) suy ra: 
  

3 3 3 2 3 2 3 2

t n k r
B B B B B B B Ba a a a a a+ = = + +
G G G G G G

          (2.10) 

+ Phương trình (2.10) có hai ẩn số là giá trị của 
3

t
BaG  và của 

3 2

r
B BaG nên có thể giải được bằng 

phương pháp họa đồ :  
Chọn một điểm π  làm gốc. Từ π  vẽ 2 'bπ

JJJJG
 biểu diễn 

2BaG . Qua b2’ vẽ 2 'b k
JJJJG

 biểu diễn 
3 2

k
B BaG . 

Qua k vẽ đường thẳng ∆  song song với  
3 2

r
B BaG  tức là song song với phương trượt của con trượt 

B. Trở vÒgèc π , vẽ 
3Bnπ

JJJJG
 biểu diễn 

3

n
BaG . Qua nB3 vẽ đường thẳng ,∆  song song với phương của 

3

t
BaG  tức là vuông góc với CB. Hai đường ∆  và ,∆  giao nhau tại điểm b3’. Suy ra rằng 3 'bπ

JJJJG
 

biểu diễn 
3BaG , 3 'kb
JJJG

 biểu diễn  
3 2

r
B BaG , 

3B 3n 'b
JJJJJJG

 biểu diễn 
3

t
BaG  (hình 2.4). 

 
Phương pháp phân tích động học trên đây được gọi là phương pháp họa đồ vectơ, thường được 
sử dụng rộng rãi cho các cơ cấu phẳng trong đó tất cả khớp động đều là khớp thấp: khớp quay 
và khớp trượt.  
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Bài  tập chương II : 
Bài 1: 
Vẽ họa đồ vận  tốc và họa đồ gia tốc của cơ cấu và xác 
định vận tốc góc, gia tốc góc của khâu 3 tại vị trí có 

0
1 120ϕ = . Cho biết: 2 2 2 0.1BC AB CD ADl l l l m= = = = ; 

1 10 /rad sω =  = hằng số. Xác định vận tốc góc và gia 
tốc góc của khâu 3 (hình 2.7). 
 
Bài 2: 
Vẽ họa đồ vận  tốc và họa đồ gia tốc của cơ cấu và xác 
định vận tốc góc, gia tốc góc của khâu 3 tại vị trí có 

0
1 60ϕ = . Cho biết: 0.1BC ACl l m= = ; 1 10 /rad sω =  =và 

bằng hằng số. Xác định vận tốc góc và gia tốc góc của khâu 3 (hình 2.8). 
 
Bài 3: 
Tính vận tốc và gia tốc điểm F trong cơ cấu máy sàng lắc nếu tay quay quay  đều với vận tốc 
góc 1 20 /Rad sω =  tại vị trí AB và CD thẳng đứng, BC nằm ngang. Cho biết: 

0,1
2 2
BC DF

AB CE DE
l ll l l m= = = = =  (hình 2.9). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BÀI GIẢI : 
Bài 1 : 
+ Phương trình vận tốc : 
 C B CBV V V= +

G G G
               (2.11) 

Với :  BV AB⊥
G

; 1B ABV lω=  

  CBV BC⊥
G

; 2CB BCV lω=  

  CV DC⊥
G

 

Phương trình (2.11) có hai ẩn số và có thể giải được bằng phương pháp họa đồ. 
Họa đồ vận tốc như trên hình 2.10. 
Từ họa đồ vận tốc, suy ra: 
 1 10.0,05 0,5 /C B ABV V l m sω= = = =  

 3
0,5 10 /

0,05
C

DC

V rad s
l

ω = = =  

Chiều của 3ω  được suy từ chiều của CV
G

 như trên hình 2.10. 

+ Phương trình gia tốc : 
 t n n t

C C C B CB CBa a a a a a+ = = + +
G G G G G G

           (2.12) 

A

B C

D

Hình  2.7 

1

2

3

4
1ϕ

1ω

1ω

A

B C 

E

D
F

1

2

3 

4 

5

Hình 2.9 
C 

Hình 2.8  

A 

1 

2 

B 

3 

1ω
1ϕ
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Với :  BaG  hướng từ B về A; 2 2 2
1 (10) .0,05 5 /B ABa l m sω= = =  

 n
CBaG  hướng từ C về B; 

2 2
2 2
2

(0,5) 2,5 /
0,1

n CB
CB BC

BC

Va l m s
l

ω= = = =  

 t
CBa BC⊥
G

; 2
t
CB BCa lε=  

 n
CaG  hướng từ C về D; 2 2 2

3 (10) .0,05 5 /n
C DCa l m sω= = =  

 t
Ca DC⊥
G

; 3
t
C DCa lε=  

Phương trình (2.12) có hai ẩn số và có thể giải bằng phương pháp họa đồ. 
Họa đồ gia tốc cho trên hình 2.10. 

Từ họa đồ gia tốc suy ra: 23 5 3 2,88 /
3 3

t B
C

aa m s= = =  và  3
5 3 57,7 /

3.0,05

t
C

DC

a rad s
l

ε = = =  

Chiều của 3ε  được suy từ chiều của t
CaG  như trên hình 2.10. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 2 : 
+ Ta có : 

3 2B BV V=
G G

và 2 1ω ω= .  

Phương trình vận tốc : 
 

2 1 2 1B B B BV V V= +
G G G

                (2.13) 

Với :  
1BV AB⊥
G

; 
1 1B ABV lω= ; 

2 1
//B BV AB

G
; 

2 3B BV V CB= ⊥
G G

; 
2 3 3B B CBV V lω= =  

Phương trình (2.13) có hai ẩn số và có thể giải bằng phương pháp họa đồ.  
Họa đồ vận tốc như trên hình 2.11. Từ họa đồ vận tốc suy ra: 
 

3 1 12 2 2.10.0,1 2 /B B ABV V l m sω= = = = ;  

 3
3

2 20 /
0,1

B

CB

V
rad s

l
ω = = =  

Chiều của 3ω  suy từ chiều của 
3BV
G

như trên hình 2.11. 

+ Phương trình gia tốc : 
 

3 3 3 2 1 2 1 2 1

t n k r
B B B B B B B B Ba a a a a a a+ = = = + +
G G G G G G G

         (2.14) 

Với: 
1BaG  hướng từ B về A, 

1

2 2 2
1 (10) .0,1 10 /B ABa l m sω= = =  

Họa đồ vận tốc 

p 

b

c

BV
G

CBV
G

CV
G

π 

b’
nCB 

nC 

c’ 

BaG

n
CaG

n
CBaG

t
CBaGt

CaG

Họa đồ gia tốc 

A 

B C

D

Hình  2.10 

1 

2 

3

4 
1ϕ

1ω
CV
G

3ω
2ε t

CaG
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2 1 2 1

2
12 2. 3.10 20 3 /k

B B B Ba V m sω= = = , chiều của 
2 1

k
B BaG là chiều của 

2 1B BV
G

 quay đi 900 theo 

chiều 1ω ; 
2 1

//r
B Ba ABG

 

 
3

n
BaG  hướng từ B về C, 

3

2 2 2
3 (20) .0,1 40 /n

B CBa l m sω= = = ; 
3

t
Ba CB⊥
G

; 
3 3

t
B CBa lε=  

Phương trình (2.14) có hai ẩn số và có thể giải bằng phương pháp họa đồ.  
Họa đồ gia tốc như trên hình 2.11. Từ họa đồ gia tốc suy ra 

3
0t

Ba =
G

 do dã 3 0ε = . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bài 3 : 
+ Cơ cấu máy sàng lắc bao gồm khâu dẫn 1và hai nhóm tĩnh định hạng II. Nhóm gần khâu 
dẫn gồm hai khâu 2 và 3 và ba khớp quay B, C, D (khớp chờ là khớp quay B và khớp quay D). 
Nhóm xa khâu dẫn gồm hai khâu 4 và 5 và ba khớp : 2 khớp quay E, F và 1 khớp trượt F (khớp 
chờ là khớp quay E và khớp trượt F). 
Bài toán vận tốc được giải cho nhóm gần khâu dẫn trước, sau đó đến nhóm xa khâu dẫn. 
+ Hai điểm C và B thuộc cùng khâu 2, ta có: 
 C B CBV V V= +

G G G
                (2.15) 

Với : BV AB⊥
G

, 1B ABV lω= , CBV BC⊥
G

, 2CB BCV lω= , CV DC⊥
G

, 3C DCV lω=  

Giải phương trình (2.15) bằng phương pháp họa đồ, ta suy được vận tốc CV
G

. 

Dựa vào định lý đồng dạng thuận, ta suy được vận tốc EV
G

 của điểm E trên khâu 3 : 
2
C

E
VV =
GG

 

Hai điểm F và E thuộc cùng khâu 4, ta có: 

 F E FEV V V= +
G G G

                (2.16) 

Trong đó :  
2
C

E
VV =
GG

, FEV EF⊥
G

, 4.FE EFV lω= , FV
G

 song song với phương trượt của con trượt F. 

Giải phương trình (2.16) bằng phương pháp họa đồ, ta suy được vận tốc FV
G

. 
Họa đồ vận tốc như trên hình 2.12. 
Từ đó suy ra :  C BV V=

G G
; 1 20.0,1 2 /C B ABV V l m sω= = = = ,  

Họa đồ gia tốc 

π

1BaG

b1’

k 

b3’=b2’ 

2 1

k
B BaG

nB3 

phương của 
3

t
BaG  

phương của   
2 1

r
B BaG   

3

n
BaG

2 1

r
B BaG

Họa đồ vận tốc 

p 

b1 

b2 = b3 

3 2B BV V=
G G

2 1B BV
G

1BV
G

C 

Hình 2.11  

A 

1 

2 

B 

3 

1ω

3 2B BV V=
G G

3ω
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2
C

F E
VV V= =
GG G

 và 
2 1 /

2 2
C

F E
VV V m s= = = = , 0CBV =

G
; 0EFV =
G

;  2 0ω = ; 4 0ω =  

+ Hai điểm C và B thuộc cùng khâu 2, ta có: 
 t n n t

C C C B CB CBa a a a a a+ = = + +
G G G G G G

            (2.17) 

Với: BaG  hướng từ B về A, 2 2 2
1 (20) .0,1 40 /B ABa l m sω= = = , n

CBaG  hướng từ C về B, 

2
2 . 0n

CB BCa lω= = , t
CBa CB⊥
G

, 3.
t
CB BCa lε= , n

CaG  hướng từ C về D, 
2 2

22 20 /
0.2

n C
C

DC

Va m s
l

= = = , 

t
Ca DC⊥
G

, 3.
t
C CDa lε= . 

Giải phương trình (2.17) bằng phương pháp họa đồ, ta suy được vận tốc CaG . 

Dựa vào định lý đồng dạng thuận, ta suy được gia tốc EaG  của điểm E trên khâu 3 : 2E Ca a=
G G

. 

+ Hai điểm F và E thuộc cùng khâu 4, ta có: 
 n t

F E FE FEa a a a= + +
G G G G

              (2.18) 

Với : 2E Ca a=
G G

, 2
4 . 0n

FE EFa lω= = , t
FEa EF⊥
G

, 4.t
FE EFa lε= , FaG  song song với phương trượt 

của con trượt F. 
Giải phương trình (2.18) bằng phương pháp họa đồ, ta suy được gia tốc FaG . 
Họa đồ gia tốc như trên hình 2.12. 

Từ đó suy ra : 210 5 /
2 2
E

F
aa m s= = =   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ghi chú : Khi vẽ họa đồ vận tốc trong hai bài tập trên, cần lưu ý rằng họa đồ cơ cấu, họa đồ 
vận tốc và gia tốc có các hình dạng đặc biệt, do vậy ta không cần sử dụng tỷ xích mà chỉ sử 
dụng quan hệ giữa các cạnh trên họa đồ để tính toán giá trị của vận tốc và gia tốc. 

 
 

Họa đồ vận tốc 

p b = c 
Phương của VC 

Phương của VF

Phương của VCB Phương của VFE 

e = f 

π 

phương t
CBaG  

b’= nCB 

nC =c’ phương t
CaG

e’

phương t
FEaG

phương FaG
f’ 

Họa đồ gia tốc

1ω

A 

B C 

E 

D 
F

1 

2 

3 

4 

4

Hình 2.12 
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Chương III 
 

PHÂN TÍCH LỰC TRÊN CƠ CẤU PHẲNG 
 

§1. Lực tác động trên cơ cấu 
Khi làm việc cơ cấu chịu tác động của các ngoại lực sau : 

1) Ngoại lực  
•  Lực phát động : Lực từ động cơ đặt trên khâu dẫn của cơ cấu thông qua một hệ truyền dẫn. 

Lực phát động thường có dạng một momen lực và ký hiệu là M
G

§ . 
•  Lực cản kỹ thuật : Lực từ đối tượng công nghệ tác động lên bộ phận làm việc của máy. Lực 
cản kỹ thuật là lực cần khắc phục để thực hiện quy trình công nghệ của máy, lực này được đặt 
trên một khâu bị dẫn của cơ cấu. 
Ví dụ lực cắt tác động lên các dụng cụ trong các máy cắt gọt kim loại, lực cản của đất tác 
dụng lên lưỡi cày trong máy cày, trọng lượng các vật cần di chuyển trong máy nâng chuyển... 
Lực cản kỹ thuật được ký hiệu là CP

G
 hay CM

G
. 

•  Trọng lượng các khâu : Nếu trọng tâm các khâu đi lên thì trọng lượng có tác dụng như lực 
cản, ngược lại nếu trọng tâm đi xuống thì trọng lượng có tác dụng như lực phát động. Trọng 
lượng khâu thứ i được ký hiệu là iG

G
. 

2) Lực quán tính  
Ngoài ngoại lực, trên các khâu chuyển động có gia tốc còn có lực quán tính. Lực quán tính ký 
hiệu là qtP

G
, còn momen lực quán tính ký hiệu là qtM

G
. 

3) Phản lực khớp động  
•  Dưới tác động của ngoại lực và lực quán tính, 
trong các khớp động của cơ cấu xuất hiện các phản 
lực khớp động. 
•  Phản lực khớp động là lực từ mỗi thành phần 
khớp động tác động lên thành phần khớp động 
được nối với nó trong khớp động. Phản lực khớp 
động từ khâu thứ i tác dụng lên khâu thứ j được ký 
hiệu ijR

G
.  

•  Trong mỗi khớp động bao giờ cũng có một đôi 
phản lực khớp động trực đối với nhau: Nếu khâu 1 

tác động lên khâu 2 một lực 12R
G

, thì khâu 2 sẽ tác 

động lên khâu 1 một lực 21R
G

víi 21 12R R= −
G G

 (hình 3.1). 
•  Phản lực khớp động gồm hai thành phần: 
+ áp lực khớp động : Thành phần không sinh công trong chuyển động tương đối giữa các 
thành phần khớp động. áp lực khớp động vuông góc với phương chuyển động tương đối. áp lực 

khớp động từ khâu thứ i tác dụng lên khâu thứ j  được ký hiệu là ijN
G

. 

+ Lực ma sát : Thành phần sinh công âm trong chuyển động tương đối. Lực ma sát song song 
với phương chuyển động tương đối (hoặc xu hướng chuyển động tương đối). Lực ma sát từ 
khâu thứ i tác dụng lên khâu thứ j  được ký hiệu là ijF

G
. Lực ma sát trong khớp động là một lực 

cản có hại, công của lực ma sát làm nóng và làm mòn các thành phần khớp. 
 

1

2

21R
G

12R
G

12N
G

12F
G

Hình 3.1
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§2. Số liệu cho trước, giả thiết và nội dung của bài toán phân tích lực cơ cấu  
•  Số liệu cho trước 
+ Lược đồ động của cơ cấu, khâu dẫn và vận tốc góc 1ω  của khâu dẫn 
+ Các ngoại lực tác động lên các khâu 
+ Các thông số quán tính gồm: 
Khối lượng mi và vị trí trọng tâm Si của mỗi khâu 
Momen quán tính JSi đối với trọng tâm của các khâu chuyển động quay.  
 
•  Các giả thiết của bài toán phân tích lực cơ cấu 
+ Khi phân tích lực trên khâu dẫn, người ta thường giả thiết khâu dẫn quay đều, tức là có vận 
tốc góc bằng hằng số. 
+ Mặt khác, các khớp động thường được bôi trơn đầy đủ nên giá trị lực ma sát trong khớp 
động thường khá nhỏ so với giá trị áp lực khớp động tương ứng, do vậy khi giải bài toán phân 
tích lực người ta thường bỏ qua lực ma sát, nghĩa là đồng nhất áp lực khớp động với phản lực 
khớp động. 
+ Đối với cơ cấu phẳng, để bài toán phân tích lực được đơn giản, ta giả thiết các lực tác dụng 
lên cơ cấu nằm trong cùng một mặt phẳng song song với mặt phẳng chuyển động của cơ cấu. 
 
•  Nội dung của bài toán phân tích lực cơ cấu 
Bài toán phân tích lực cơ cấu bao gồm các vấn đề sau: 
+ Phân tích lực trên khâu bị dẫn, cụ thể là xác định áp lực tại các khớp động trong các nhóm 
tĩnh định của cơ cấu. 
+ Phân tích lực khâu dẫn, cụ thể là xác định lực hay momen lực cần phải đặt trên khâu dẫn để 
bảo đảm cho khâu dẫn có vận tốc bằng hằng như đã giả thiết. Lực và momen lực nói trên lần 
lượt được gọi là lực cân bằng ký hiệu là cbP

G
 và momen cân bằng ký hiệu là cbM

G
. 

Ngoài ra, còn phải xác định áp lực tại khớp động nối khâu dẫn với giá. 
 
Chương này chỉ trình bày bài toán phân tích lực trên cơ cấu phẳng và sử dụng phương pháp 
họa đồ vectơ. 

§3. Nguyên tắc và trình tự giải bài toán phân tích lực cơ cấu  

1) Nguyên lý Đalămbe 

•  áp lực khớp động là nội lực đối với cơ cấu. Để làm xuất hiện các lực này trong công thức 
tính toán, ta phải hình dung tách các khớp động ra. Tại mỗi thành phần khớp động được tách 
ra, ta đặt phản lực tương ứng.  
Ví dụ trong cơ cấu 4 khâu bản lề (hình 3.2), khi hình dung tách các khớp B, C, D ra, ta phải 
đặt tại các thành phần khớp động B, C, D các phản lực tương ứng: 43 23 32 21 12; ; ; ;N N N N N

G G G G G
 

(hình 3.3).  
•  Khi cơ cấu chuyển động, các khâu nói chung có gia tốc, hệ lực gồm ngoại lực và các áp lực 
đặt trên các thành phần khớp của nó không phải là một hệ lực cân bằng. Như vậy không thể 
viết các phương trình cân bằng lực để giải tìm áp lực khớp động.  
Tuy nhiên, theo nguyên lý Đălămbe, nếu ngoài các ngoại lực và các áp lực tại các thành phần 
khớp động trên khâu, nếu thêm vào đó các lực quán tính và momen lực quán tính của khâu và 
coi chúng như là những ngoại lực thì sẽ được một hệ lực cân bằng. Khi đó có thể viết các 
phương trình cân bằng lực của tĩnh học cho khâu và giải để xác định các áp lực khớp động. 

2) Điều kiện tĩnh định của bài toán phân tích áp lực khớp động 
•  Khi viết phương trình cân bằng lực của tĩnh học, nếu chúng ta viết cho từng khâu một, thì số 
phương trình cân bằng lực có thể nhỏ hơn số ẩn cần tìm. Ví dụ với  khâu 3 trong cơ cấu 4 khâu 
bản lề (hình 3.3) thì số ẩn số là 4 (phương và giá trị của các lực 43 23;N N

G G
), số phương trình 

cân bằng lực bằng 3 (2 phương trình hình chiếu và 1 phương trình momen). 
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Vì vậy cần phải viết phương trình cân bằng lực cho một nhóm các khâu bị dẫn kề nhau thì số 
ẩn số mới có thể bằng số phương trình cân bằng lực lập được. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Xét một nhóm gồm n khâu bị dẫn kề nhau, trong đó có p5 khớp loại 5 và p4 khớp loại 4 (kể 
cả các khớp chờ của nhóm).  
Đối với cơ cấu phẳng, ta thường gặp các khớp thấp loại 5 là khớp quay, khớp trượt và các khớp 
cao loại 4 như khớp bánh răng phẳng, khớp cam phẳng. 
+ Đối với khớp quay (hình 3.4a), do áp suất giữa các thành phần khớp quay đồng quy tại tâm 

quay O của khớp, do đó áp lực N
G

cũng đi qua tâm quay O. Để xác định áp lực N
G

trong khớp 

quay, cần xác định giá trị của N
G

 và góc α  xác định phương của N
G

.  
+ Đối với khớp trượt (hình 3.4b), do áp suất giữa các thành phần khớp đều vuông góc với 
phương trượt xx, do đó áp lực N

G
trong khớp trượt cũng vuông góc với phương trượt xx. Để xác 

định áp lực N
G

trong khớp trượt, cần xác định giá trị của N
G

và thông số x xác định điểm đặt 

của N
G

. 
Như vậy, áp lực tại mỗi khớp động loại 5 (khớp quay, khớp trượt) ứng với hai ẩn số của bài 
toán phân tích lực. 
+ Đối với khớp cao phẳng (hình 3.4c), áp lực N

G
có điểm đặt là điểm tiếp xúc M của hai thành 

phần khớp cao, có phương song song với phương pháp tuyến chung nn tại M, do đó để xác 
định N

G
 chỉ cần xác định giá trị của N

G
, tức là áp lực tại mỗi khớp động loại 4 ứng với hai ẩn 

số của bài toán phân tích lực. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Như vậy số ẩn số cần tìm đối với nhóm nói trên là 5 42 p p+ . 

Vì với mỗi khâu (xem như là vật rắn tuyệt đối) ta viết được 3 phương trình cân bằng lực (2 
phương trình hình chiếu và 1 phương trình momen), nên số phương trình cân bằng lực lập 
được bằng 3n. 
Để giải được bài toán phân tích lực, số phương trình cân bằng lực lập được phải bằng số ẩn số 
cần tìm, tức là phải có điều kiện : 

N
G

α

1 2 

a) Khớp quay 

N
G

x 1

2

b) Khớp trượt
c) Khớp cao 

N
G

M

n 

n
1 

2 

Hình 3.4

O x x

D 

C 

3 
A 

B 

1 

2 

4 

Hình 3.2 

A 
1 

21N
G

12N
G

32N
G

B 
2 

C 
23N
G

D 43N
G

C 

B 

Hình 3.3 
3 
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  5 43 (2 ) 0n p p− + =              (3.1) 

•  Tóm lại để giải được bài toán phân tích lực ta phải xét đồng thời các khâu, các khớp trong 
một nhóm tĩnh định. Điều kiện (3.1) được gọi là điều kiện tĩnh định của bài toán phân tích áp 
lực khớp động. 

3) Trình tự và ví dụ giải bài toán phân tích áp lực khớp động 
 •   Số liệu cho trước  
- Lược đồ động của cơ cấu tay quay con trượt  
- Khâu dẫn là khâu 1, vận tốc góc khâu dẫn bằng 1ω  với 1ω  = hằng số 
- Ngoại lực tác động lên các khâu:  

   Khâu 2 chịu tác động của lực 2P
G

, momen 2M
G

 và trọng lượng 2G
G

 

   Khâu 3 chịu tác động của lực 3P
G

, momen 3M
G

 và trọng lượng 3G
G

.  

- Khối lượng mi, vị trí khối tâm Si và momen quán tính JSi đối với trọng tâm của mỗi khâu. 
 
•  Yêu cầu  
Giải bài toán phân tích áp lực khớp động tại vị trí đang xét của cơ cấu (hình 3.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tính lực trên các khâu bị dẫn 
Để phân tích lực trên các khâu bị dẫn, ta tiến hành theo trình tự sau đây: 
 
•  Tách cơ cấu thành các nhóm tĩnh định, còn lại là khâu dẫn (hoặc các khâu dẫn) nối giá. 
Cơ cấu tay quay con trượt chỉ có một nhóm tĩnh định, đó là nhóm gồm hai khâu (khâu 2, khâu 
3) và ba khớp (khớp quay B, khớp quay C và khớp trượt C). Khớp chờ của nhóm là khớp quay 
B và khớp trượt C. Khớp trong của nhóm là khớp quay C. 

B 
12N
G

12
nN
G

12
tN
G

C 

IIP
G

32N
GKh©u (2) 

Hình 3.5c 

C

IIIP
G

43N
Gx

Khâu (3)

23N
G

Hình 3.5d 

A C 

B 

1 

2 

3 
4 

1ω

x

IIP
G

IIIP
G

Hình 3.5a : Cơ cấu tay quay - con trượt 

1ω
A

B

21N
G

Khâu dẫn 

Hình 3.5b 

C

B
12N
G

12
nN
G

12
tN
G

IIP
G

IIIP
G 43N

G
x x

Nhóm tĩnh định (2+3)

IIh IIP
G

IIIP
G

12
nN
G

12
tN
G A

•

43N
G

Hình 3.5e : Hoạ đồ lực của cơ cấu 

12N
G

23N
GB

C

( )∆

P

D

( ')∆

IIIh



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 34

Cơ cấu có một bậc tự do nên sau khi tách nhóm tĩnh định ra, chỉ còn lại một khâu dẫn AB nối 
giá bằng khớp quay. 
 
•  Xác định lực và momen lực quán tính tác động lên các khâu. 
 
•  Đặt các ngoại lực, các lực và momen lực quán tính, các áp lực khớp chờ lên các nhóm. 
 
Giả sử rằng hệ lực gồm các ngoại lực kể cả lực và momen lực quán tính tác động lên khâu 2 

được thu gọn thành lực IIP
G

, lên khâu 3 thành lực IIIP
G

 (hình 3.5b). 
 
•  Viết và giải phương trình cân bằng lực cho các nhóm. 
 
Bài toán phân tích áp lực khớp động được giải cho các nhóm xa khâu dẫn trước sau đó đến 
nhóm gần khâu dẫn.  
- Hệ lực tác động lên nhóm (2+3) gồm các lực 12 43, , ,II IIIP P N N

G G G G
 là một hệ lực cân bằng, ta có: 

12 43 0II IIIN P P N+ + + =
G G G G

             (3.2) 

Phương trình (3.2) có 3 ẩn số (giá trị và phương của 12N
G

,  giá trị của 43N
G

), chưa thể giải được. 

- Để giảm số ẩn số, ta phân tích 12N
G

 thành hai thành phần: 12
nN
G

 song song với BC, 12
tN
G

 vuông 

góc với BC. Giá trị của 12
tN
G

 xác định như sau:   
Momen đối với điểm C của tất cả các lực tác động lên khâu 2 (hình 3.5c): 

12. . 0t
C II II BCM P h N l= − =∑     ⇒  12

.t II II

BC

P hN
l

=  

- Phương trình (3.1) trở thành:  

12 12 43 0n t
II IIIN N P P N+ + + + =

G G G G G
            (3.3) 

  Phương trình (3.3) có hai ẩn số và có thể giải bằng phương pháp họa đồ (hình 3.5): Chọn một 
điểm P làm gốc. Từ P vẽ vectơ PA

JJJG
 biểu diễn lực 12

tN
G

. Qua điểm A vẽ vectơ AB
JJJG

 biểu diễn IIP
G

. 

Qua điểm B vẽ vectơ BC
JJJG

 biểu diễn IIIP
G

. Qua điểm C, vẽ đường thẳng ( )∆  song song với 

phương của 43N
G

. Qua gốc P vẽ đường thẳng song song với phương của 12
nN
G

. Hai đường thẳng 

này cắt nhau tại điểm D. Suy ra : vectơ CD
JJJG

 biểu diễn 43N
G

, vect¬ DP
JJJG

 biểu diễn 12
nN
G

, vect¬ 

DA
JJJG

 biểu diễn 12N
G

. 

- Xác định điểm đặt của lực 43N
G

: 

  Momen đối với điểm C của tất cả các lực tác động lên khâu 3 (hình 3.5d): 

43. . 0C III IIIM N x P h= − =∑    ⇒  
43

.III IIIP hx
N

=  

- Hệ lực tác động lên khâu 3  gồm IIIP
G

, 23N
G

, 43N
G

 (hình 3.5d) là một hệ lực cân bằng, ta có: 

  23 43 0IIIN N P+ + =
G G G

             (3.4) 

Phương trình (3.4) có hai ẩn số là giá trị và chiều 23N
G

 nên có thể giải được bằng phương pháp 

hoạ đồ (hình 3.5e). Suy ra : vectơ DB
JJJG

 biểu diễn 23N
G

. 

 
Ghi chú :  
Cách sắp xếp phương trình cân bằng lực (3.3) như sau : 
 + Hai lực chưa biết được sắp xếp hai đầu. 
 + Các lực thuộc cùng một khâu được sắp xếp gần nhau 
 + Hai thành phần của cùng một lực được sắp xếp gần nhau. 
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b) Tính lực trên khâu dẫn 
•  Với cơ cấu một bậc tự do, sau khi tách các nhóm tĩnh định, sẽ còn lại một khâu dẫn nối giá. 
Với cơ cấu tay quay con trượt, sau khi tách nhóm tĩnh định (2+3) sẽ còn lại khâu dẫn AB nối 
giá bằng khớp quay A (hình 3.6). 
Theo giả thiết của bài toán phân tích lực cơ cấu, khâu dẫn có vận tốc 1ω  = hằng số, tức là luôn 
luôn ở trạng thái cân bằng. Để bảo đảm điều kiện cân bằng lực này, phải đặt lên khâu dẫn một 
lực cân bằng cbP

G
 hay một momen cân bằng cbM

G
 để cân bằng với toàn bộ tác động của phần 

còn lại của cơ cấu lên khâu dẫn (tức là cân bằng với lực 21N
G

). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Trường hợp đặt lên khâu dẫn một momen cân bằng cbM

G
 (hình 3.6a) : 

Momen đối với điểm A của tất cả các lực tác động lên khâu dẫn:  

21 21. 0A cbM M N h= − =∑   ⇒  21 21.cbM N h=  

Xét cân bằng lực khâu dẫn, ta có:  41 21N N= −
G G

 
 
•  Trường hợp đặt lên khâu dẫn một lực cân bằng cbP

G
 (hình 3.6b):  

Momen đối với điểm A của tất cả các lực tác động lên khâu dẫn:  

21 21. . 0A cb cbM P h N h= − =∑   ⇒  21 21.
cb

cb

N hP
h

=  

 Hệ lực tác động lên khâu dẫn 1 gồm cbP
G

,  21N
G

, 41N
G

 là một hệ lực cân bằng, ta có: 

  21 41 0cbP N N+ + =
G G G

              (3.5) 

Giải phương trình (3.5) bằng phương pháp hoạ đồ, suy được 41N
G

 (hình 3.6b). 

4) Phương pháp di chuyển khả dĩ  để tính cbM
G

  hay cbP
G

 

•  Ta cã thÓ tÝnh cbM
G

 hay cbP
G

 mà không cần phân tính áp lực khớp động trên toàn bộ cơ cấu để 

tìm ra 21N
G

 bằng cách áp dụng nguyên lý di chuyển khả dĩ : “Tổng công suất  tức thời của một 
hệ lực cân bằng bằng 0”. 
 
•  Hệ lực gồm các ngoại  lực iP

G
, các momen ngoại lực iM  tác động lên cơ cấu (trong đó kể cả 

các lực và momen lực quán tính tác động lên cơ cấu) và momen cân bằng cbM
G

 (hay lực cân 

bằng cbP
G

) là một hệ lực cân bằng. 

 
•  Trường hợp đặt lên khâu dẫn một momen cân bằng cbM

G
, ta có: 

 1 0i i i i cbPV M Mω ω+ + =∑ ∑
G G G GG G

 

1ωA 

B

21N
G

1
41N
G

cbM

Hình 3.6a 

21h
1ω

A

B

21N
G

1
cbP
G 1ω

Hình 3.6b
21N
G

cbP
G

41N
G

41N
G

cbh
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⇒  
1

1
cb i i i iM PV M ω

ω
⎡ ⎤= − +⎣ ⎦∑ ∑

G G G G
 

Trong đó: ,i iP M
G G

 là ngoại lực và momen ngoại lực tác động lên khâu thứ i (kể cả lực và momen 

lực quán tính); iV
G

: vận tốc điểm đặt lực iP
G

; iωG : vận tốc góc khâu thứ i trên đó có đặt momen 

iM
G

. 

Nếu 0cbM >  thì cbM
G

 cùng chiều với 1ωG . Nếu 0cbM <  thì cbM
G

 ngược chiều với 1ωG . 

 
•  Trường hợp đặt lên khâu dẫn một một lực cân bằng cbP

G
, ta có: 

 0i i i i cb cbPV M P Vω+ + =∑ ∑
G G G G GG

 

⇒  cb cb i i i iP V PV M ω⎡ ⎤= − +⎣ ⎦∑
G G G G G G

 

Trong đó:  cbV
G

 là vận tốc điểm đặt lực cbP
G

. 
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Chương IV   
MA SÁT TRONG KHỚP ĐỘNG 

 

§1. Đại cương  

1) Khái niệm  
•  Ma sát là hiện tượng xảy ra ở chỗ hai vật thể tiếp xúc với nhau với một áp lực nhất định, 
khi giữa hai vật thể này có chuyển động tương đối hay có xu hướng chuyển động tương đối. 
Khi đó sẽ xuất hiện một lực có tác dụng cản lại chuyển động tương đối gọi là lực ma sát. 
 
•  Ngoài hiện tượng ma sát nói trên gọi là ma sát ngoài, còn xuất hiện một hiện tượng xảy ra 
bên trong của một vật thể khi nó bị biến dạng gọi là ma sát trong. 
 
•  Ma sát thường là một loại lực cản có hại. Một mặt nó tiêu hao công suất, giảm hiệu suất của 
máy. Công của lực ma sát phần lớn biến thành nhiệt làm nóng các thành phần khớp động. Mặt 
khác, ma sát làm mòn các chi tiết máy, do đó sức bền giảm sút và chi tiết máy có thể bị hỏng. 
 
•  Phân loại ma sát  

 Tùy theo tính chất tiếp xúc giữa hai bề mặt vật thể, ta phân biệt các kiểu ma sát sau đây: 
- Ma sát khô : khi hai bề mặt vật thể trực tiếp tiếp xúc với nhau. 
- Ma sát ướt : khi hai bề mặt vật thể được ngăn cách nhau hoàn toàn bằng một lớp chất lỏng 
bôi trơn. 
Giữa hai kiểu ma sát này, còn có những kiểu ma sát trung gian: 
- Ma sát nửa khô : khi giữa hai bề mặt vật thể có những vết chất lỏng, nhưng phần lớn diện 
tích tiếp xúc vẫn là chất rắn. 
- Ma sát nửa ướt: khi phần lớn diện tích hai bề mặt vật thể được một lớp chất lỏng bôi trơn 
ngăn cách, nhưng vẫn còn những chỗ chất rắn trực tiếp tiếp xúc với nhau. 
 

 Khi giữa hai bề mặt vật thể mới chỉ có xu hướng chuyển động tương đối, ma sát giữa 
chúng là ma sát tĩnh, ngược lại khi giữa hai bề mặt vật thể có chuyển động tương đối, ma sát 
giữa chúng là ma sát động. 
 

 Tùy theo tính chất của chuyển động tương đối (hoặc xu thế chuyển động tương đối) giữa 
hai bề mặt vật thể, ta phân biệt các kiểu ma sát sau: 
- Ma sát trượt : khi hai bề mặt vật thể trượt tương đối đối với nhau. 
- Ma sát lăn : khi hai bề mặt vật thể lăn tương đối trên nhau. 

2) Ma sát trượt khô - Định luật Coulomb  

a) Lực ma sát  
•  Xét hai vật rắn A và B tiếp xúc nhau theo một mặt 

phẳng ( )π  (hình 4.1). Đặt lên vật A một lực Q
G

 
vuông góc với mặt phẳng ( )π . Dưới tác dụng của lực 

này, sẽ xuất hiện một áp lực N
G

 từ B tác động lên A.   

Ta cã : N Q= −
GG

. 

Đặt thêm lên A lực P
G

 song song với mặt phẳng tiếp 

xúc ( )π  (lực P
G

 được đặt tại một điểm rất gần với 
mặt tiếp xúc, để không gây ra một momen đủ lớn làm vật A bị lật). 
•  Cho giá trị của lực P

G
 tăng dần từ 0. Lúc đầu ta thấy A chưa chuyển động so với B. Khi P đạt 

đến một giá trị P0  nhất định thì ta thấy A bắt đầu chuyển động tương đối so với B.  

(π) 
(B)

Hình 4.1

Q
G

F
G

(A) 

N
G

P
G
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Sau khi A đã chuyển động tương đối so với B, để duy trì chuyển động đều của A thì lực P
G

 chỉ 
cần có một giá trị Pd gần bằng và nhỏ hơn P0 : 0dP P< .  

Nếu 0P P>  thì ta thấy A chuyển động nhanh dần so với B. 

 
•  Có thể giải thích quá trình trên như sau : 

 Khi cho P tăng dần từ 0 thì A chỉ mới có xu hướng chuyển động tương đối so với B. Ma sát 

giữa A và B lúc này là ma sát tĩnh. Điều kiện cân bằng lực của A chứng tỏ phải có một lực tF
G

 

luôn luôn cân bằng với P
G

: tF P= −
G G

. Lùc tF
G

 được gọi là lực ma sát tĩnh. Lực ma sát tĩnh tăng 

dần theo giá trị của lực P
G

.  
Khi P đạt đến giá trị P0 thì A bắt đầu chuyển động tương đối so với B. Điều này chứng tỏ rằng 
giá trị của lực ma sát tĩnh P

G
 không tăng nữa mà đạt đến giá trị cực đại Ftmax : max 0tF P= . 

 Khi P đạt đến giá trị P0 và A chuyển động tương đối so với B. Giữa A và B bây giờ có hiện 
tượng ma sát động. 
Nếu A chuyển động đều so với B thì từ điều kiện cân bằng lực của A ta thấy phải có một 

lực F
G

 cân bằng với lực P
G

.  Lực F
G

 gọi là lực ma sát động. Thế mà để chuyển động tương đối 

của A so với B là chuyển động đều đều thì lực P
G

 chỉ cần có một giá trị là Pd với 0dP P<  nên : 

0 maxd tF P P F= < =  : lực ma sát động nhỏ hơn lực ma sát tĩnh cực đại . 

Hình 4.2 biểu diễn lực ma sát tĩnh và lực ma sát động theo lực đẩy P. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Định luật Coulomb về ma sát trượt khô  

•  Lực ma sát động F
G

 không phụ thuộc vào lực gây ra chuyển động là lực P
G

 mà phụ thuộc vào 

áp lực N
G

.  

Thực nghiệm cho thấy giữa lực ma sát động F
G

 và áp lực N
G

 có mối quan hệ sau : .F f N=  
Hệ số f  được gọi là hệ số ma sát trượt. 
•  Hệ số ma sát f : 

- phụ thuộc vào vật liệu bề mặt tiếp xúc. 
- phụ thuộc vào trạng thái bề mặt tiếp xúc. 
- không phụ thuộc vào áp lực và diện tích tiếp xúc. 
- hầu như không phụ thuộc vào vận tốc trượt tương đối giữa hai bề mặt tiếp xúc. 
- tăng cùng với thời gian tiếp xúc ban đầu (tức là thời gian có áp lực N

G
 mà không có lực 

đẩy P
G

). 

F

P

Ma sát tĩnh Ma sát động Ma sát động 
Hình 4.2 

O 450
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Định luật Coulomb chỉ phản ánh gần đúng quy luật của ma sát trượt khô, tuy nhiên vẫn có thể 
áp dụng nó trong rất nhiều bài tính kỹ thuật. 

c) Hình nón ma sát  
•  Xét hai vật thể A và B tiếp xúc nhau theo mặt 
phẳng ( )π  (hình 4.3). 

Đặt lên A một lực Q
G

. Dưới tác động của lực Q
G

, 

B sẽ tác động lên A áp lực N
G

 vuông góc với 

mặt phẳng ( )π : N Q= −
GG

.  

Đặt thêm lên A một lực đẩy P
G

song song với mặt 
phẳng ( )π . Tại chỗ tiếp xúc giữa A và B sẽ phát 

sinh lực ma sát F
G

với F = f.N. 
•  Xét một hình nón (N) có đỉnh O nằm tại chỗ 
tiếp xúc, có trục vuông góc với mặt phẳng ( )π , 
có nửa góc ở đỉnh bằng ϕ  với tg fϕ =  với f  là 
hệ số ma sát. Góc φ được gọi là góc ma sát. 
Hình nón (N)  được gọi là hình nón ma sát. 
•  Gọi  S

G
 là hợp lực của P

G
 và Q

G
 :  S P Q= +
G GG

 và α  là góc giữa S
G

 và Q
G

. 

Tùy theo quan hệ giữa P
G

 và Q
G

 mà α  có thể lớn hơn, bằng hay nhỏ hơn góc ma sát ϕ . 

- Khi hợp lực S
G

 nằm ngoài nón ma sát (N) (hay α ϕ> ) thì .P Qtg Ntg N f Fα ϕ= > = = : 
chuyển động tương đối của A so với B là chuyển động nhanh dần. 
- Khi hợp lực S

G
 nằm trên mép nón ma sát (N) (hay α ϕ= ) thì P = F : chuyển động tương đối 

của A so với B là chuyển động đều. 
- Khi hợp lực S

G
 nằm trong nón ma sát (N)  (hay α ϕ< ) thì P < F : vật A không chuyển động 

tương đối so với B. 

d) Hiện tượng tự hãm  
Vẫn xét trường hợp vật A tiếp xúc với vật B 
theo mặt phẳng như trên hình 4.3. Tuy nhiên 

thay vì tác động lên A hai lực P
G

 và Q
G

 độc 

lập nhau, ta tác động lên A một lực S
G

 duy 
nhất (hình 4.4). 

Lực S
G

 hợp với trục của hình nón ma sát một 
góc bằng α  và được phân làm hai thành 
phần : 

- Thành phần Q
G

 vuông góc với mặt phẳng 

( )π . Dưới tác động của Q
G

, B tác động lên A 

áp lực N
G

 : N Q= −
GG

  

- Thành phần P
G

 song song với mặt phẳng 

( )π : P Qtgα= . P
G

 gây nên xu hướng chuyển động tương đối hoặc chuyển động tương đối, do 

đó tại chỗ tiếp xúc giữa A và B xuất hiện lực ma sát F
G

 với .F f N Ntgϕ= = . 

Khi lực S
G

 nằm trong hình nón ma sát (N), hayα ϕ<  thì cho dù giá trị của lực S
G

 có lớn bao 
nhiêu đi nữa, ta vẫn luôn có .P Qtg Ntg N f Fα ϕ= < = = , nghĩa là  lực đẩy P luôn luôn nhỏ 
hơn lực ma sát F : A không thể chuyển động tương đối so với B. Hiện tượng này được gọi là 
hiện tượng tự hãm trong ma sát trượt khô khi tiếp xúc theo mặt phẳng. 

ϕ 

Hình 4.4

α 

N

(π) 
(B)

(A) 

Q
G

P
G

S
G

F
G

Nón ma sát 

φ 

Nón ma sát  

α 

(p) 
(B) 

(A) 

Hình 4.3 

P
G

Q
G

S
G

F
G

N
G
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3) Ma sát lăn  

a) Hiện tượng ma sát lăn 
•  Xét hình trụ A tiếp xúc với mặt phẳng B theo 
một đường sinh của nó. Hình 4.5 trình bày mặt 
cắt ngang của hình trụ A và mặt phẳng B. Ta sẽ 
xét bài toán trên mặt cắt ngang này. 

Đặt lên hình trụ A lựcQ
G

 đi qua tâm O của hình 
trụ và vuông góc với mặt phẳng B. Dưới tác 

động của Q
G

, B tác động lên A áp lực N
G

 vuông 

góc với mặt phẳng B : N Q= −
GG

. 

Đặt tiếp lên B lực P
G

 có giá trị không đổi, có 
điểm đặt là H, có phương song song với mặt 
phẳng B. Điểm đặt H của lực P

G
 cách mặt phẳng 

B một khoảng bằng h, giả sử P < f.Q. 

Lực P
G

 đặt tại  H tương đương với lực IP
G

 đặt tại điểm tiếp xúc I và momen ML = P. h. 

•  Xét lực IP
G

 đặt tại I. Lực này có xu hướng làm cho vật A trượt trên mặt phẳng B. Do đó tại 

điểm tiếp xúc I, xuất hiện lực ma sát F
G

 cản lại chuyển động này: F = f N.  
Do P < f.Q = f.N = F nên A không thể trượt trên B. 
•  Xét momen ML = P. h. Cho giá trị momen ML tăng dần từ 0 (bằng cách tăng dần khoảng 
cách h từ giá trị 0). Lúc đầu A chưa chuyển động.  
Khi ML đạt đến một giá trị nhất định ML0 thì A bắt đầu lăn trên B.  
Nếu giữ nguyên giá trị ML  = ML0 thì A sẽ lăn đều trên B.  
Nếu tiếp tục tăng ML thì A sẽ lăn nhanh dần. 
 
•  Có thể giải thích quá trình trên như sau : 

 Khi momen ML tăng dần từ 0 thì A mới chỉ có xu hướng lăn trên B. Giữa A và B lúc này có 
hiện tượng ma sát lăn tĩnh. Điều kiện cân bằng lực của A chứng tỏ phải có một momen MMSLT 
cản lại chuyển động lăn. Đây chính là momen ma sát lăn tĩnh.  
Momen ma sát tĩnh MMSLT tăng dần theo giá trị của momen ML. Khi ML  đạt giá trị  ML0  thì A 
bắt đầu lăn trên B, điều này chứng tỏ MMSLT đã đến một đạt giá trị cực đại. 

 Khi ML  đạt giá trị  ML0  và A lăn trên B, ma sát giữa A và B bây giờ là ma sát lăn động. 
Nếu A lăn đều trên B thì theo điều kiện cân bằng lực của A chứng tỏ phải có một momen MMSL 
cản lại chuyển động lăn : MMSL = ML0. MMSL được gọi là momen ma sát lăn động. 
 
•  Thực nghiệm cho thấy momen ma sát lăn động tỷ lệ thuận với áp lực N : MMSL = kL.N. 
Hệ số kL được gọi là hệ số ma sát lăn. Hệ số ma sát lăn kL phụ thuộc vào tính chất đàn hồi của 
vật liệu. 

b) Nguyên nhân của hiện tượng ma sát lăn  
•  Tính đàn hồi trễ của vật liệu  
Có thể giải thích hiện tượng ma sát lăn nhờ tính đàn hồi trễ của vật liệu như sau: 
Với cùng một biến dạng, thì ứng suất khi tăng biến dạng sẽ lớn hơn ứng suất khi giảm biến 
dạng. Hình 4.6a mô tả quan hệ giữa ứng suất biến dạng và được gọi là đường cong ứng suất - 
biến dạng.  
Trên hình 4.6a ta thấy với cùng một biến dạng ε , ứng suất 1σ  khi tăng biến dạng lớn hơn ứng 

suất 2σ  khi giảm biến dạng.  
 
 
 
 

(A)

O 

h

(B) MMSL 

Hình 4.5 

Q
G

P
G

F
G

N
G

H

I 

ML 

IP
G



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 41

•  Giải thích hiện tượng ma sát lăn  
 Khi đặt lên A ngoại lực Q

G
 đi qua O và giả sử chỉ có A biến dạng còn B không biến dạng, 

thì A và B sẽ tiếp xúc nhau theo cung CD. Biến dạng ở vùng tiếp xúc phân bố đối xứng nhau 
qua phương của lực Q

G
. Do ứng suất tỷ lệ với biến 

dạng, nên phân bố ứng suất cũng tương tự. áp lực 

N
G

 từ B tác động lên A là tổng của các ứng suất 

này sẽ đi qua tâm O và N Q= −
GG

 (Hình 4.6b). 
 

 Khi đặt tiếp lên A lực đẩy P
G

 và A đang lăn 
trên B  thì biến dạng vẫn phân bố đối xứng qua 

phương của lực Q
G

 như trước, nhưng trên cung DT 
có quá trình tăng biến dạng, còn trên cung CT có 
quá trình giảm biến dạng, do đó ứng suất không 
còn phân bố đối xứng nữa, mà lệch về phía D. Do 
sự phân bố lệch của các ứng suất nên áp lực N

G
 từ 

B lên A cũng lệch về phía D một đoạn kL (hình 
4.6c). 

Hai lực N
G

 và Q
G

 víi N Q= −
GG

 tạo thành một ngẫu 
lực có momen MMSL  = kL.Q cản lại chuyển động 
lăn của hình trụ A và đây chính là momen ma sát lăn MMSL với kL là hệ số ma sát lăn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Các trường hợp chuyển động của vật A 

Tùy theo giá trị của lực P
G

 và khoảng cách h mà hình trụ A có các chuyển động khác nhau so 
với mặt phẳng B : 

 Khi P < F  và ML < MMSL thì A không lăn không trượt (đứng yên) so với B. 
 Khi P > F  và ML < MMSL thì A trượt không lăn so với B. 
 Khi P < F  và ML > MMSL thì A lăn không trượt so với B 
 Khi P > F  và ML > MMSL thì A vừa lăn vừa trượt so với B. 

d) Vòng tròn ma sát lăn - Hiện tượng tự hãm  khi lăn  
 Xét hình trụ A tiếp xúc với mặt phẳng B theo một đuờng sinh của nó (hình 4.7). 

Đặt lên hình trụ A lực Q
G

 vuông góc với mặt phẳng B và có phương nằm cách tâm O của hình 
trụ một khoảng bằng x. 

Giảm biến dạng

ε 
 

σ1 

σ2 

σ 

ε 

Tăng biến dạng

Đường cong ứng suất biến dạng

Hình 4.6a  

Hình 4.6b : Hình 4.6c :

O 

(A) 

C D

(B) 
T 

Q
G

N
G

O

(A)

C D

(B)
T

Q
G

P
G

N
G
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Ngoại lực Q
G

 vừa có tác dụng gây ra áp lực N
G

 từ B tác động lên A : N Q= −
GG

, vừa có tác dụng 
gây ra momen lăn ML có giá trị bằng : ML = Qx. 
 

 Xét vòng tròn tâm O, bán kính kL với  kL là hệ số ma sát lăn. Vòng tròn tâm O bán kính kL 
được gọi là vòng tròn ma sát lăn. 

Khi Q
G

 cắt vòng tròn ma sát lăn tức là khi x < kL (hình 4.7a), thì dù giá trị của Q
G

 có lớn 
bao nhiêu đi nữa, vẫn luôn có ML = Q.x < MMSL = Q.kL : A không thể lăn trên mặt phẳng B. 
Hiện tượng này được gọi là hiện tượng tự hãm khi lăn. 

Khi Q
G

 tiếp xúc với vòng vòng tròn ma sát lăn tức là khi x = kL (hình 4.7b) thì ML = MMSL: 
chuyển động lăn của A trên mặt phẳng B là đều. 

Khi Q
G

 không cắt vòng vòng tròn ma sát lăn tức là khi x > kL  (hình 4.7c) thì ML > MMSL: 
chuyển động lăn của A trên B  là nhanh dần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§2. Ma sát trượt khô trong khớp trượt  

1) Ma sát trong rãnh hình tam giác   
 Trong khớp trượt, các thành phần khớp động có thể là mặt phẳng hay mặt trụ. Mô hình sử 

dụng khi nghiên cứu định luật Coulomb chính là một khớp trượt trong đó mỗi thành phần 
khớp động là một mặt phẳng.  
Đối với rãnh hình tam giác (hình 4.8), mỗi thành phần khớp động là hai mặt phẳng ab và cd 
làm với nhau một góc nhị diện bằng 2γ . Gọi f là hệ số ma sát trượt. 
Ta tìm cách quy trường hợp ma sát trong rãnh hình tam giác về ma sát trên mặt phẳng. 
 

 Đặt lên A ngoại lực Q
G

 vuông góc với phương trượt và nằm trên mặt phân giác của góc nhị 

diện 2γ . Khi đó trên các mặt phẳng tiếp xúc ab và cd xuất hiện các áp lực 1N
G

 và 2N
G

 từ B tác 

động lên A. áp lực 1N
G

 vuông góc với mặt phẳng ab, áp lực 2N
G

 vuông góc với mặt phẳng cd. 

Tổng áp lực N
G

 từ B tác động lên A nằm theo phương của Q
G

:   

1 2N N N= +
G G G

                (4.1) 
Do tính chất đối xứng của rãnh nên :    N1 =  N2 

Chiếu (4.1) lên phương của Q
G

 :   

1 2sin sinN N Nγ γ= +  ⇒   12 sinN N γ=        (4.2)  

x 

 
kL

O 

Hình 4.7c :

Q
G

N
G

x

 
kL

O 

Hình 4.7b :

Q
G

N
G

(B) 

(A) 

kL 

x

O 

Hình 4.7a : 

Q
G

N
G
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 Nếu đặt thêm lên A lực P
G

 song song với phương trượt để tạo ra chuyển động tương đối 

của A so với B, thì trên các mặt phẳng ab và cd xuất hiện các lực ma sát 1F
G

 và 2F
G

 song song 
với phương trượt : 
  F1 = f.N1 

   F2 = f.N2 
Tổng lực ma sát từ B tác động lên A : 

  1 2F F F= +
G G G

  ⇒   1 2F F F= +   

⇒   1 2F fN fN= +   

⇒   12F fN=                 (4.3) 

Từ (4.2) và (4.3), suy ra :   
sin

fF N
γ

=  

Hay :      '.F f N=             (4.4) 

Với :      '
sin

ff
γ

=              (4.5) 

f’ được gọi là hệ số ma sát thay thế. 
 

 Như vậy, ma sát trong rãnh hình tam giác có thể quy về ma sát trên mặt phẳng bằng cách 
sử dụng hệ số ma sát thay thế f’. Biểu thức  (4.5) cho thấy ma sát trong rãnh hình tam giác lớn 
hơn ma sát trên mặt phẳng. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Ma sát trên mặt phẳng  nghiêng  
Xét vật A nằm trên mặt phẳng nghiêng B. Vật A tiếp xúc với B theo mặt phẳng và chịu tác 

động của một lực Q
G

 thẳng đứng. Gọi α  là góc nghiêng của mặt phẳng. Gọi f là hệ số ma sát 
trượt, ϕ  là góc ma sát với tg fϕ = . 

 Khi  α ϕ<  thì Q
G

 nằm trong nón ma sát (hình 4.9a) và vật A bị tự hãm khi đi xuống (dù 

Q
G

 có giá trị lớn bao nhiêu đi nữa, vật A vẫn không thể đi xuống trên mặt phẳng nghiêng). 

Để cho vật A đi lên đều hay đi xuống đều, phải tác động lên A một lực đẩy P
G

 sao cho hợp lực 

S P Q= +
G GG

 nằm trên mép trên hay mép dưới của nón ma sát. 

Giả sử lực đẩy P
G

 có phương nằm ngang (vuông góc với Q
G

). 
Dựa trên hình 4.9a, ta suy được : 

- Để A đi lên đều :   ( )lP P Qtg ϕ α= = +  

- Để A đi xuống đều :   ( )xP P Qtg ϕ α= = −  

 

c 

Hình 4.8 

B 

A 
P
G

F
G

 

a 

d 

2γ

1N
G

2N
G

N
G

Q
G

Q
G

b 
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 Khi α ϕ>  (hình 4.9b) thì Q
G

 nằm ngoài nón ma sát (N) và vật A đi xuống nhanh dần. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tương tự như trên, ta có : 

Để A đi lên đều :    ( )lP P Qtg α ϕ= = +  

Để A đi xuống đều :   ( )xP P Qtg α ϕ= = −  

 Trong cả hai trường hợp trên, nếu 
2
πα ϕ+ ≥  thì mép trên của nón ma sát nằm phía trên 

đường thẳng nằm ngang Ox (hình 4.9a, b). Khi đó dù giá trị của lực P
G

 có lớn bao nhiêu đi 

nữa thì hợp lực S P Q= +
G GG

 cũng không thể vượt ra ngoài mép trên của nón ma sát : A bị tự 
hãm khi đi lên. 
 

ϕ 

α < ϕ O
x 

ϕ α  α 

Hình 4.9a

S
G

Q
G

S
G

S
G

xP
G

lP
G

A
B

Nón ma sát 

Mép trên 

Mép dưới 

ϕ 

α > ϕ x

α α 

Hình 4.9b :

Q
G

xP
G

lP
G

O
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3) Ma sát trên rãnh nghiêng hình tam giác  
 Xét vật A nằm trên rãnh nghiêng hình tam giác B (hình 4.10a). Hình 4.10b mô tả mặt cắt 

ngang của rãnh nghiêng, 2γ là góc nhị diện của rãnh nghiêng. Gọi α  là góc nghiêng của 
phương trượt của rãnh nghiêng so với mặt phẳng nằm ngang, ϕ  là góc ma sát. 

Giả sử vật A chịu tác động của lực Q
G

 thẳng đứng.  
 

 Tương tự như trên, có thể quy trường hợp ma sát trên rãnh nghiêng hình tam giác về trường 
hợp ma sát trên mặt phẳng nghiêng, bằng cách thay hệ số ma sát f bằng hệ số ma sát thay thế 

'
sin

ff
γ

=  , thay góc ma sát ϕ  bằng góc ma sát thay thế 'ϕ  với ' 'tg fϕ = . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lực đẩy nằm ngang để vật đi lên hay đi xuống đều cũng như điều kiện tự hãm khi vật đi lên 
hay đi xuống trên rãnh nghiêng được suy luận tương tự như trường hợp vật đi lên hay đi xuống 
trên mặt phẳng nghiêng : 

- Khi 'α ϕ<  thì vật A bị tự hãm khi đi xuống trên rãnh nghiêng.  

- Lực đẩy nằm ngang P
G

 để vật A đi lên hay đi xuống đều trên rãnh nghiêng: 
  Khi  'α ϕ<  :  ( ' )lP P Qtg ϕ α= = + ;   ( ' )xP P Qtg ϕ α= = −  

  Khi 'α ϕ>  :   ( ')lP P Qtg α ϕ= = + ; ( ')xP P Qtg α ϕ= = −  

- Khi '
2
πα ϕ+ ≥  thì vật A bị tự hãm khi đi lên. 

4)  Ma sát trong khớp ren vít  

a) Cấu tạo của khớp ren vít 

•  Cho hình trụ (Γ) và đường xoắn ốc trên (Γ) có góc xoắn là α. (M) là mặt phẳng đi qua trục 
zz của hình trụ. Đặt trên (M) một hình chữ nhật abcd, cạnh ad nằm trên một đường sinh của 
hình trụ, đỉnh a nằm trên đường xoắn ốc.  
Cho (M) quay quanh trục zz và luôn giữ cho a chạy trên đường xoắn ốc thì khi đó các cạnh ab, 
cd của hình chữ nhật sẽ vạch nên những mặt gọi là mặt ren vuông (hình 4.11). 

ϕ’ 

α < ϕ’ 

α 

I 

Hình 4.10a  
I 

Q
G

lP
G

xP
G

Hình 4.10b 

b 

a 

d 

Q
G

1N
G

1N
G

2γ

I - I (đã xoay) : 
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•  Nếu thay hình chữ nhật abcd bằng hình 
thang hay hình tam giác thì mặt ren được 
tạo ra sẽ là mặt ren thang hay mặt ren tam 
giác. 
•  Khớp ren vít gồm có hai khâu: đai ốc có 
ren trong và vít có ren ngoài (hình 4.12a, 
4.12b). 
Khớp ren vuông (hình 4.12a), khớp ren 
hình thang dùng để biến chuyển quay 
thành chuyển động tịnh tiến trong kích vít, 
trong cơ cấu vít me-đai ốc. Khớp ren hình 
tam giác (hình 4.12b) thường dùng trong 
các mối ghép dùng để ghép chặt các chi 
tiết máy với nhau. 

b) Ma sát trong khớp ren vuông  

 Gọi Q
G

 là tải trọng dọc trục (thẳng 
đứng) đặt lên đai ốc A. Ta cần tính momen 
Mr cần thiết để vặn cho đai ốc đi lên (vặn 
vào) hay đi xuống (nới ra) trên vít (hình 
4.12a). 

  Ma sát trong khớp ren vuông có thể 
xem như ma sát trên mặt phẳng nghiêng, 
góc nghiêng của mặt phẳng là góc xoắn α 
của đường xoắn ốc.  

 Việc vặn đai ốc vào hay nới lỏng đai ốc 
ra bằng cách tác động lên đai ốc momen Mr 
tương đương với việc đai ốc đi lên hay đi 
xuống đều trên mặt phẳng nghiêng nhờ một 

lực đẩy lực đẩy nằm ngang P
G

 : 
 ( )P Qtg α ϕ= ± , trong đó: r tbM Pr=  

Suy ra momen để vặn đai ốc vào hay nới 
lỏng đai ốc :  ( )r tbM Qr tg α ϕ= ±  

 Việc đai ốc không tự nới lỏng ra dù giá 

trị của lực Q
G

 có lớn đến bao nhiêu đi nữa 
tương đương với việc đai ốc bị tự hãm khi đi 
xuống trên mặt phẳng nghiêng, tức là khi :
  α ϕ<  

c) Ma sát trong khớp ren hình tam giác  
Gọi β  là nửa góc ở đỉnh của hình tam giác 
( β  còn được gọi là góc tiết diện ren).  
Ma sát trong khớp ren tam giác có thể xem 
như ma sát trên rãnh nghiêng hình tam giác 
với góc nghiêng của phương trượt của rãnh 
nghiêng bằng góc xoắn α của đường xoắn 

ốc, góc nhị diện của rãnh bằng 2γ  (hình 4.12b) với :  
2
πγ β= −  

Lý luận tương tự như trường hợp ma sát trong khớp ren vuông, ta có : 
- Momen để vặn đai ốc vào hay nới lỏng đai ốc : 
  . ( ')r tbM r Qtg α ϕ= ±  

a
c 

b 

d

z

πd 

p

α 

z

(Γ) 

Hình 4.1 

Mặt phẳng (M)

(B)

(A) 

dtb 

Hình 4.12a 

P
G

Q
G

P
G

rM

rtb 
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Với φ’ là góc ma sát thay thế :  

' 'tg fϕ =  
f’ là hệ số ma sát thay thế :  

'
sin

ff
γ

=  hay '
cos

ff
β

=  

- Điều kiện để đai ốc không tự 

nới lỏng ra dù giá trị của lực Q
G

 
có lớn đến bao nhiêu đi nữa :  

'α ϕ<  
 

 

§3. Ma sát trượt trong  khớp quay  
Trong khớp quay có hai khâu được nối với nhau là trục và ổ trục. Chi tiết trong ổ trục trực tiếp 
tiếp xúc với trục là lót trục. Phần trục trực tiếp tiếp xúc với lót trục được gọi là ngõng trục. 
Hình 4.13b mô tả một mặt cắt ngang của khớp quay. Ta sẽ sử dụng mặt cắt ngang này để 
nghiên cứu bài toán. 

1) Momen ma sát trong khớp quay  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Giả sử trục quay đều dưới tác dụng của tải trọng Q

G
 thẳng đứng qua tâm O của trục và 

momen M nằm trong mặt phẳng vuông góc với trục quay (hình 4.13b). 

Trục và lót trục tiếp xúc theo cung tròn pAB β= . Giả sử áp suất từ lót trục tác dụng lên ngõng 

trục phân bố theo quy luật ( )p α  nào đó trong cung tiếp xúc pAB . 
Hãy xác định momen ma sát MMS trong khớp  quay. 
•  Xét phân tố diện tích tiếp xúc dS, chắn cung dα. Vị trí của dS được xác định bằng góc α so 

với phương của lực Q
G

 (so với trục Ox). Chiều dương của trục Ox và chiều dương để xác định 
các góc định hướng như trên hình 4.13b. 

Lót trục

M 

b 

Hình 4.13a 

Q
G

Ngõng trục 

(+) 

x 

β 

p(α ) 

Hình 4.13b 

α 
dS 

dα 

Q
G

M 

y 

2γ 

a 
b 

c 
d 

Hình 4.12b 

Q
G

β 
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Ta có :  dS brdα=  
với r là bán kính ngõng trục, b là chiều dài tiếp xúc giữa lót trục và ngõng trục. 

 Trên  dS, áp lực từ lót trục tác dụng lên ngõng trục là dN
G

. Do dS khá nhỏ nên có thể xem 
như áp suất phân bố đều trên dS và có giá trị bằng p(α). Do đó :  

( ) ( )dN p dS brp dα α α= =  

Do các áp suất p(α) đều đi qua tâm O của trục nên áp lực dN
G

 cũng đi qua tâm O. 

 Khi trục quay, trên dS xuất hiện lực ma sát dF
G

 có chiều hướng ngược với chiều quay của 
trục. Cũng do dS  khá nhỏ nên có thể xem dS là một mặt phẳng, theo định luật Coulomb ta có :  

dF dN⊥
G G

 và ( )dF fdN brfp dα α= =  
với f là hệ số ma sát trượt. 

 Momen ma sát trên phân tố diện tích dS :    
2 ( )MSdM rdF bfr p dα α= =  

 Suy ra, momen ma sát từ lót trục tác dụng lên ngõng trục : 

2 ( )MS MSM dM bfr p d
β β

α α= =∫ ∫  

⇒    2 ( )MSM bfr p d
β

α α= ∫             (4.6) 

•  Công thức (4.6) mới chỉ cho ta quan hệ giữa momen ma sát MMS và áp suất p(α). Để tính 

MMS  theo tải trọng Q
G

 cần xác định quan hệ giữa Q
G

 và ( )p α . 

Gọi :   dR dN dF= +
G G G

 

Ta có :  2 2 2 2 2( ) 1dR dN dF dN fdN dN f= + = + = +  

⇒     21 ( )dR br f p dα α= +  

Vµ :  ( , ) dFtg dR dN f tg
dN

ϕ= = =
G G

  (hình 4.14a) 

⇒    ( , )dR dN ϕ=
G G

 

Mặc khác : ( , )dN Q π α= −
GG

 

⇒    ( , ) ( , ) ( , ) ( )dR Q dR dN dN Q ϕ π α= + = + −
G GG G G G

 

⇒    ( , )dR Q π ϕ α= + −
GG

 
Từ điều kiện cân bằng lực của trục (hình 4.13b và hình 4.14a) suy ra : 

0Q dR
β

+ =∫
G G

              (4.7) 

Chiếu phương trình (4.7) lên phương của lực Q
G

, suy ra : 

  cos( , ) 0Q dR dR Q
β

+ =∫
GG

 

⇒   21 ( ) cos( ) 0Q br f p d
β

α α π ϕ α+ + + − =∫  

⇒   21 ( ) cos( )Q br f p d
β

α ϕ α α= + −∫          (4.8) 

Từ (4.6) và (4.8) suy được : 
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2

( )

1( ) cos( )
MS

p d
fM r Q

fp d

β

β

α α

α ϕ α α
=

+−

∫

∫
        (4.9) 

Đây là công thức tổng quát để tính momen ma sát trong khớp quay. 

Gọi :  
2

'
1

ff
f

=
+

 là hệ số ma sát thay thế. 

  

( )

( ) cos( )

p d

p d

β

β

α α
λ

α ϕ α α
=

−

∫

∫
 là  hệ số phân bố áp suất    (4.10) 

 
Suy ra : 'MSM f rQλ=  

2) Tổng áp lực N
G

 và tổng lực ma sát F
G

  

a) Quan hệ giữa tổng áp lực N
G

 và lực ma sát F
G

  

Trên phân tố diện tích tiếp xúc dS khá nhỏ (và được coi như là một mặt phẳng), áp lực dN
G

 và 

lực ma sát dF
G

 có quan hệ như sau theo định luật Coulomb : dF dN⊥
G G

 và dF fdN=  

Gọi N
G

 là tổng áp lực và F
G

 là tổng lực ma sát trong khớp quay : 

  N dN= ∑
G G

 và F dF= ∑
G G

 

Giữa tổng áp lực N
G

 và tổng lực ma sát F
G

 cũng có quan hệ như sau : F N⊥
G G

 và F fN= . Hãy 
chứng minh điều này. 
 

 Cách thứ nhất  
Ta cã :  ( , )dN Ox π α= − −

JJGG
 (hình 4.14a) 

Và :  ( , ) ( , ) ( , )
2

dF Ox dF dN dN Ox π π α= + = − −
JJG JJGG G G G

  ⇒  ( , )
2

dF Ox π α= − −
JJGG

  

BiÓu diÔn  dN
G

 và dF
G

 bằng số phức, ta  có : 

   

( )

( )
2

j

j

dN e dN

dF e dF

π α

π α

− −

− −

⎧ =⎪
⎨
⎪ =⎩

G

G  

Như vậy : 

( )

( )
2 2

j j j

j j j

N dN e dN e e dN

F dF e dF e e fdN

π α π α

π πα α

− − − −

− − − −

⎧ = = =
⎪⎪
⎨
⎪ = = =
⎪⎩

∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑

G G

G G  

Suy ra : 2
j

F e fN
π

=
G G

 

Điều này chứng tỏ :   F fN=  và : ( , )
2

F N π
=

G G
 hay F N⊥

G G
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 Cách thứ hai  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xét hai phân tố diện tích tiếp xúc bất kỳ dS1 và dS2 
(hình 4.14b). Trên dS1, lực ma sát và áp lực từ lót trục tác 

động lên ngõng trục là 1dF
G

 và 1dN
G

 với 1 1dF dN⊥
G G

 và 

1 1dF fdN= . Trên dS2, lực ma sát và áp lực từ lót trục tác 

động lên ngõng trục là 2dF
G

 và 2dN
G

 với 2 2dF dN⊥
G G

 và 

2 2dF fdN= . 

Gọi  1 2dF dF dFΣ = +
G G G

 và 1 2dN dN dNΣ = +
G G G

 

 Hãy chứng minh rằng : dF dNΣ Σ⊥
G G

 và dN fdFΣ Σ=  
Dựa vào hoạ đồ lực trình bày trên hình vẽ 4.14c, ta thấy 
rằng hai tam giác abc và ade đồng dạng với nhau. Thật 
vậy :  

 góc b� = góc �d  (góc có cạnh vuông góc) 

 1 2

1 2

1ab dN bc dN
ad dF de dF f

= = = =  

Suy ra :  
1; acac ae

ae f
⊥ =  tức là : dF dNΣ Σ⊥

G G
 và dN fdFΣ Σ=  

Với hai phân tố bất kỳ, tổng áp lực và tổng lực ma sát tuân theo định luật Coulomb. Do vậy 

bằng phương pháp quy nạp toán học, ta có thể kết luận rằng :  F fN=  và F N⊥
G G

 

b) Tổng áp lực N
G

 và tổng lực ma sát  F
G

  

•  Tổng áp  lực N
G

 
 Điểm đặt :  

Do các dN
G

 đều đi qua tâm O của trục nên tổng áp lực N
G

 đi qua tâm O (hình 4.16). 
 Phương chiều : 

Gọi R N F= +
G G G

.  Điều kiện cân bằng lực của trục cho ta : Q R= −
G G

 

Thế mà :  ( , ) Ftg R N f tg
N

ϕ= = =
G G

  

π/2 

(+) 

M 

O 

x 

(+)

α 

Hình 4.14a 

Q
G

dR
GdF

G

dN
G

N
G

F
G

a 

b 

c 

d 

e 

Hình 4.14c 

1dF
G

1dN
G

2dN
G

dNΣ

G

2dF
G

dFΣ

G

M 

O 

x 

α 

1dF
G

1dR
G

2dR
G

2dF
G

1dN
G

2dN
G

Q
G

Hình 4.14b 
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⇒    ( , )R N ϕ=
G G

  

⇒    ( , )Q N ϕ− =
G G

 

Như vậy, tổng áp lực N
G

 hợp với phương của lực Q
G

 một góc bằng góc ma sát ϕ . 
 Giá trị  

2 2
cos

1 1
Q QN R
tg f

ϕ
ϕ

= = =
+ +

⇒    
21

QN
f

=
+

 

 
•  Tổng lực ma sát F

G
 

 Phương chiều  
Như đã chứng minh ở trên tổng lực ma sát F

G
 vuông góc 

với tổng áp lực N
G

 : F N⊥
G G

 
 Giá trị  

F fN=  ⇒  
2

'
1
fQF f Q

f
= =

+
 

 Điểm đặt  
Cánh tay đòn a của lực F được xác định như sau : 

/( )MS MS OM dM M dF aF= = =∑ ∑
G

 

⇒  
'MSM rf Q rFa

F F F
λ λ

= = =  

⇒  a rλ=  
Từ biểu thức (4.10) chúng ta thấy rằng 1λ ≥  nên a r≥  

3) Vòng tròn ma sát và hiện tượng tự hãm trong khớp quay  

•  Xét vòng tròn tâm O (O là tâm của trục) bán kính 'rfρ λ= . Vòng tròn (O,  ρ) được gọi là 
vòng tròn ma sát trong khớp quay (hình 4.17a, b, c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Giả sử trục chịu tác dụng của tải trọng Q
G

 (thẳng đứng) lệch khỏi tâm O một khoảng bằng x. 

Lực Q
G

 tạo ra momen qM Qx=  có xu hướng làm cho trục quay quanh tâm O.  

 Khi Q
G

 cắt vòng tròn (O,ρ) tức là khi x ρ<  thì 'q MSM Qx Q rf Q Mρ λ= < = =  : dù giá trị 

của lực Q
G

 có lớn bao nhiêu đi nữa, trục vẫn không quay được. Hiện tượng này gọi là hiện 
tượng tự hãm trong khớp quay (hình 4.17a). 

M 

O 

x 

(+) 

ϕ 

ϕ 

a 

Hình 4.16 

Q
G

F
G

N
G

R
G

x

O

φ 

x 

O 

φ 
 

x 

O 

ρ 

F
G F

G
F
G

N
G N

G
N
G

Q
G

Q
G

Q
G

Hình 4.17a 

R
G R

G R
G

Hình 4.17b Hình 4.17c  
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 Khi Q
G

 tiếp xúc với vòng tròn (O, ρ) tức là khi x ρ=  thì q MSM M= : chuyển động quay 

của trục là đều (hình 4.17b). 

 Khi Q
G

 cắt vòng tròn (O, ρ) tức là khi x ρ>  thì q MSM M> : chuyển động quay của trục là  

nhanh dần (hình 4.17c). 

4) Các trường hợp cụ thể của khớp quay  

a) Khớp quay có độ hở  
Trong khớp quay có độ hở, bán kính ngõng trục nhỏ hơn bán kính lót trục. Hình 4.18a mô tả 
mặt cắt ngang của khớp quay có độ hở. Ta sẽ sử dụng mặt cắt ngang này khi nghiên cứu bài 
toán. 

•  Đặt lên trục một lực Q
G

 thẳng đứng, đi qua tâm O của trục. Dưới tác dụng của Q
G

, trục và lót 
trục tiếp xúc nhau tại điểm thấp nhất A. 
Đặt thêm lên trục một momen M nằm trong mặt phẳng chuyển động của trục. 
Cho M tăng dần từ 0. Khi M lớn hơn momen cản lăn giữa trục và lót trục, trục bắt đầu lăn và 

leo lên lót trục cho đến khi điểm tiếp xúc giữa trục và lót trục đạt đến điểm B với pAB ϕ=  (với 
ϕ  là góc ma sát trượt) thì trục dừng lại tại đó (hình 4.18b). Nếu momen M bằng momen ma 
sát trượt MMS trong khớp quay thì trục sẽ quay đều, còn nếu M lớn hơn MMS thì trục sẽ quay 
nhanh dần. 
Điều này có thể giải thích như sau: Bề mặt lót trục có thể xem như là tập hợp các mặt phẳng 
nghiêng liên tiếp có góc nghiêng tăng liên tục từ 0. Tại điểm A góc nghiêng của mặt phẳng 
nghiêng bằng 0. Lúc đầu α ϕ<  nên trục bị tự hãm và không thể trượt xuống trên mặt phẳng 
nghiêng. Nhờ đó trục sẽ lăn và leo lên dần lên lót trục. Khi leo đến điểm B thì α =ϕ , trục hết 

bị tự hãm, không thể leo lên cao hơn mà trượt tại chỗ. Khi đó, nếu MSM M= thì trục quay đều, 

nếu MSM M> thì trục quay nhanh dần. 

•  Do trục và lót trục tiếp xúc nhau theo một điểm B nên tổng áp lực N
G

 và tổng lực ma sát F
G

 
từ lót trục tác dụng lên trục tập trung tại điểm B (hình 4.18b). 
Cánh tay đòn a của lực F

G
 : a r=   với r là bán kính của ngõng trục. 

Hệ số phân bố áp suất : 1λ = . 
Momen ma sát trong khớp quay có độ hở bằng :  'MSM rf Q=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Khớp quay khít còn mới  
Khi bán kính ngõng trục và lót trục bằng nhau thì khớp quay được gọi là khớp quay khít.  

Trục

Lót trục

O’

O

A

Hình 4.18a  

Q
G

N
G

O 

A 

M

B 

φ 

Hình 4.18b : 

Q
G

F
G

R
G

N
G
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•  Đối với khớp quay khít mới chế tạo, trục và lót trục tiếp xúc trên nửa cung tròn qAIB . áp 
suất từ lót trục tác dụng lên trục xem như phân bố đều trên cung tiếp xúc: 0( )p pα = = hằng 

số. Do đó áp lực N
G

 nằm trên đường thẳng đối xứng OI của cung qAIB (hình 4.19). 

Khi trục quay đều dưới tác dụng của tải trọng Q
G

 và momen M, ta có : ( , )Q N ϕ− =
G G

 

Hệ số phân bố áp suất :  

2

0

2

2

0

2

2
cos( )

p d

p d

π ϕ

π ϕ

π ϕ

π ϕ

α
πλ

ϕ α α

+

− +

+

− +

= =

−

∫

∫

    

Suy ra  :  
2
πλ =

2
a rπ

=   '
2MSM rf Qπ

=          (4.11) 

c) Khớp quay khít đã chạy mòn  
•  Trên thực tế, trục được làm bằng 
thép tôi cứng, lót trục làm bằng vật liệu 
mềm hơn (đồng thanh, bác bít...) nên 
có thể giả sử chỉ có lót trục bị mòn, còn 
trục không mòn, mà chỉ lún xuống một 
lượng là u0 theo phương của áp lực N

G
 

(hình 4.20). 
Trục và lót trục tiếp xúc nhau theo nửa 

vòng tròn 
q
AIB β π= =  đối xứng nhau 

qua N
G

. 
Khi trục quay đều dưới tác dụng của 

lực và momen M thì ( , )Q N ϕ− =
G G

. 
•  Tại một điểm tiếp xúc M bất kỳ giữa 
trục và lót trục (vị trí của điểm M được 
xác định bằng góc α ), độ mòn CM 

theo phương áp lực N
G

là như nhau và 
bằng u0, còn độ mòn DM theo ph−−ong 
hướng tâm O của trục bằng :   

  n( ) cosu DM CM DMCα = =  

⇒      0( ) cos( )u uα α ϕ= −  

•  Giả sử toàn bộ công ma sát được 
dùng để làm mòn ổ. Khi đó áp suất ( )p α  tại điểm tiếp xúc M sẽ tỷ lệ với độ mòn ( )u α . Suy 

ra : 0( ) cos( )p pα α ϕ= −  nghĩa là áp suất phân bố theo quy luật hình cosin. 

• Từ đó : 

2

0

2

2
2

0

2

cos( )
4

cos ( )

p d

p d

π ϕ

π ϕ

π ϕ

π ϕ

α ϕ α

λ
π

α ϕ α

+

− +

+

− +

−

= =

−

∫

∫

 

M

O 

ϕ 
p(α)= hằng số 

I A 

B 

Hình 4.19

Q
G

R
G

F
G

N
G
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Suy ra  : 
4λ
π

=   
4a r
π

=   
4 'MSM rf Q
π

=            (4.12) 

Từ các biểu thức (4.11) và (4.12) ta thấy rằng momen ma sát trượt trong khớp quay khít đã 
chạy mòn nhỏ hơn momen ma sát trong khớp quay khít còn mới. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§4.  Ma sát trong khớp quay chặn     
Khớp quay chặn dùng để chịu lực chiều trục tác dụng lên trục. Trong khớp quay chặn, trục và 
lót trục tiếp xúc nhau theo một hình vành khăn bán kính trong là r1, bán kính ngoài là r2 (hình 
4.21a). 

1) Khớp quay chặn còn mới (ổ chặn) 
•  Trong khớp quay chặn còn mới, khi chế tạo chính xác, có thể giả thiết áp suất phân bố đều 
trên toàn bộ diện tích tiếp xúc giữa trục và lót trục. Giá trị áp suất bằng p0 (hình 4.21a). 
•  Xét phân tố diện tích tiếp xúc dS hình vành khăn có bán kính trong r, bán kính ngoài r+dr. 
Ta có : 2dS rdrπ=  

Trên phân tố dS, áp lực dN
G

 và lực ma sát dF
G

 từ lót trục lên trục lần lượt bằng:     
  0 02dN p dS p rdrπ= =     

02dF fdN fp rdrπ= =  

Momen của lực dF
G

 đối với trục quay :   
  2

02MSdM rdF fp r drπ= =  

Do đó momen ma sát trong khớp quay chặn :  
2

2
0

1

2
r

MS MS
r

M dM fp r drπ= =∫ ∫  

⇒   3 3
0 2 1

2 ( )
3MSM fp r rπ= −             (4.13a) 

u0 

O 

O’ 

M 

φ 

α 

A 

B 

I 
M 

C 

D 

Trục chưa lún 
Trục đã bị lún 

Hình 4.20  

Q
G

N
G

0pG

r2 

r1 

M 

Hình 4.21a  

Phân tố 
diện 
tích dS 

áp 
suất 
p0 

Q
G
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Xét cân bằng của trục, ta có :  0 2 2
2 1( )
Qp

r rπ
=

−
        (4.13b) 

Thay (4.13b) vào (4.13a) suy ra :     
3 3

2 1
2 2

2 1

2 ( )
3 ( )MS

r rM fQ
r r

−
=

−
 

2) Khớp quay chặn đã chạy mòn  
•  Thông thường trục được làm bằng thép tôi 
cứng, lót trục làm bằng vật liệu mềm hơn nên có 
thể xem như chỉ có lót trục mòn còn trục không 
bị mòn, sau khi mòn mặt tiếp xúc giữa trục và 
lót  trục vẫn phẳng (hình 4.21b). Như vậy, độ 
mòn u tại mọi điểm tiếp xúc I (xác định bằng 
bán kính r) là như nhau. 
•  Thí nghiệm cho thấy độ mòn u tại điểm tiếp 
xúc I tỷ lệ với áp suất p và vận tốc trượt tương 
đối v rω=  tại điểm đó.  
Do vậy :  vu Cp=  với C là hằng số tỷ lệ. 
Suy ra :  u Cprω=   

Hay:   
upr A

Cω
= =  = hằng  số 

Nghĩa là áp suất trên bề mặt tiếp xúc giữa trục 
và lót trục phân bố theo quy luật hình hypécbôn. 
•  Xét phân tố diện tích tiếp xúc dS hình vành 
khăn bán kính trong  r, bán kính ngoài  r+dr.  
Ta có  :  2dS rdrπ=  

Trên phân tố dS, áp lực dN
G

 và lực ma sát dF
G

 từ lót trục lên trục lần lượt bằng:   
  2 2dN pdS prdr Adrπ π= = =  

2dF fdN Afdrπ= =  
Momen ma sát trên phân tố dS :   
  2MSdM rdF Afrdrπ= =  

Do đó momen ma sát trong khớp quay chặn :   
2

1

2
r

MS MS
r

M dM Afrdrπ= =∫ ∫  

⇒   2 2
2 1( )MSM Af r rπ= −              (4.14a) 

Xét cân bằng của trục : 
2

1

2
r

r

Q dN Adrπ= =∫ ∫  

⇒   2 12 ( )Q A r rπ= −                (4.14b) 
Thay (4.14b) vào (4.14a) suy ra : 

2 1( )
2MS

r rM fQ +
=  

 

r 

I 

Hình 4.21b  

Q
G

M 
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Chương V 
 

CÂN BẰNG MÁY 
 

§1. Nội dung của cân bằng máy  

1) Tác hại của lực quán tính  
•  Cơ cấu nói chung chuyển động có gia tốc, do đó trên các khâu trong cơ cấu xuất hiện các 
lực quán tính. Lực quán tính biến thiên có chu kỳ bằng chu kỳ vị trí Φ  của cơ cấu, nên thành 
phần phản lực do nó gây ra (còn gọi là thành phần phản lực động phụ) cũng biến thiên có chu 
kỳ.  
Khi vận tốc của máy lớn thì thành phần phản lực động phụ này có thể rất lớn so với thành 
phần phản lực do ngoại lực gây ra. 
 
•  Phản lực động phụ là nguyên nhân gây ra các hiện tượng có hại như tăng thêm ma sát trong 
khớp động, giảm hiệu suất của máy, tăng độ mòn của các thành phần khớp.  
Do biến thiên có chu kỳ, phản lực động phụ là một trong những nguyên nhân gây ra hiện 
tượng rung động có hại của máy và móng máy. Khi tần số kích thích gần bằng tần số riêng 
của máy, trong máy sẽ xuất hiện hiện tượng cộng hưởng, máy rung động mạnh, các chi tiết 
máy bị phá hủy nhanh chóng. Hiện tượng rung động tác hại đến độ chính xác của sản phẩm 
được gia công trên máy, ảnh hưởng đến sức khoẻ công nhân và môi trường xung quanh.  

2) Nội dung của cân bằng máy  
•  Để giảm rung cho máy và nền móng, đảm bảo biên độ rung không vượt quá giới hạn cho 
phép đồng thời giảm ma sát trong khớp động, nhờ đó tăng độ bền mòn của các thành phần 
khớp và tăng hiệu suất máy, cần phải khử hoàn toàn hay một phần phản lực động phụ bằng 
cách thay đổi hoặc phân bố lại khối lượng các khâu sao cho các lực quán tính tác dụng lên cơ 
cấu cân bằng lẫn nhau, không truyền lên khớp động hay truyền lên móng máy. Đây chính là 
nội dung của cân bằng máy. 
 

•  Như vậy, để máy cân bằng, phải có : 0qiP =∑
G

 và 0qiM =∑
G

, với qiP∑
G

 và qiM∑
G

 lần 

lượt là tổng các lực quán tính và momen lực quán tính tác động lên các khâu trong cơ cấu. 
 
•  Có hai loại bài tính cân bằng máy : 
 + Cân bằng vật quay  
 + Cân bằng cơ cấu nhiều khâu 

§2. Cân bằng vật quay 
Vật quay mỏng là vật quay mà khối lượng của nó coi như phân bố trên cùng một mặt phẳng 
vuông góc với trục quay, ví dụ đĩa xích, bánh răng... (khi tỷ số chiều dài L theo phương trục 

quay và bán kính R vật quay: 1L
R << ) 

Vật quay dày là vật quay mà khối lượng của nó coi như phân bố trên các mặt phẳng khác nhau 

vuông góc với trục quay, ví dụ rôto của động cơ điện, puli nhiều  bậc... (khi tỷ số L
R  không 

nhỏ lắm). 

1) Cân bằng vật quay mỏng  

a) Nguyên tắc cân bằng vật quay mỏng 
•  Xét một vật quay mỏng (gọi là đĩa) có các khối lượng mi (i = 1,2,3...) coi như phân bố trong 
cùng một mặt phẳng vuông góc với trục quay. Vị trí của khối lượng mi được xác định bằng 
bán kính vectơ ir

G
 trong hệ toạ độ Oxy gắn liền với đĩa. 
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•  Khi đĩa quay đều với vận tốc góc ω , mỗi khối lượng mi gây ra một lực quán tính ly tâm qiP
G

 : 

  2
qi i iP m rω=
G G

 

Các lực quán tính qiP
G

 nằm trong cùng một mặt phẳng và đồng quy tại tâm O của đĩa. Hợp lực 

của chúng bằng :   2
qi i iP m rω=∑ ∑
G G

 

•  Gọi m và S  lần lượt là khối lượng và khối tâm của đĩa : im m= ∑ . Vị trí của khối tâm S 

được xác định bằng bán kính vectơ Sr
G

trong hệ toạ độ Oxy gắn liền với đĩa, ta có :    

  S i imr m r= ∑G G
         

+ NÕu 0Sr =
G

 tức là khi khối tâm của đĩa nằm trên trục quay thì 0i im r =∑ G
. Khi đó 

2 0qi i iP m rω= =∑ ∑
G G

 và  đĩa được coi như được cân bằng. 

+ Nếu  0Sr ≠
G

 thì 0qiP ≠∑
G

, khi đó đĩa chưa cân bằng. Để cân bằng đĩa, phải gắn trên đĩa một 

khối lượng mcb tại vị trí được xác định bằng bán kính véctơ cbrG  trong hệ toạ độ Oxy gắn liền 

với đĩa, sao cho lực quán tính 2
cb cb cbP m rω=
G G

 do nó gây ra cân bằng với hợp lực qiP∑
G

 :  

   0cb qiP P+ =∑
G G

 

Hay :  0cb cb i i
m r m r+ =∑G G

 

Suy ra :  cb cb i i Sm r m r mr= − = −∑G G G
 

Khối lượng mcb được gọi là đối trọng cân bằng và đại lượng cb cbm rG  được gọi là momen tĩnh của 

nó. 
•  Tóm lại để cân bằng vật quay mỏng cần và chỉ cần một đối trọng cân bằng mcb đặt trong 
cùng mặt phẳng với các khối lượng mất cân bằng mi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ghi chú  
+ Gọi ,

Sr
G

 là bán kính vectơ xác định vị trí khối tâm mới S’ của đĩa.  

Ta có :   ,( )cb S i i cb cbm m r m r m r+ = +∑G G G
 

Do cb cb i im r m r= −∑G G
 nên  , 0Sr =

G
. 

Như vậy, thực chất của cân bằng vật quay mỏng là phân bố lại khối lượng của đĩa sao cho 
, 0Sr =
G

, hay khối tâm mới S’ của đĩa nằm trên trục quay. 

m3 
 

m1 

m2 

mcb 

x 

y 

Hình 5.1 

1qP
G

2qP
G

3qP
G

2r
G

1r
G

3r
G

cbrG
1 1m rG

2 2m rG

3 3m rG

cb cbm rG

a) b) 
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+ Thay vì đặt một đối trọng cân bằng mcb  tại vị trí cbrG , có thể bớt đi một khối lượng mcb tại vị 

trí xuyên tâm đối cbr−
G

.  

+ Trong trường hợp nếu kết cấu của đĩa không cho phép hoặc không tiện cho việc thêm hay 
bớt khối lượng mcb  tại các vị trí cbrG  và cbr−

G
, có thể dùng hai đối trọng cân bằng mcb1 và mcb2 lần 

lượt đặt tại các vị trí được xác định bằng các bán kính vectơ 1cbrG  và 2cbrG , sao cho:     

  1 1 2 2cb cb cb cb cb cbm r m r m r+ =
G G G

 

+ Có thể dùng phương pháp họa đồ như trên hình 5.1b để xác định đại lượng cb cbm rG . 

b) Phương pháp cân bằng vật quay mỏng  

 Để cân bằng vật quay mỏng, cần xác định momen tĩnh cb cbm rG của đối trọng cân bằng, tức là 

khối lượng mcb và bán kính vectơ cbrG  xác định vị trí của khối lượng này. Việc này được tiến 

hành bằng thí nghiệm. Khi thí nghiệm ta thường chọn trước cbrG , do đó cần tìm mcb.  

Có nhiều phương pháp khác nhau để cân bằng vật quay mỏng như phương pháp dò trực tiếp, 
phương pháp đòn cân, phương pháp đối trọng thử. Sau đây sẽ trình bày phương pháp dò trực 
tiếp. 
•  Đặt trục của đĩa cần cân bằng lên hai lưỡi dao nằm ngang, song song với nhau (hình 5.2). 
Nếu đĩa chưa cân bằng tức là 0Sr ≠

G
 thì đĩa sẽ tự lựa một vị trí sao cho trọng tâm S nằm ở vị trí 

thấp nhất (nằm trên bán kính thẳng đứng hướng xuống OT
JJJG

 của đĩa). 

Đắp máttít vào một điểm thuận tiện trên bán kính thẳng đứng hướng lên OC
JJJG

của đĩa. Thêm 
hoặc bớt máttít cho đến khi đĩa cân bằng phiếm định (nghĩa là dù đặt đĩa trên dao ở vị trí nào, 
đĩa cũng nằm yên và không lăn). 
Tại vị trí đắp máttít ta gắn cố định một đối trọng có khối lượng bằng khối lượng máttít, hoặc 
tại vị trí xuyên tâm đối của vị trí gắn máttít, ta khoan đi một khối lượng như vậy. 
•  Phương pháp dò trực tiếp có ưu điểm là thiết bị đơn giản nhưng nhược điểm là dò mất nhiều 
thời gian và không chính xác do có ma sát lăn giữa trục và dao. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ghi chú :  
Các phương pháp cân bằng vừa nêu trên đây được thực hiện khi không cho đĩa quay, do đó 
được gọi là phương pháp cân bằng tĩnh và việc cân bằng vật quay mỏng được gọi là cân bằng 
tĩnh. 

2) Cân bằng vật quay dày  

a) Nguyên tắc cân bằng vật quay dày  
•  Trong vật quay dày, khối lượng coi như phân bố trên các mặt phẳng khác nhau và vuông 
góc với trục quay. Sau khi trọng tâm S của vật quay dày đã được đưa về nằm trên trục quay, 

S

đĩa 

dao 

O

C

T G Hình 5.2 
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tức là tổng lực quán tính của nó : 0qiP =∑
G

(vật quay coi như đã cân bằng tĩnh), vật quay dày 

vẫn có thể chịu tác động một momen lực quán tính 0qiM =∑
G

 vuông góc với trục quay. 

•  Xét vật quay dày (hình 5.3) có hai khối 
lượng m1, m2 lần lượt nằm trên hai mặt phẳng 
(1) và (2) vuông góc với trục quay. Vị trí của 
m1 và m2 lần lượt được xác định bằng các bán 
kÝnh vect¬ 1r

G
 và 2r

G
.  

Giả sử  m1 = m2 và 1 2r r= −
G G

.  
Cho vật quay đều với vận tốc góc ω . Các 
khối lượng m1, m2 gây nên lực quán tính ly 
tâm bằng : 2

1 1 1qP m rω=
G G

 và 2
2 2 2qP m rω=
G G

 

Rõ ràng: 1 2 0q q qP P P= + =∑
G G G

 và vật quay đã 

được cân bằng tĩnh, khối tâm S của vật đã 
nằm trên trục quay. 
Tuy nhiên, do 1qP

G
 và 2qP

G
 không nằm trên 

cùng một mặt phẳng, chúng không triệt tiêu 
lẫn nhau mà tạo thành một ngẫu lực có 
momen: 2

1 1 1.q qM P L m r Lω= = . Ngẫu lực này 

gây ra các phản lực động phụ AR
G

 và BR
G

 
trong các khớp quay A và B. 
•  Như vậy, để cân bằng vật quay dày, cần phải cân bằng cả lực quán tính và momen lực quán 

tính, nghĩa là phải có:  0qiP =∑
G

 và 0qiM =∑
G

 

 
•  Nguyên tắc cân bằng vật quay dày  
Để cân bằng vật quay dày cần và chỉ cần hai đối trọng cân bằng. Hai đối trọng này được đặt 
trong hai mặt phẳng khác nhau tùy chọn và vuông góc với trục quay. 
 
Chứng minh  
Xét vật quay dày có n khối lượng mi phân bố trên các mặt phẳng (1), (2),..., (i),..., (n) vuông 
góc với trục quay. Vị trí của khối lượng mi trên mặt phẳng (i) được xác định bằng bán kính 
vect¬ ir

G
 (hình 5.4). 

Cho trục quay đều với vận tốc góc ω . Khối lượng mi gây ra lực quán tính 2
qi i iP m rω=
G G

. 

Gọi (I) và (II) là hai mặt phẳng tùy chọn gắn liền với vật quay và vuông góc với trục quay. 
Chia mỗi lực quán tính qiP

G
 thành hai thành phần là ( )qi IP

G
 và ( )qi IIP

G
 song song với qiP

G
 và lần 

lượt nằm trên các mặt phẳng (I) và (II) : 
  ( ) ( )qi qi I qi IIP P P= +

G G G
  

Trên mặt phẳng (I), hệ lực gồm các lực ( )qi IP
G

 là một hệ lực đồng quy. Để cân bằng chúng, ta 

đặt trên mặt phẳng (I) một đối trọng cân bằng ( )cb Im  tại vị trí xác định bằng bán kính vectơ 

( )cb IrG , sao cho lực quán tính 2
( ) ( ) ( )cb I cb I cb IP m rω=

G G
 do nó gây ra cân bằng với các lực ( )qi IP

G
 :  

  ( ) ( ) 0cb I qi IP P+ =∑
G G

 

⇒   ( ) ( ) ( )2

1
cb I cb I qi Im r P

ω
= − ∑

GG
 

m2 

B 

A 

m1 

L 

S 

(I) 

(II) 

AR
G

BR
G

1qtP
G

2qtP
G

Hình 5.3 

2r
G

1r
G
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Tương tự, trên mặt phẳng (II), ta đặt một đối trọng ( )cb IIm  tại vị trí xác định bằng bán kính 

vectơ ( )cb IIrG  để cân bằng hệ lực gồm các lực đồng quy ( )qi IIP∑
G

: 

  ( ) ( ) ( )2

1
cb II CB II qi IIm r P

ω
= − ∑

GG
 

Ta có thể dùng phương pháp họa đồ như trên hình 5.4b và 5.4c để xác định đại lượng 

( ) ( )cb I cb Im rG  và ( ) ( )cb II cb IIm rG . 

Mặt phẳng (I) và (II) được gọi là các mặt phẳng cân bằng. Các đại lượng ( ) ( )I I cb I cb Im r m r= −
G G

 và 

( ) ( )II II cb II cb IIm r m r= −
G G

 được gọi là các lượng mất cân bằng của vật quay dày. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Phương pháp cân bằng vật quay dày  

•  Muốn cân bằng vật quay dày, cần phải xác định các lượng mất cân bằng ( ) ( )I I cb I cb Im r m r= −
G G

 

và ( ) ( )II II cb II cb IIm r m r= −
G G

của nó. Để xác định các lượng mất cân bằng, phải tiến hành thí nghiệm 

trên máy cân bằng động. Thí nghiệm được thực hiện khi vật quay đang ở trạng thái chuyển 
động, nên việc cân bằng vật quay dày còn được gọi là cân bằng động. 
 
•  Có nhiều phương pháp và kiểu thiết bị khác nhau để xác định các lượng mất cân bằng. ở 
đây, chỉ giới thiệu một kiểu máy cân bằng động có một gối đỡ đàn hồi và phương pháp ba lần 
thử.  
 
•  Mô tả máy cân bằng động 

(I) 
(1) (2) 

(3) (II) 

( )cb IP
G

3( )q IP
G

2( )q IP
G

1( )q IP
G

( )cb IIP
G

3( )q IIP
G

2( )q IIP
G1( )q IIP

G

Hình 5.4 

3qP
G

3( )q IP
G

( ) ( ),cb I cb Im rG

2( )q IP
G

1( )q IP
G

1qP
G

2qP
G

3( )q IIP
G

2( )q IIP
G

1( )q IIP
G1 1,m rG

2 2,m rG 3 3,m rG

( ) ( ),cb II cb IIm rG

( )cb IP
G

( )cb IIP
G

a)

b) c)
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Máy gồm một khung 
(1) đặt trên một gối đỡ 
cứng A và một gối đỡ 
đàn hồi B. Lò xo (2) 
dùng để đỡ và duy trì 
dao động của khung. 
Hộp giảm chấn dầu (3) 
để dập tắt các dao động 
tự do của khung. Đồng 
hồ đo (4) hay cảm biến 
để đo biên độ dao động 
tại một điểm M trên 
khung. 
 
 
•  Phương pháp ba lần thử 
Trên vật quay cần cân bằng, ta chọn hai mặt phẳng (I) và (II) vuông góc với trục quay, trên đó 
sẽ đặt các đối trọng cân bằng.  

 Để xác định lượng mất cân bằng I Im rG  trên mặt phẳng (I), ta gá vật quay lên máy sao cho 
mặt phẳng (II) đi qua gối đỡ A. 
Do mặt phẳng (II) đi qua gối đỡ A nên khi cho vật quay thì chỉ có lực quán tính do lượng mất 
cân bằng trên mặt phẳng (I) gây ra mới làm cho khung dao động lắc quanh điểm A. 
Chuyển vị góc của khung quanh điểm A tỷ lệ với thành phần thẳng đứng của lực quán tính do 
lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) gây ra. Trong thực tế cân bằng, do chuyển vị lắc của 
khung khá bé, nên có thể xem chuyển vị góc nói trên tỷ lệ với chuyển vị dài của một điểm M 
trên khung. Nói khác đi, lực quán tính do khối lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) gây ra 
tỷ lệ với biên độ dao động đo được tại điểm M. 
 
+ Cho vật quay đều với vận tốc góc ω , vận tốc này sẽ dùng cho các lần thử kế tiếp.  

Lượng mất cân bằng I Im rG  trên mặt phẳng (I) gây ra lực quán tính : 2
I I IP m rω=
G G

. Biên độ dao 
động đo được tại  M trên khung là AI.  

Do đó : I IP kA=
G

 với k là hệ số tỷ lệ. 

+ Gắn thêm lên vật quay, trong mặt phẳng (I), tại vị trí xác định bằng bán kính vectơ rG , một 
đối trọng thử có khối lượng m. Cho vật quay đều với vận tốc góc ω . 
Lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) bây giờ là m rG  và I Im rG  gây ra lực quán tính :  

  a IP P P= +
G G G

 

Với 2P mrω=
G G

 là lực quán tính ly tâm do đối trọng thử m gây ra. 
Biên độ dao động đo được tại  M  là Aa.  
Do đó :  .a aP k A=

G
 

+ Tháo đối trọng thử m ra và gắn nó vào vật quay trong mặt phẳng (I), tại vị trí xác định bằng 
bán kính vectơ r−

G
. Cho vật quay đều với vận tốc góc ω . 

Lượng mất cân bằng trên mặt phẳng (I) bây giờ là m r−
G

 và I Im rG  gây ra lực quán tính :  

  b IP P P= −
G G G

 

Biên độ dao động đo được tại  M  là Ab.  
Do đó :  .b bP k A=

G
 

4

A B M 

O1 O2 

(II)

1 

2 3

5

Hình 5.5 
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•  Thực hiện xong ba lần thử, ta dựng hình để xác định lượng mất cân bằng I Im rG  (hình 5.6). 

Dựng hình bình hành OACB có hai cạnh lần lượt là aP
G

 và aP
G

, đường chéo OC sẽ bằng :  

  2 IOC P=
G

 

Với các giá trị Ab, Aa, AI  đo được, ta dựng tam giác oac có cạnh ba cạnh lần lượt là :  
   oa = Ab;  ac = Aa ; oc = 2AI  

Hai tam giác OAB và oab đồng dạng với nhau vì có các cạnh tỷ lệ : 
OA AC OC k
oa ac oc

= = = . Do 

đó, nếu gọi I là trung điểm của OC, i là trung điểm của oc và ( , )oi ai α=
JJG JJG

 thì : 

 + ( , )IB IC α=
JJG JJG

 tức là góc hợp bởi các bán kính vectơ Ir
G

 và bán kính vectơ rG  bằng 

 ( , )Ir r α=
G G

 : phương chiều của bán kính vectơ Ir
G

 đã xác định. 

 + 
oi OI
ai AI

=   ⇒   I I Ioi P m r
ai P mr

= =   ⇒   .I I
oim r mr
ai

=   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Như vậy ta xác định được lượng mất cân bằng I Im rG G

trên mặt phẳng (I), từ đó xác định được 
khối lượng đối trọng cân bằng và vị trí đặt đối trọng trên mặt phẳng (I) :  
    ( ) ( )cb I cb I I Im r m r= −

G G
 

•  Để xác định lượng mất cân bằng II IIm rG trên mặt phẳng (II), ta gá vật quay lên máy sao cho 

mặt phẳng (I) đi qua gối đỡ A. Làm lại thí nghiệm như trên sẽ xác định được II IIm rG , từ đó xác 
định được khối lượng đối trọng cân bằng và vị trí đặt đối trọng trên mặt phẳng (II):  
    ( ) ( )II II cb II cb IIm r m r= −

G G
 

§3. Cân bằng cơ cấu nhiều khâu   
•  Khi cơ cấu chuyển động nói chung khối tâm chung của cơ cấu (khối tâm chung của các 
khâu động) luôn luôn chuyển động. ứng với mỗi vị trí của cơ cấu, khối tâm chung S có một vị 
trí hoàn toàn xác định. 
Hệ lực quán tính tác động lên các khâu của cơ cấu khi thu gọn về khối tâm chung S  gồm : hợp 
lực qP

G
 của các lực quán tính và hợp lực qM

G
 của các momen lực quán tính. Cơ cấu hoàn toàn 

cân bằng nếu như  0qP =
G

 và 0qM =
G

. Việc cân bằng momen lực quán tính qM
G

 khá phức tạp 

và khó thực hiện, nên thông thường chỉ cân bằng lực quán tính qP
G

 và vì vậy việc cân bằng cơ 

cấu được gọi là cân bằng tĩnh. 

A B

O 

I 

C

2P mrω=
G G2P mrω− = −

G G

2
I I IP m rω=
G G

aP
GbP

G

α 

Hình 5.6

o

a

c

i 

α 

aA

2 IA
bA
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•  Lực quán tính trên cơ cấu bằng: q SP ma= −
G G

 với m là tổng khối lượng các khâu động, SaG  là 

gia tốc khối tâm chung S của cơ cấu. Để cân bằng lực quán tính, tức là để 0qP =
G

, phải có 

0Sa =
G

, nghĩa là S phải chuyển động thẳng đều hay S cố định. Tuy nhiên, cơ cấu chuyển động 

có chu kỳ nên khối tâm chung S  không thể chuyển động đều, do đó để 0qP =
G

 thì S phải cố 

định. 

•  Tóm lại để cân bằng tĩnh cơ cấu hay nói khác đi để cân bằng lực quán tính qP
G

, cần phải 

thay đổi hay phân bố lại khối lượng các khâu sao cho khối tâm chung S của cơ cấu là cố định. 
 
•  Vị trí khối tâm chung của cơ cấu  
+ Xét cơ cấu bốn khâu bản lề phẳng (hình 5.7a).  
Khối lượng các khâu động 1, 2, 3 lần lượt bằng m1, m2, m3. Khối tâm S1, S2, S3 của các khâu 1, 
2, 3 được xác định bằng bán kính vectơ 1 1Sr AS=

JJJGG
, 2 2Sr AS=

JJJJGG
, 3 3Sr AS=

JJJJGG
.  

Hãy xét một vị trí bất kỳ của cơ cấu. Khối tâm chung S của hệ các khâu 1, 2, 3 được xác định 

bằng bán kính vectơ : 
( )i i

S

m AS
r AS

m
= = ∑

JJJG
JJJGG

 với : im m= ∑ . 

Gọi : 1 1s AS=
JJJGG

, 2 2s BS=
JJJJGG

 và 3 3s CS=
JJJGG

. 

Ta có :  1 1Sr s=
G G

  

   2 1 2Sr l s= +
GG G

 

   3 1 2 3Sr l l s= + +
G GG G

 

⇒    ( ) ( )1 1 2 1 2 3 1 2 3
1

Sr m s m l s m l l s
m

⎡ ⎤= + + + + +⎣ ⎦
G G GG G G G

 

⇒    1 1 2 1 3 1 2 2 3 2 3 3
S

m s m l m l m s m l m sr
m m m

+ + +
= + +

G G GG G GG
 

⇒    1 2 3Sr h h h= + +
G G GG

  

Víi :   1 1 2 1 3 1
1

m s m l m lh
m

+ +
=

G GGG
,  2 2 3 2

2
m s m lh

m
+

=

GGG
,  3 3

3
m sh

m
=

GG
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Điều kiện cân bằng tĩnh của cơ cấu  
+ Trong trường hợp khối tâm các khâu 1, 2, 3 lần lượt nằm trên đoạn AB, BC và CD, ta thấy: 

Các vect¬ 1 2 3, ,h h h
G G G

 lần lượt có phương chiều của 1 2 3, ,l l l
G G G

 và giá trị của chúng không phụ thuộc 

vào vị trí cơ cấu, do đó nếu S nằm trên AD thì khi cơ cấu chuyển động, S luôn luôn cố định 
(hình 5.7b).  

B 

C

A D
Hình 5.7a 

1h
G

2h
G

3h
G

1l
G

2l
G

3l
G

1s
G

2sG 3sG

m1 

m2 

m3 

Sr
G

S 

B

C

A D 
Hình 5.7b 

1h
G

2h
G

3h
G

1l
G

2l
G

3l
G

1s
G

2sG 3sG

m1 

m2 

m3 

Sr
G

S 
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+ Hoặc nếu 1 2 3 0h h h= = =
G G G

 tức là 0Sr AS= =
JJJGG

 thì khối tâm chung S của cơ cấu sẽ luôn trùng 

với điểm cố định A. 
 
+ Như vậy để cân bằng tĩnh cơ cấu cần đặt các đối trọng cân bằng trên các khâu sao cho khối 
tâm chung mới S’ về nằm trên AD hay về trùng với điểm A. 
 
+ Hình 5.7c trình bày một phương pháp bố trí đối trọng cân bằng mI, mII, mIII trên các khâu để 
đưa khối tâm chung mới S’ về trùng với điểm A.  
Vị trí khối tâm chung mới của cơ cấu S’ được xác định bằng bán kính vectơ 'Sr

G
: 

  ( ) ( ) ( ) ( )' 1 1 2 1 2 1 3 1 2 3 1 2
1

'S I I II II III IIIr m s m l m l s m l l m l l s m l l l
m

⎡ ⎤= + + + + + + + + + + +⎣ ⎦
G G G G G G G G GG G G G

 

Trong đó  m’ là khối lượng của cơ cấu kể cả khối lượng các đối trọng. 

Hay :  1 1 2 1 1 3 1 1 2 2 3 2 2 3 3
' ' ' '

I I II III II II III III III
S

m s m l m l m l m l m l m s m l m l m l m s m lr
m m m

+ + + + + + + + +
= + +

G G G G G G G G GG G GG
 

  ' 1 2 3' ' 'Sr h h h= + +
G G GG

 

Để đưa khối tâm chung mới S’ về trùng với điểm A phải có 1 2 3' ' ' 0h h h= = =
G G G

. 

Suy ra : 

3 3

2 2 3 2 2

2 1 3 1 1 1 1 1

( )

( )

III III

II II III

I I II III

m l m s

m l m s m l m l

m l m l m l m l m l m s

⎧ = −
⎪⎪ = − + +⎨
⎪ = − + + + +⎪⎩

G G
G G GG
G G G G G G

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

S = A 
D

Hình 5.7c

m3 

m2 

m1 

mIII 

mII 

mI 

IIIl
G

IIl
G

Il
G
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Chương VI 
CHUYỂN ĐỘNG THỰC CỦA MÁY 

 
Bài toán phân tích động lực học cơ cấu gồm hai nội dung :  

+ Xác định lực tác động lên máy hay cơ cấu 
+ Quan hệ giữa những lực này với chuyển động của cơ cấu. 

Chương này nghiên cứu quan hệ giữa các lực tác động lên cơ cấu và chuyển động của cơ cấu. 

§1. Đặt vấn đề  
 Khi nghiên cứu bài toán phân tích động học và phân tích lực trên cơ cấu, ta đã giả thiết vận 

tốc góc của khâu dẫn 1ω  = hằng số. Tuy nhiên, trong thực tế, dưới tác động của các ngoại lực, 

máy sẽ có một chuyển động xác định (và nói chung vận tốc góc thực 1ω  của khâu dẫn dao 

động xung quanh một giá trị trung bình tbω  nhất định). Do vậy cần phải nghiên cứu chuyển 

động thực của máy.  
Vì chuyển động của các khâu trong máy phụ thuộc chuyển động của khâu dẫn, nên muốn biết 
chuyển động thực của máy, chỉ cần nghiên cứu chuyển động thực của khâu dẫn (Bài toán 
chuyển động thực của máy). 

 Nếu biên độ dao động của vận tốc góc thực 1ω  của khâu dẫn vượt quá một giá trị cho 

phép, ta phải làm đều chuyển động máy, tức là tìm cách giảm biên độ của 1ω  sao cho phù hợp 
với yêu cầu (Bài toán làm đều chuyển động máy). 

§2. Phương trình chuyển động 
Phương trình động lực học cho phép xác định vận tốc góc thực của máy được gọi là phương 
trình chuyển động của máy. Sau đây, chúng ta sẽ suy diễn phương trình chuyển động của máy 
viết dưới dạng động năng.  

1) Các đại lượng thay thế  

a) Momen quán tính thay thế  
•  Giả sử máy có n khâu động. Gọi mi, JSi : khối lượng và momen quán tính (đối với trọng tâm) 
của khâu thứ i; VSi và iω  lần lượt là vận tốc trọng tâm Si và vận tốc góc của khâu thứ i tại một 

thời điểm t nhất định. 
•  Tại thời điểm t, ta có : 

Động năng của khâu thứ i : 
2 2

2 2
Si i

i i Si
VE m J ω

= +  

Động năng của máy : 
2 2

1 1 2 2

n n
Si i

i i Si
i i

VE E m J ω
= =

⎛ ⎞
= = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
∑ ∑  

⇒    
2 22

1

1 1 12

n
Si i

i Si
i

VE m J ωω
ω ω=

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∑  

Đặt :    

2 2

1 1 1

n
Si i

T i Si
i

VJ m J ω
ω ω=

⎡ ⎤⎛ ⎞ ⎛ ⎞
⎢ ⎥= +⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎢ ⎥⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎣ ⎦

∑         (6.1) 

Suy ra :    
2
1

2TE J ω
=  

•  Đại lượng JT có thứ nguyên của momen quán tính và được gọi là momen quán tính thay thế 
về khâu dẫn 1 của tất cả các khâu trong máy.  
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Nguyên tắc thay thế là sự tương đương về động năng : Động năng E của toàn bộ cơ cấu bằng 
động năng của một khâu có vận tốc góc bằng vận tốc góc 1ω  của khâu dẫn, có momen quán 
tính bằng momen quán tính thay thế JT. 

•  Vì  
1 1

;Si iV ω
ω ω

 chỉ phụ thuộc vào góc quay ϕ của khâu dẫn mà không phụ thuộcvào 1ω , nên JT 

cũng chỉ phụ thuộc vào ϕ : ( )T TJ J ϕ= . 

Momen quán tính nói chung là một đại lượng biến thiên theo ϕ và có chu kỳ là chu kỳ động 
học φ  (hay chu kỳ vị trí) của cơ cấu. 

b) Momen thay thế của các lực 

•  Gọi iP  và iM  : lực và momen lực  tác động lên khâu thứ i. 

iV  và iω   : vận tốc điểm đặt lực iP  và vận tốc góc của khâu i tại thời điểm t. 

•  Tại thời điểm t : 
Công suất tức thời của các lực đặt trên khâu thứ i : 

i i i i iN PV M ω= +  

Công suất tức thời của tất cả các lực đặt trên các khâu trong máy :  

1 1

n n

i i i i i
i i

N N PV M ω
= =

⎡ ⎤= = +⎣ ⎦∑ ∑  

Hay  :    1
1 1 1

n
i i

i i
i

VN P M ωω
ω ω=

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑  

•  Gọi MT là một momen lực đặt trên khâu dẫn, có phương trùng với 1ω , có giá trị :  

1 1 1

n
i i

T i i
i

VM P M ω
ω ω=

⎡ ⎤
= +⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑              (6.2) 

MT cùng chiều với 1ω  nếu MT > 0 . MT ngược chiều với 1ω  nếu MT < 0. 

Suy ra công suất của momen lực MT : . 1 1 1
1 1 1

.
n

i i
T T i i

i

VM M P M Nωω ω ω
ω ω=

⎡ ⎤
= = + =⎢ ⎥

⎣ ⎦
∑  tức là bằng 

công suất của tất cả các lực tác động lên cơ cấu. 
Đại lượng TM  được gọi là momen thay thế về khâu dẫn của tất cả các lực tác động lên cơ 
cấu. Nguyên tắc thay thế là sự tương đương về công suất : Công suất của tất cả các lực tác 

động lên cơ cấu N bằng công suất của momen TM  coi như đặt trên khâu dẫn. 

•  Momen thay thế MT có thể chỉ phụ thuộc vào ϕ : ( )T TM M ϕ= , có thể chỉ phụ thuộc vào 

ω1 : 1( )T TM M ω= hay có thể phụ thuộc vào cả ϕ và ω1 : 1( , )T TM M ϕ ω=  

2) Phương trình chuyển động của máy  

•  Định lý về độ biến thiên động năng :  
0 0

t t
E t t

A∆ =  

Với :  
0

t
E t

∆  : độ biến thiên động năng của máy trong khoảng thời gian 0t t t∆ = −  

  
0

t

t
A  :  tổng công của các lực tác động lên máy cũng trong t∆ . 

•  Ta có : 
0

0
t

E t
E E∆ = −  

Với E và E0 : động năng của máy tại thời điểm t và t0. 
Gọi ϕ  và 0ϕ là góc vị trí của khâu dẫn tương ứng với các thời điểm t và t0. 

Suy ra :  
0

22
1 01

0
( )( )( ) ( )

2 2
t

E T Tt
J J

ϕωω ϕϕ ϕ∆ = −  
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•  Tổng công của các ngoại lực tác động lên cơ cấu trong t∆ : 

0

0 0

1

t t
t

E Tt
t t

Ndt M dtω∆ = =∫ ∫  

Hay :   
0

0

t
E Tt

M d
ϕ

ϕ

ϕ∆ = ∫  

•  Suy ra phương trình động năng của máy :  

0

22
1 01

0
( )( )( ) ( )

2 2T T TJ J M d
ϕ

ϕ

ϕωω ϕϕ ϕ ϕ− = ∫           (6.3) 

3) Khâu thay thế  

Xét một khâu có vận tốc góc 1ω  của khâu dẫn, có momen quán tính 
thay thế tại từng thời điểm bằng momen quán tính thay thế JT, trên 
đó đặt một momen lực tại từng thời điểm bằng momen thay thế MT 
của các lực. Khâu này được gọi là khâu thay thế  (hình 6.1). 
Ta thấy phương trình (6.2) cũng chính là phương trình chuyển động 
của khâu thay thế, do đó việc nghiên cứu chuyển động thực của cơ 
cấu nhiều khâu có thể quy về việc nghiên cứu chuyển động thực của 
khâu thay thế. 

§2. Vận tốc góc thực của khâu dẫn  

1) Các chế độ chuyển động của máy  
•  Khi máy chuyển động, nói chung vận 
tốc góc 1ω  của khâu dẫn biến thiên theo 
góc quay ϕ  của nó (có thể tăng dần, giảm 
dần hay dao động xung quanh một giá trị 
trung bình tbω  cố định). 

•  Tùy theo tính chất biến thiên của 1ω  mà 
có các chế độ chuyển động khác nhau của 
máy. 

a) Chế độ chuyển động bình ổn 
•  Chế độ chuyển động bình ổn là chế độ chuyển động ứng với vận tốc góc của khâu dẫn biến 
thiên có chu kỳ quanh một giá trị trung bình tbω  cố định.  

Nói chung, chế độ chuyển động bình ổn ứng với giai đoạn làm việc của máy. 
 
•  Từ (6.3) suy ra : 

0

20
1 1 0

( ) 2( ) . ( )
( ) ( )

T
T

T T

J M d
J J

ϕ

ϕ

ϕ ϕω ϕ ω ϕ
ϕ ϕ

= + ∫         (6.4) 

Để 1 ( )ϕω  biến thiên có chu kỳ,  thì sau từng khoảng thời gian nhất định, phải đồng thời có: 

  

0

0( ) ( )

0

T T

T

J J

M d
ϕ

ϕ

ϕ ϕ

ϕ

≡⎧
⎪
⎨ ≡⎪
⎩
∫

 

Do ( )TJ ϕ biến thiên có chu kỳ là chu kỳ động học Φ của cơ cấu, nên sau mỗi chu kỳ Φ : 

0 0( ) ( )T TJ n Jϕ ϕ+ Φ ≡  với n là số nguyên 

JT 

ω1 

1 

MT 

Hình 6.1 

Chế độ chuyển 
động bình ổn 

ω1 

ϕ 

Φω 

Hình 6.2
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Như vậy, còn cần phải có 
0

0

TM d A
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ =∫  triệt tiêu có chu kỳ. 

•  Gọi AΦ  là chu kỳ triệt tiêu của công A, ta có : 
0

0

0

0

0
A

A

m
m

TM d A
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ
+ Φ

+ Φ= =∫  với m là số 

nguyên. 
Gọi ωΦ  là bội số chung nhỏ nhất của Φ và AΦ , tức là Ap qωΦ = Φ = Φ  với p, q là số 

nguyên, suy ra:  0 0

0 0

0 0 0( ) ( ) ( )

0
A

T T T
q

T T

J J p J

M d M d
ω

ω

ϕ ϕ

ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ
+Φ + Φ

+ Φ ≡ + Φ =⎧
⎪
⎨ = =⎪
⎩

∫ ∫
     (6.5) 

•  Ta thÊy : 
0

0

20
1 1 0

0 0

( ) 2( ) . ( )
( ) ( )

T
T

T T

J M d
J J

ωϕ

ω
ω ω ϕ

ϕ ϕω ϕ ω ϕ
ϕ ϕ

+Φ

+ Φ = +
+ Φ + Φ ∫  (6.6) 

Kết hợp với biểu thức(6.5) suy ra : 1 1 0( ) ( )ω ϕω ϕ ω+ Φ =  

Như vậy, ωΦ chính là chu kỳ biến thiến của 1 ( )ϕω  và được gọi là chu kỳ động lực  học (hay 

chu kỳ làm việc) của máy: Ap qωΦ = Φ = Φ  

 
•  Điều kiện để máy chuyển động bình ổn 

Điều kiện để máy chuyển động bình ổn là công 
0

A ϕ

ϕ
 phải triệt tiêu có chu kỳ.  

Thế nhưng 
0 0 0

D CA A Aϕ ϕ ϕ

ϕ ϕ ϕ
= + , trong đó : 

0
DA ϕ

ϕ
và 

0
CA ϕ

ϕ
 lần lượt là công của các lực phát 

động và các lực cản tác động lên máy trong khoảng thời gian từ t0 đến t.  
Suy ra điều kiện để máy chuyển động bình ổn là công động và công cản phải cân bằng nhau 

sau một khoảng thời gian nhất định: 
0 0

D CA Aϕ ϕ

ϕ ϕ
= −  

b) Chuyển động không bình ổn  

•  ứng với vận tốc góc của khâu dẫn có xu thế tăng dần hay giảm dần. Chuyển động này nói 
chung ứng với giai đoạn mở máy hay tắt máy. 

•  Nếu như công 
0

A ϕ

ϕ
 không triệt tiêu có chu kỳ, tức là luôn luôn dương hay luôn luôn âm, thì 

máy sẽ chuyển động không bình ổn. 

2) Xác định vận tốc góc thực của khâu dẫn 

•  Có thể giải phương trình động năng (6.3) để xác định vận tốc góc thực 1 ( )ϕω của khâu dẫn. 
Chương này chỉ trình bày phương pháp đồ thị. 
Trong phương trình (6.3), JT chỉ phụ thuộc góc quay ϕ  khâu dẫn. Còn MT có thể chỉ phụ thuộc 

vàoϕ , chỉ phụ thuộc 1ω  hay phụ thuộc đồng thời vào ϕ  và 1ω . Tuỳ theo tính chất biến thiên 

của MT  mà có các phương pháp khác nhau để xác định 1 ( )ϕω .  

•  Trong trường hợp MT là hàm của góc quay ϕ  : ( )T TM M ϕ= , có thể dùng đồ thị ( )TE J  để 

xác định 1 ( )ϕω . 

•  Xác định vận tốc góc thực 1 ( )ϕω  của khâu dẫn dựa vào đồ thị E(J) 
 Số liệu cho trước 

 + Đồ thị momen thay thế của tất cả các lực phát động :  ( )TD TDM M ϕ=  

 + Đồ thị momen thay thế của tất cả các lực cản:    ( )TC TCM M ϕ=  

 + Đồ thị momen quán tính thay thế của tất cả các khâu:  ( )T TJ J ϕ=  
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 + Động năng của cơ cấu ở thời điểm ban đầu t0: 0 0( )E E ϕ=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Xây dựng đồ thị ( )TE J : 
Trình tự tiến hành như sau (hình 6.3): 
+  Do T TD TCM M M= +  nên nếu cộng đồ thị ( )TDM ϕ  và ( )TCM ϕ  sẽ suy được đồ thị ( )TM ϕ . 

+ Vì 
0

0

TA M d
ϕ

ϕ

ϕ
ϕ

ϕ= ∫ , do vậy nếu từ đồ thị ( )TM ϕ , dùng phương pháp tích phân đồ thị sẽ suy 

được đồ thị ( )A ϕ . 

+ Do 
0 0

E Aϕ ϕ

ϕ ϕ
∆ = nên đồ thị ( )A ϕ  cũng chính là đồ thị ( )E ϕ∆ . 

+ Ta có : 
0

0( )E E E ϕ

ϕ
ϕ = + ∆ . Do vậy khi dịch trục ϕ  của đồ thị ( )E ϕ∆  xuống phía dưới một 

đoạn E0 sẽ suy được đồ thị ( )E ϕ . 

+ Bằng cách khử ϕ  từ hai đồ thị ( )E ϕ  và ( )TJ ϕ  sẽ xây dựng được đồ thị ( )TE J . 
 

 Cách khử ϕ  từ hai đồ thị ( )E ϕ  và ( )TJ ϕ  

ϕ 

ϕ 

ϕ 

MT 

MT§ 

MTC 

MT 

∆E, A 

ϕ 

JT 

0 

1 

2 

3 

4 

0 1 2 3 4 0 = 4 

3 

2 

1 JT 

∆E 

E0 

ϕ 

Ε 

E

E0 

JT 

Hình 6.3
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ứng với một giá trị kϕ nhất định, nhờ đồ thị ( )E ϕ  và đồ thị ( )TJ ϕ , ta xác định được các giá 

trị ( )kE ϕ  và ( )T kJ ϕ  tương ứng. Với cặp giá trị [ ]( ); ( )T k kJ Eϕ ϕ  sẽ xác định được điểm K 

tương ứng của đồ thị ( )TE J . Đồ thị ( )TE J chính là tập hợp các điểm K vừa xác định. 
 

 Xác định 1 ( )ϕω   
•  Từ phương trình (6.3) hay từ biểu thức 

2
1

2TE J ω
=  , suy ra : 

2
1 ( )( ) ( )

2
k

k T kE J ω ϕϕ ϕ=  

⇒   2
1

2 ( )( )
( )

k
k

T k

E
J

ϕω ϕ
ϕ

=  

Giá trị kϕ  ứng với một điểm K trên đồ thị 

( )TE J .  

Gọi (xk ,yk) là toạ độ của điểm K. ;J Eà à  là tỷ 

xích các trục của đồ thị ( )TE J , ta có : 

Ta có :  
( ) .
( )

k k E E
k

T k k J J

E y tg
J x

ϕ µ µ
ϕ µ µ

= = Ψ   

Suy ra : 1
2( ) E

k
J

tgµϕω
µ

= Ψ     (6.6) 

 
 Ghi chú  

+ Trong chế độ chuyển động bình ổn, cứ sau một chu kỳ động lực học ωΦ của máy, ( )TJ ϕ  và 

( )A ϕ  (hay ( )E ϕ∆ ) trở về giá trị ban đầu, do đó điểm K cũng trở về vị trí ban đầu. Vì vậy 

đường cong ( )TE J  là một đường cong kín không bao quanh gốc O. 

+ Việc cho kϕ  biến thiên cũng tương ứng với việc cho điểm K chạy trên đường cong ( )TE J  

và ngược lại. 
+ Trong chế độ chuyển động bình ổn, ( )TE J  là đường cong kín không bao quanh gốc O. Do 

đó, nếu gọi Ot’ và Ot’’ là tiếp tuyến dưới và trên của đồ thị ( )TE J lần lượt hợp với trục hoành 

góc minΨ  và maxΨ  thì kΨ  sẽ dao động giữa hai cực trị min max,Ψ Ψ  : min maxkΨ ≤ Ψ ≤ Ψ . ứng 

với các cực trị  min max,Ψ Ψ , ta có các cực trị min max,ω ω  của vận tốc góc khâu dẫn :  

max1 max minmin

2( ) E
k

J

tgµϕω
µ

= Ψ  ⇒  min maxkω ω ω≤ ≤    

§4. Làm  đều chuyển động máy  

1) Đại cương về làm đều chuyển động máy  

a) Hệ số không đều  

•  Trong giai đoạn chuyển động bình ổn, vận tốc góc thực 1 ( )ϕω  khâu dẫn biến thiên có chu 
kỳ xung quanh một giá trị trung bình nhất định (nghĩa là khâu dẫn chuyển động không đều). 
•  Để đánh giá tính không đều của chuyển động, người ta dùng hệ số không đềuδ : 

 1max 1min

tb

ω ωδ
ω
−

=  

Trong đó : 1max 1min;ω ω  là các cực trị của 1 ( )ϕω  và 1max 1min

2tb
ω ωω +

=  

•  Đối với mỗi máy, người ta quy định một giá trị cho phép [ ]δ  của hệ số không đều. 

t’’

t’

O

E(JT) 
K

Ψmin Ψmax ϕk 

JT

E

xk

yk

(µΕ) 

(µJ) 

Hình 6.4
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   Nếu [ ]δ δ≤  : máy được gọi là chuyển động đều. 

b) Vận tốc cực đại và cực tiểu cho phép của khâu dẫn  

ứng với mỗi giá trị tbω  của khâu dẫn và giá trị hệ số không đều cho phép [ ]δ , ta suy được các 

cực trị cho phép của vận tốc góc thực 1 ( )ϕω  của khâu dẫn. Ta có : 

[ ] [ ]1max 1min 2 tbω ω ω+ =  

[ ] [ ] [ ]1max 1min tbω ω ω δ− =  

Suy ra : [ ] [ ]
1max 1

2tb

δ
ω ω

⎛ ⎞
= +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 , [ ] [ ]

1min 1
2tb

δ
ω ω

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 

c) Biện pháp làm đều chuyển động máy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Khi [ ]δ δ>  : máy được gọi là chuyển động không đều. Khi đó, phải làm đều chuyển động 

máy, tức là giữ nguyên tbω , tìm cách giảm hệ số không đều δ  sao cho: [ ]δ δ≤ . 

 
•  Thông thường, momen quán tính thay thế JT của máy biến thiên tuần hoàn theo góc quay 
của khâu dẫn ϕ   và gồm hai phần :  T CJ J Jϕ= +  

Với CJ  là momen quán tính thay thế cho bản thân khâu dẫn và các khâu có tỷ số truyền cố 

định đối với khâu dẫn; Jϕ  là momen quán tính thay thế cho các khâu còn lại của máy, Jϕ  là 

đại lượng biến thiên theo góc quay ϕ của khâu dẫn. 
 

ϕ 

ϕ 

MT 

MT 

∆E, A 

ϕ 

JT 

JT 

∆E 

J® 

J’T 

ϕ 

J’T 

E’

O

O’
E0 

Hình 6.5 
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•  Dễ dàng chứng minh được rằng:  Khi giữ nguyên tbω  và tăng momen quán tính thay thế TJ  

thêm một lượng dJ  với dJ = hằng số (momen quán tính thay thế lúc này bằng ,
T T dJ J J= + ) 

thì hệ số không đều δ  sẽ giảm xuống. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Trong trường hợp MTĐ và MTC chỉ phụ thuộc vào góc quay ϕ  : ( )TD TDM M ϕ= ; 

( )TC TCM M ϕ=  có thể dùng đồ thị ( )TE J∆  để chứng minh như sau : 

 Khi  tăng  JT  thêm một lượng Jđ với Jđ = hằng số (tức là momen quán tính thay thế lúc này 
bằng                      J’T = JT + Jđ), vận tốc góc 1ω  của khâu dẫn có thể bị thay đổi, nhưng do JT 

chỉ phụ thuộc ϕ , nên đồ thị ( )TJ ϕ  không đổi dạng, chỉ có trục ϕ  dời về phía  trái một lượng 
Jđ (hình 6.5). 
Đồ thị ( )TE J  trở thành , ,( )TE J . Vận tốc 1ω  của khâu dẫn trở thành ,

1ω . 

 Do momen thay thế MT = MTĐ + MTC  chỉ  phụ thuộc vào góc quayϕ , nên đồ thị ( )E ϕ∆  
không thay đổi. 

 Từ đó suy ra rằng đồ thị ( )TE J∆ và ( )TE J  không đổi dạng. Chỉ có trục E’ của đồ thị 
, ,( )TE J  dời về phía trái một lượng Jđ. Gốc O’ của đồ thị , ,( )TE J  nằm tại một vị trí xác định 

trên trục E’ (hình 6.6). 

t2 

t1 

O 

∆E(JT) hay E’(J’T) 

Ψmin Ψmax 

JT

E E’ 

a 

b 

O’ 

Ψ’max 

Ψ’min 

∆E(JT) hayE’(J’T) 

[Ψmin] 

JT 

EE’

J®

O’ H

[Ψmax] 

Hình 6.6

Hình 6.7 
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 Từ O kẻ hai tiếp tuyến dưới t1 và trên t2 với đồ thị ( )TE J , suy được hai góc min max,Ψ Ψ  ứng 

với các cực trị min max,ω ω  của 1ω  (hình 6.6). 

 Gọi 1a t= ∩  trục E’, 2b t= ∩  trục E’. Ta xét ba trường hợp sau : 
 Trường hợp O’ thuộc nửa đường thẳng ay+ :  

Từ O’ kẻ hai tiếp tuyến dưới và trên với đồ thị , ,( )TE J , ta suy ra được hai góc , ,
min max,Ψ Ψ  ứng 

với các cực trị  , ,
min max,ω ω  của ,

1ω . 

Ta thấy :  ,
max max
min min

Ψ < Ψ   ⇒  ,
max max1 1min min

ω ω<  ⇒  
, ,

, 1 1 1 1max min max min

2 2tb tb
ω ω ω ω

ω ω
+ +

= < =  

Tức là tbω  giảm xuống (trái với giả thiết). 

 Trường hợp điểm O’ thuộc by -_:  
Tương tự như trên, ta cũng thấy rằng tbω  tăng lên ( trái với giả thiết). 

 Trường hợp điểm O’ thuộc ab:  
Ta có: ,

max maxΨ < Ψ , ,
min minΨ > Ψ  ⇒  ,

max maxω ω< , ,
min minω ω> , do vậy có thể giữ nguyên giá 

trị tbω  . 

Khi tbω  được giữ nguyên thì : 
, ,

, 1 1 1 1max min max min

tb tb

ω ω ω ω
δ δ

ω ω
− −

= < =  

Tức là hệ số không đều δ  đã giảm xuống. 
 
•  Biện pháp làm đều chuyển động máy  
Từ chứng minh trên, ta thấy rằng : Để hệ số không đều giảm xuống, cần tăng momen quán 
tính thay thế JT thêm một lượng Jđ với Jđ = hằng số. Muốn vậy phải lắp trên khâu dẫn (hay trên 
khâu có tỷ số truyền cố định đối với khâu dẫn) một khối lượng phụ gọi là bánh đà.  
Giá trị momen quán tính Jđ của bánh đà phải được chọn sao cho: [ ]δ δ≤ .  

Ta sẽ xét trường hợp giới hạn : [ ]δ δ= . 

2) Xác định momen quán tính của bánh đà  

•  Trường hợp MTĐ và MTC chỉ phụ thuộc vào góc quay ϕ  : ( )TD TDM M ϕ= , ( )TC TCM M ϕ= , 

có thể dùng đồ thị ( )TE J∆  để xác định momen quán tính của bánh đà (phương pháp này được 
gọi là phương pháp Vit-ten-bauơ). 
 
•  Số  liệu cho trước  
Đồ thị ( )TD TDM M ϕ= , ( )TC TCM M ϕ= , ( )T TJ J ϕ= . Cho thêm tbω  và [ ]δ . 

•  Giả sử bánh đà có momen quán tính Jđ được lắp vào khâu dẫn. Khi lắp bánh đà vào khâu 
dẫn, momen quán tính thay thế JT sẽ tăng thêm một lượng Jđ với Jđ = hằng số : J’T = Jđ + JT.  
Vận tốc góc 1ω  có thể bị thay đổi, nhưng do JT  chỉ phụ thuộc vào góc quayϕ , do đó đồ thị 

( )TJ ϕ  không đổi dạng, chỉ có trục hoành dời về bên trái một lượng Jđ. Do TM  chỉ phụ thuộc 
góc quayϕ   nên đồ thị ( )E ϕ∆  và ( )E ϕ  cũng không đổi dạng (hình 6.5). 

•  Từ đó suy ra rằng đồ thị ( )TE J∆  và ( )TE J cũng không đổi dạng : đồ thị ( )TE J∆ và 
, ,( )TE J trước và sau khi lắp bánh đà có dạng như nhau. Trục E’ của , ,( )TE J  dời về bên trái so 

với trục ∆E một lượng là Jđ. Gốc O’ của đồ thị , ,( )TE J  nằm tại một vị trí nào đó trên trục E’.  
•  Do vậy, momen quán tính của bánh đà được xác định bằng cách : Từ gốc O’ của đồ thị 

, ,( )TE J  hạ đoạn thẳng O’H vuông góc với trục E’. Momen quán tính của bánh đà :  

      , .d JJ O H µ=  
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•  Cách xác định gốc ,O  của đồ thị , ,( )TE J   

Nếu biết trước đồ thị , ,( )TE J  và gốc O’ của đồ thị này, có thể suy ra các góc [ ] [ ]max min,Ψ Ψ  

tương ứng với các cực trị cho phép [ ] [ ]max min,ω ω  của vận tốc góc 1( )ω ϕ  của khâu dẫn : Từ 

gốc O’, kẻ hai tiếp tuyến trên và dưới với đồ thị , ,( )TE J , [ ] [ ]max min,Ψ Ψ chính là góc hợp bởi 

hai tiếp tuyến nói trên với trục hoành. 
Ngược lại, nhờ biết trước đồ thị , ,( )TE J , nhưng chưa biết gốc O’, có thể xác định gốc O’ như 

sau : Kẻ hai tiếp tuyến trên t2 và dưới t1 với đồ thị , ,( )TE J , lần lượt hợp với trục hoành góc 

[ ] [ ]max min,Ψ Ψ . Giao điểm của hai tiếp tuyến trên chính là gốc O’ của đồ thị , ,( )TE J (hình 6.7). 

 
•  Cách xác định [ ] [ ]max min,Ψ Ψ   

Giá trị [ ] [ ]max min,Ψ Ψ  tương ứng với các cực trị cho phép của 1( )ω ϕ và với hệ số không đều 

cho phép [ ]δ . 

Thế mà :  2
max 1max
min min

[ ]
2

J

E

tg µ ω
µ

⎡ ⎤
Ψ =⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

⇒   
[ ] 2

2
max
min

1
2 2

J
tb

E

tg
δµ ω

µ
⎡ ⎤⎡ ⎤

Ψ = ±⎢ ⎥⎢ ⎥
⎣ ⎦ ⎣ ⎦

    víi [ ] 1δ <<  

⇒   [ ]( )2
max
min

1
2

J
tb

E

tg µ ω δ
µ

⎡ ⎤
Ψ = ±⎢ ⎥

⎣ ⎦
 

 
•  Trình tự xác định momen quán tính của bánh đà bằng đồ thị ( )TE J∆ : 
Tóm lại, có thể xác định momen quán tính của bánh đà theo trình tự sau : 
+ Cộng hai đồ thị ( )TD TDM M ϕ= ; ( )TC TCM M ϕ= , ta được đồ thị ( )TM ϕ . 

+ Tích phân đồ thị ( )TM ϕ  suy được đồ thị ( )A ϕ . Đây cũng chính là đồ thị ( )E ϕ∆ . 

+ Khử ϕ  từ hai đồ thị ( )TJ ϕ  và ( )E ϕ∆  suy được đồ thị ( )TE J∆ . 

+ Tính [ ] [ ]max min,Ψ Ψ  theo biểu thức [ ]( )2
max
min

1
2

J
tb

E

tg µ ω δ
µ

⎡ ⎤
Ψ = ±⎢ ⎥

⎣ ⎦
. 

+ Kẻ hai tiếp tuyến trên t2 và dưới t1 với đồ thị , ,( )TE J (hay cũng chính là đồ thị ( )TE J∆ ), lần 

lượt hợp với trục hoành góc [ ] [ ]max min,Ψ Ψ    

+ Gọi ,
1 2O t t= ∩ . Hạ O’H vuông góc với trục tung của đồ thị ( )TE J∆  

Ta cã :    , .d JJ O H µ=  

 
•  Ghi chó  

 Phương pháp Vittenbauơ chỉ được dùng để xác định momen quán tính của bánh đà trong 
trường hợp MTĐ và MTC chỉ phụ thuộc vào góc quay ϕ .  

 Trường hợp MTĐ và MTC có phụ thuộc vào vận tốc góc ω1 của khâu dẫn, không thể dùng 
phương pháp này để tính bánh đà. Bởi vì, trong trường hợp này, khi lắp bánh đà vào khâu dẫn, 
vận tốc góc  ω1 đã bị thay đổi, các đồ thị MTĐ và MTC cũng bị thay đổi theo, dạng của đồ thị 

, ,( )TE J  không còn giống dạng đồ thị ( )TE J∆ nữa, nghĩa là ta không thể xác định được dạng 

của đồ thị , ,( )TE J , không thể kẻ hai tiếp tuyến như trên hình 6.7 để tìm gốc O’ và xác định 
momen quán tính của bánh đà. 
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 Trường hợp bánh đà được lắp trên khâu thứ i có tỷ số truyền cố định đối với khâu dẫn, thì 
momen quán tính Jd tìm được trên đây chính là momen quán tính thay thế của bánh đà về khâu 
dẫn. Momen quán tính thực i

dJ  của bánh đà được tính như sau :  
2

1i
d d

i

J J ω
ω

⎛ ⎞
= ⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Trong đó : iω  là vận tốc góc của khâu thứ i có lắp bánh đà. 
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Chương VII 
  

HIỆU SUẤT 
 

§1. Khái niệm về hiệu suất  
•  Ta đã biết rằng khi máy chuyển động bình ổn, sau từng khoảng thời gian bằng chu kỳ động 
lực học ωΦ  của máy, công động cung cấp cho máy và công cản mà máy tiêu hao phải cân 

bằng nhau: A A= −§ C  

Thế mà :    CIA A A= +C MS  

Với : CIA  và AMS  lần lượt là công dùng để khắc phục các lực cản có ích và công tiêu hao bởi 

các lực ma sát trong các khớp động trong một chu kỳ động lực học của máy. 
Do đó :    ( )CIA A A= − +§ MS  

Như vậy, công động cung cấp cho máy một phần được dùng để khắc phục các lực cản có ích, 
phần còn lại tiêu hao do ma sát trong các khớp động. 
•  Để đánh giá hiệu quả sử dụng công động của máy, người ta sử dụng hiệu suất η:   

    CIA
A

η =
§

             (7.1) 

•  Do ( )CIA A A= − +§ MS  ⇒ CI AA A= −§ MS  ⇒  
A A

A
η

−
= § MS

§

 

⇒       1
A
A

η = − MS

§

                  (7.2) 

•  Gọi 
A
A

ϕ = MS

§

 là hệ số tổn thất, ta có :  1η ϕ= −        (7.3) 

•  Trong cơ cấu, công của lực ma sát luôn luôn khác không, do đó từ (7.2) suy ra: 1η < . 

Khi AA = ĐMS , tức là toàn bộ công động cung cấp bị tiêu hao do ma sát trong các khớp động, 

từ (7.2) suy ra: 0η = . 

Để máy hay cơ cấu chuyển động được, phải có: A A>Đ MS , do đó từ (7.2) suy ra: 0η > . 

Tóm lại:     0 1η≤ <  
Khi tính toán nếu hiệu suất 0η < thì điều này chứng tỏ rằng cơ cấu đang rơi vào trạng thái tự 
hãm. 

§2. Hiệu suất của một chuỗi khớp động (hay chuỗi cơ cấu)  
Hiệu suất của từng khớp động có thể xác định bằng thực nghiệm hay tính toán. Trong các tài 
liệu kỹ thuật, thường cho trước hiệu suất của các khớp động thông dụng, ví dụ hiệu suất của 
một cặp bánh răng, của ổ bi... Làm thế nào để xác định hiệu suất của một chuỗi khớp động 
hay của một chuỗi cơ cấu ? 

1) Trường hợp chuỗi khớp động nối tiếp 
Xét một chuỗi gồm n khớp động nối tiếp (hình 7.1).  
Gọi iη  là  hiệu suất của khớp động thứ i.  

 Xét khớp động thứ 1 : Gọi AĐ  là công động cung cấp. Công có ích nhận được là A1 .  Hiệu 

suất của khớp :  1
1

A
A

η =
§

.  
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 Với khớp động thứ 2, công cung cấp là 1A , công có ích nhận được là 2A . Hiệu suất của 

khớp động :  2
2

A
A

η =
1

.  

 Với khớp động thứ n, công cung cấp là 1nA − , công có ích nhận được là CIA . Hiệu suất của 

khớp :  
1

CI
n

n

A
A

η
−

= .  

 Với chuỗi khớp động, cung cung cấp là AĐ , công có ích nhận được là CIA .  

Do đó, hiệu suất của chuỗi khớp động nối tiếp : 

1

. ... .ci ci
n

n

A A A A A
A A A A A

η
−

= = n-1 2 1

§ n-2 1 §

⇒ 1 2. ... nη η η η= ⇒
1

n

i
i

η η
=

= ∏  

 
 
 
 
 
 

2)  Trường hợp chuỗi khớp động song song 
Xét một chuỗi gồm n khớp động song song 
(hình 7.2).  
Gọi iη là hiệu suất của khớp động thứ i. 

 Với khớp động thứ i: Công cung cấp ,
iA , 

công có ích nhận được iA . Hiệu suất của khớp: 

,
i

i
i

A
A

η =  

 Với toàn bộ chuỗi khớp động : Công suất 

cung cấp ,

1

n

i
i

A A
=

= ∑®  ⇒  
1

n
i

i i

A
A

η=

= ∑® . Công 

suất có ích nhận được 
1

n

i
i

A A
=

= ∑ci . 

Do đó, kiệu suất của chuỗi khớp động song song:  1 1

1 1

n n

i i
CI i i

n n
i i

i ii i

A AA
A AA

η

η η

= =

= =

= = =
∑ ∑

∑ ∑§

 

3)  Trường hợp chuỗi khớp động hỗn hợp  
Xét trường hợp tổng quát : Hệ thống gồm m chuỗi khớp động nối tiếp bố trí song song với 
nhau (hình 7.3). Mỗi chuỗi khớp động nối tiếp gồm n  khớp động.  

 Với toàn bộ hệ thống: Công cung cấp : ,

1

m

j
j

A A
=

= ∑® , công có ích nhận được : 
1

m

j
j

A A
=

= ∑CI  

Hiệu suất của hệ thống :  
1 1

, ,

1 1

m m

j j
j jCI
m m

D
j j

j j

A A
A
A A A

η = =

= =

= = =
∑ ∑

∑ ∑
     (7.4) 

...

Hình 7.1 

DA
1η 2η

1nA − CIA
nη

...

Hình 7.2 

DA CIA

,
nA

,
1nA −

,
2A

,
1A

1η

2η

1nη −

nη

1A

2A

1nA −

2nA −
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 Với chuỗi khớp động nối tiếp thứ j : Công cung cấp : ,
jA , công có ích nhận được : jA .  

Hiệu suất của chuỗi khớp động nối tiếp thứ j : ,
j

j
j

A
A

η =  .  Suy ra : , j
j

j

A
A

η
= . 

Gọi ijη  là hiệu suất của mỗi khớp động trong chuỗi nối tiếp thứ j (i = 1, ..., n), ta có:  

1

n

j ij
i

η η
=

= ∏ . 

Do đó : ,

1

j j
j n

j
ij

i

A A
A

η η
=

= =

∏
             (7.5) 

Thay (7.5) vào (7.4), suy ra : 1

1

1

m

j
jCI

m
D j

n
j

ij
i

A
A
A A

η

η

=

=

=

= =
∑

∑
∏

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Hình 7.3 
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Chương VIII 
 
ĐIỀU CHỈNH TỰ ĐỘNG CHUYỂN ĐỘNG CỦA MÁY 

 

§1. Đặt vấn đề  
•  Để máy chuyển động bình ổn, sau một khoảng thời gian nhất định, công động và công cản 
phải cân bằng nhau : D CA A= . Khi đó vận tốc góc 1ω  của khâu dẫn biến thiên có chu kỳ xung 

quanh một giá trị trung bình tbω  xác định. Nếu biên độ dao động của 1ω  vượt quá giá trị cho 

phép, thì phải dùng bánh đà để làm đều chuyển động máy. Đây là nội dung của bài toán làm 
đều chuyển động thực của máy. 
•  Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, tải trọng của máy có thể biến thiên bất thường. Khi đó 
công động và công cản không cân bằng nhau nữa, chuyển động của máy sẽ mất bình ổn. Để 
bảo đảm chuyển động của máy luôn luôn bình ổn, mặc dù có sự thay đổi bất thường của tải 
trọng, phải dùng biện pháp điều chỉnh tự động để điều chỉnh công động cung cấp cho máy sao 
cho công động và công cản trở lại cân bằng nhau. 
•  Điều chỉnh tự động chuyển động của máy là một lĩnh vực hẹp của lý thuyết điều chỉnh tự 
động. 
•  Có thể dùng các bộ điều chỉnh khác nhau dùng đến các thiết bị điện, điện tử hay cơ khí, ở 
đây, chỉ giới thiệu bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm là loại chỉ dùng các thiết bị cơ khí. Bộ điều 
chỉnh vận tốc ly tâm được sử dụng rộng rãi trong các động cơ nổ. 

§2. Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp  

1) Cấu tạo  
Bộ điều chỉnh vận tốc ly 
tâm trực tiếp bao gồm các 
phần tử sau đây (hình 8.1) : 
Trục quay OO 
Cơ cấu tay quay con trượt 
kép ABCD mang quả nặng 
A. 
Hệ thống cánh tay đòn 
EFGH. 
Van V. 
ống dẫn chất sinh công. 
Lò xo. 
 
 
 

 

2) Nguyên lý làm việc  
•  Trục quay OO được nối với khâu dẫn của máy bằng một cơ cấu có tỷ số truyền không đổi, 
do đó vận tốc góc trung bình của trục quay OO tỷ lệ với vận tốc góc trung bình 1ω  của khâu 
dẫn. 
•  Khi máy chuyển động bình ổn, trục OO có vận tốc góc trung bình là 0ω .  

Lúc này, lực ly tâm do các quả nặng A : 2
02A AP m xω=  

Với : mA  : khối lượng của quả nặng A 
x : khoảng cách từ tâm quả nặng A đến trục OO. 

•  Lực ly tâm PA có xu hướng kéo quả nặng A đi lên và được gọi là lực nâng. 

ω0 

O 

D 

A 

B 

C 

O x 

E 

F G 

H 

V 

z 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

Hình 8.1 
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Trọng lượng quả nặng, trọng lượng các khâu, lực phục hồi của lò xo... có xu hướng kéo quả 
nặng đi xuống. Các lực này được gọi là lực hạ. 
Dưới tác động của lực nâng và lực hạ, quả nặng A hay cơ cấu sẽ có một vị trí cân bằng nhất 
định, ứng với một giá trị của lực nâng PA hay ứng với một vị trí nhất định của con trượt D (xác 
định bằng tọa độ z). Vị trí cân bằng này ứng với một giá trị nhất định của 0ω . 

•  Khi có sự thay đổi bất thường của tải trọng bên ngoài, ví dụ khi tải trọng tăng. Khi đó công 
cản AC mà máy tiêu thụ  tăng lên, vận tốc 0ω  giảm xuống, khiến lực nâng PA giảm xuống, làm 

cho quả nặng A và con trượt D đi xuống, thông qua hệ thống cánh tay đòn EFGH mở rộng van 
V,  tăng thêm chất sinh công đi vào động cơ. Nhờ đó công động AĐ cung cấp cho máy tăng 
lên, sự cân bằng giữa công động và công cản được phục hồi, vận tốc góc 0ω  trở lại ổn định 

(hình 8.2). 

3) Một số khái niệm cơ bản  
Hãy làm quen với một vài khái niệm cơ bản dùng trong lý thuyết điều khiển tự động : 
+ Động cơ nổ được gọi đối tượng cần điều chỉnh   
+ Vận tốc góc 0ω  của trục quay OO được gọi là thông số cần điều chỉnh   
+ Sự thay đổi bất thường của tải trọng bên ngoài được gọi là kích động 
+ Sự sai lệch của thông số điều chỉnh 0ω  so với giá trị ban đầu được gọi là tín hiệu điều chỉnh 
+ Con trượt D và cơ cấu tay quay con trượt kép ABCD có nhiệm vụ phát hiện sự sai lệch của 
thông số điều chỉnh so với yêu cầu được gọi là phần tử nhạy 
+ Hệ thống cánh tay đòn EFGH chịu tác động của phần tử nhạy và có nhiệm vụ đóng mở van 
V, điều chỉnh chất sinh công đi vào động cơ, để đưa thông số điều chỉnh trở về giá trị yêu cầu, 
được gọi là phần tử chấp hành. 
+ Hệ thống gồm bộ điều chỉnh tự động và đối tượng cần điều chỉnh (động cơ) được gọi là  hệ 
điều chỉnh tự động. 

4) Ưu nhược điểm của bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp  
Bộ điều chỉnh vừa nêu trên đây được gọi là bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp. Sở dĩ có tên 
gọi như vậy, bởi vì phần tử nhạy của bộ điều chỉnh này được nối trực tiếp với phần tử chấp 
hành. 
•  ưu điểm 
Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp có kết cấu đơn giản. 
•  Nhược điểm 
- Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp không nhạy với các tín hiệu nhỏ :  
Công phát sinh do sự biến thiên của lực quán tính PA khi 0ω  thay đổi, vừa dùng để nâng hạ các 

quả nặng (tức là cung cấp năng lượng cho 
phần tử nhạy), vừa được dùng để đóng mở 
van V (tức là dẫn động phần tử chấp hành). 
Do đó, khi kích động không đủ lớn, năng 
lượng nói trên không đủ để dẫn động phần 
tử chấp hành, hệ thống sẽ không hoạt 
động. 
- Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp để 
lại một sai số tĩnh khác không sau quá 
trình điều chỉnh:  
Khi chuyển động bình ổn mới được xác 
lập, công cản AC và do vậy công động AĐ 
đã khác trước,  do đó vị trí van V và con 
trượt D cũng phải khác trước. Vì mỗi vị trí 
của con trượt D ứng với một vận tốc 0ω  

t

chuyển tiếp 

ω0 

ω’0 

∆ω0 ≠0 

ω0 

cũ 

mới 

Hình 8.2 
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nhất định, nên trong chế độ chuyển động bình ổn mới được tái lập, vận tốc 0ω  đã có một trị số 
,
0ω  khác trước : ,

0 0ω ω≠ . Sai số ,
0 0ω ω ω∆ = − được gọi là sai số tĩnh : 0ω∆ ≠ (hình 8.2). 

§3. Các bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp  
 Để khắc phục nhược điểm không nhạy với các tín hiệu nhỏ của bộ điều chỉnh trực tiếp, 

người ta dùng bộ điều chỉnh gián tiếp, trong đó năng lượng dẫn động phần tử chấp hành không 
lấy trực tiếp từ phần tử nhạy mà thông qua một phần tử khuyếch đại.  

 Trong các bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp, phần tử khuyếch đại là một hệ thống  
thủy lực còn được gọi là động cơ trợ động. 

1) Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp phi tĩnh  

a) Cấu tạo  
Khác với bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm trực tiếp ở chỗ có thêm một  hệ thống thuỷ lực gồm 
píttông 1 và 2 chuyển động trong các xi lanh 1 và 2 chứa dầu và các ống dẫn a, b, c, d , e (hình 
8.3). 

b) Nguyên lý làm việc  
•  Khi máy chuyển động bình 
ổn, cơ cấu có một vị trí cân bằng 
nhất định ứng với một vị trí nhất 
định của con trượt D, ứng với 
một vận tốc góc trung bình 0ω  

nhất định của trục quay OO. Khi 
đó píttông nằm ở vị trí đóng kín 
các cửa d, e. Các khoang của 
xilanh 2 được tức dầu, sẽ được 
giữ ở một vị trí xác định, ứng với 
một vị trí xác định của van V. 
•  Khi có sự thay đổi bất thường 
của tải trọng bên ngoài, ví dụ khi 
tải trọng tăng. Khi đó công cản 
AC mà máy tiêu thụ  tăng lên, 
vận tốc 0ω  giảm xuống, khiến 

lực nâng PA giảm xuống, làm 
cho quả nặng A và con trượt D 
đi xuống, thông qua hệ thống 
cánh tay đòn EFGH kéo píttông 
1 đi xuống, cửa a thông với d, 
cửa e thông với c, dầu cao áp từ 
ống a đi qua ống d vào khoang 
trên của xilanh 2, dầu ở mặt dưới 
của píttông 2 theo ống e và c 
thoát ra ngoài. Nhờ đó píttông 2 đi xuống, thông qua hệ thống cánh tay đòn EFGH mở rộng 
van V, tăng thêm chất sinh công đi vào động cơ, khiến công động AĐ cung cấp cho máy tăng 
lên, một mặt phục hồi sự cân bằng giữa công động và công cản, vận tốc góc 0ω  tăng trở lại. 

Mặt khác, khi vận tốc góc 0ω  bắt đầu tăng trở lại, lực nâng PA tăng lên, con trượt D và píttông 

1 đi lên trở lại, đóng dần hai cửa d, e. Chỉ khi nào píttông 1 trở về vị đóng kín hoàn toàn hai 
cửa d, e (vị trí ban đầu) thì píttông 2 mới thôi đi xuống và van V mới ngừng hẳn, không mở 
rộng nữa. 

c) Ưu nhược điểm 

•  ưu điểm  

ω

O 
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C 
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E 

a 

b 

d 

e 

c 

F G 

H 

V 
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- Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián 
tiếp phi tĩnh nhạy với những tín hiệu 
nhỏ, bởi vì năng lượng để dẫn động 
phần tử chấp hành không lấy trực 
tiếp từ phần tử nhạy mà thông qua 
phần tử khuyếch đại.  
- Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián 
tiếp phi tĩnh không để lại sai số tĩnh : 

,
0 0 0ω ω ω∆ = − = . Thật vậy, khi chế 

độ chuyển động bình ổn mới được 
xác lập, công cản AC và do vậy công 
động AĐ đã khác trước, do đó vị trí 
van V cũng khác trước. Tuy nhiên vị 
trí píttông 1 vẫn nằm tại vị trí đóng 
kín các cửa d và e, nghĩa là vẫn như trong chế độ bình ổn ban đầu, do đó vị trí của con trượt D 
cũng như vận tốc góc 0ω vẫn không khác trước : ,

0 0ω ω=  tức là sai số tĩnh ,
0 0 0ω ω ω∆ = − =  

(hình 8.4). 
•  Nhược điểm  
Trong bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp phi tĩnh có thể xảy ra hiện tượng mất ổn định 
động lực học : Thật vậy, khi công động AĐ tăng lên để phục hồi chế độ chuyển động bình ổn 
thì 0ω  hiện đang giảm tăng trở lại, làm cho píttông 1 đi lên trở lại, trở về vị trí đóng kín hai 

cửa d và e. Chỉ khi nào píttông 1 đóng kín hoàn toàn hai cửa d và e thì van V mới ngừng hẳn, 
không mở rộng nữa. Tuy nhiên, do có quán tính, van V có thể đã mở quá mức cần thiết, làm 
cho AĐ lớn AC, quá trình điều chỉnh ngược lại có thể xảy ra, khiến cho van V có thể dao động 
liên tục (hiện tượng này được gọi là hiện tượng mất ổn định động lực học). 

2) Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp có liên hệ ngược cứng  
Để khắc phục hiện tượng 
mất ổn định động lực 
học của bộ điều chỉnh 
vận tốc ly tâm gián tiếp 
phi tĩnh thì cần phải 
đóng dần hai cửa d và e 
của xi lanh 1 ngay trong 
quá trình đóng mở van 
V, tức là ngay trong quá 
trình điều chỉnh. 
Muốn vậy, phải có thêm 
một liên hệ ngược sao 
cho ngay khi hệ thống 
cánh tay đòn EFGH hoạt 
động đóng mở van V thì 
đồng thời, thông qua liên 
hệ ngược, cũng đưa 
píttông 1 về vị trí đóng 
dần hai cửa d, e. 

a) Cấu tạo  
Tương tự như bộ điều 
chỉnh vận tốc ly tâm gián 
tiếp phi tĩnh, nhưng ở 
đây có thêm liên hệ 
ngược. là hệ thống cánh 
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tay đòn PMDNQ nối từ phần tử chấp hành EFGH đến píttông 1. Liên hệ ngược này được gọi 
là liên hệ ngược cứng vì hệ thống cánh tay đòn PMDNQ là hệ thống cứng, giữa tín hiệu hai 
đầu liên hệ ngược có quan hệ tỷ lệ (hình 8.5). 

b) Nguyên lý làm việc  
•  Khi máy chuyển động bình ổn, cơ cấu có một vị trí cân bằng nhất định ứng với một vị trí 
nhất định của con trượt D, hay ứng với một vận tốc góc trung bình 0ω  nhất định của trục quay 

OO. Khi đó píttông nằm ở vị trí đóng kín các cửa d, e. Các khoang của xilanh 2 được tức dầu, 
sẽ được giữ ở một vị trí xác định, ứng với một vị trí xác định của van V. 
 
•  Khi có sự thay đổi bất thường của tải trọng bên ngoài, ví dụ khi tải trọng tăng. Khi đó công 
cản AC mà máy tiêu thụ  tăng lên, vận tốc 0ω  giảm xuống, khiến lực nâng PA giảm xuống, làm 

cho quả nặng A và con trượt D đi xuống. Do lúc bắt đầu quá trình điều chỉnh, hai khoang của 
píttông 2 được tức dầu, nên khi con trượt D đi xuống, điểm N và vì vậy píttông 1 cũng đi 
xuống, mở ống a thống với d, ống e thông với c. Dầu cao áp từ a qua d vào khoang trên của 
píttông 2, dầu từ khoang dưới của píttông 2 qua e và c chảy ra ngoài, khiến cho píttông 2 đi 
xuống:  
- Một mặt, thông qua hệ thống cánh tay đòn EFGH, mở rộng van V, tăng thêm chất sinh công 
đi vào động cơ, nhờ đó công động AĐ tăng lên, phục hồi sự cân bằng giữa công động và công 
cản. 
- Mặt khác, thông qua liên hệ ngược PMDNQ, kéo píttông 1 đi lên, đóng dần dần hai cửa d và 
e. Khi sự cân bằng giữa công động và công cản được phục hồi hoàn toàn thì píttông 1 cũng 
vừa đóng kín hai cửa d và e, van V không mở rộng thêm nữa. Nhờ vậy khắc phục được hiện 
tượng mất ổn định động lực học. 

c) Ưu nhược điểm  

•  ưu điểm 
Khắc phục được hiện tượng mất ổn định động lực học. 
 
•  Nhược điểm  
Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp có liên hệ ngược cứng để lại sai số tĩnh khác 0. Thật 
vậy, khi chế độ chuyển động bình ổn mới được phục hồi, công động AĐ và vì vậy vị trí van V 
khác trước. Do hệ thống cánh tay đòn HGFEPM là một hệ thống cứng nên vị trí điểm M cũng 
phải khác trước. Trong khi đó khi chuyển động bình ổn mới được tái lập, vị trí píttông 1 và do 
vậy vị trí điểm N vẫn như cũ, nên con trượt D phải có một vị trí mới khác trước ứng với một 
vận tốc góc ,

0ω  khác trước : sai số tĩnh ,
0 0 0ω ω ω∆ = − ≠ . 

3) Bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián tiếp có liên hệ ngược mềm  
 Để khắc phục nhược điểm là để lại sai số tĩnh khác 0 của bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm gián 
tiếp có liên hệ ngược cứng, đồng thời vẫn bảo đảm vẫn đảm bảo được tính ổn định động lực 
học của hệ thống, người ta phải dùng liên hệ ngược mềm. Liên hệ ngược mềm cũng nối từ 
điểm E đến điểm M như liên hệ ngược cứng, nhưng có bố trí thêm một lò xo và một bộ giảm 
chấn, nhờ đó quan hệ chuyển vị của hai điểm E và M không còn là tuyến tính. 
Với liên hệ ngược mềm, hai nhược điểm là mất ổn định động lực học và sai số tĩnh khác 
không của các bộ điều chỉnh vận tốc ly tâm được khắc phục. 

§3. Nhận xét về cấu trúc của một hệ điều chỉnh  tự động  
Một hệ điều chỉnh tự động nói chung bao gồm (hình 8.6)  
Đối tượng cần điều chỉnh với thông số cần điều chỉnh 
2.   Bộ điều chỉnh tự động gồm có các phần tử  : 
+ Phần tử nhạy : có nhiệm vụ phát hiện độ lệch của thông số điều chỉnh so với yêu cầu và đưa 
ra tín hiệu điều khiển. 
+ Phần tử khuyếch đại :  nhằm tăng thêm công suất của tín hiệu điều khiển. 
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+ Phần tử chấp hành: có nhiệm vụ thực hiện động tác điều chỉnh để đưa thông số điều chỉnh 
trở về giá trị yêu cầu 
+ Ngoài ra, còn có liên hệ ngược (hay còn gọi là phản hồi phụ) để cải thiện điều kiện làm việc 
của hệ thống. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
 

Bộ điều chỉnh tự động 
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Chương IX 
 

CƠ CẤU CAM  
 

§1.  Đại cương  

1) Khái niệm về cơ cấu cam  
•  Cơ cấu cam là cơ cấu có khớp cao, được dùng để tạo nên chuyển động qua lại (có thể có lúc 
dừng) theo một quy luật cho trước của khâu bị dẫn.  
Khâu dẫn của cơ cấu được gọi là cam, còn khâu bị dẫn được gọi là cần (hình 9.1). 
•  Cơ cấu cam phẳng là cơ cấu cam, trong đó cam và cần chuyển động trong cùng một mặt 
phẳng hay trong các mặt phẳng song song với nhau. Trong chương này, chúng ta chỉ nghiên 
cứu cơ cấu cam phẳng. 
•  Trong cơ cấu cam, cam và cần được nối với giá bằng khớp thấp (khớp trượt, khớp quay) và 
được nối với nhau bằng khớp cao. Thông thường, cam được nối với giá bằng khớp quay. 
Khi cần nối với giá bằng khớp trượt, tức là cần chuyển động tịnh tiến qua lại, ta có cơ cấu cam 
cần đẩy (hình 9.1a). Khi cần nối với giá bằng khớp quay, tức là cần chuyển động lắc qua lại, 
ta có cơ cấu cam cần lắc (hình 9.1b).  
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Thành phần khớp cao trên cam trong khớp cao nối cam với cần là một đường cong kín gọi là 
biên dạng cam. Bán kính vectơ lớn nhất của biên dạng cam là Rmax, bán kính vectơ nhỏ nhất là 
Rmin (hình 9.1a). 
Thành phần khớp cao trên cần trong khớp cao nối cần với cam có thể là một điểm hay một 
đường thẳng. Khi thành phần khớp cao này là một điểm, ta có cần đáy nhọn (hình 9.1a), còn 
khi nó là một đường thẳng, ta có cần đáy bằng (hình 9.2). 
Để giảm ma sát và mòn, ta lắp trên cần đáy nhọn một con lăn, khi đó cần được gọi là cần đáy 
lăn (hình 9.1b). 
•  Xét cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn như trên hình 9.1a. Cam và cần tiếp xúc nhau tại điểm B. 
Biên dạng cam có bốn phần khác nhau: Hai cung tròn bc và da có tâm O1 và có bán kính lần 
lượt bằng Rmax và Rmin. Khi cho cam quay (1) quay liên tục, cần (2) sẽ chuyển động được nhờ 
sự thay đổi của bán kính vectơ 1O B  của điểm tiếp xúc B giữa cam và cần. 
Với chiều quay của cam (1) như hình 9.1a, ta thấy khi điểm tiếp xúc B nằm trong cung ab, bán 
kính vectơ 1O B  tăng dần từ Rmin  đến Rmax: cần đi xa dần tâm cam (từ vị trí gần đến vị trí xa 

tâm cam nhất); ứng với cung cd, bán kính vectơ 1O B  giảm dần: cần đi về gần tâm cam (từ vị 
trí xa đến vị trí gần tâm cam nhất); ứng với cung tròn bc (hay cung tròn ad), bán kính vectơ 

1O B  không đổi: cần sẽ đứng yên ở vị trí xa tâm cam nhất (hay gần tâm cam nhất). 

2) Các thông số cơ bản của cơ cấu cam  

a)  Thông số hình học của cam 
•  Bán kính vectơ lớn nhất Rmax và bán kính vectơ nhỏ nhất Rmin của biên dạng cam. 
•  Các góc công nghệ là góc được xác định trên biên dạng cam ứng với các cung làm việc 
khác nhau của biên dạng này. Để cần chuyển động qua lại và có lúc dừng thì trên biên dạng 
cam phải có bốn góc công nghệ : 
Góc công nghệ đi xa dγ  : ứng với  giai đoạn cần đi xa tâm cam 

Góc công nghệ đứng xa xγ  : ứng với  giai đoạn cần đứng yên ở vị trí xa tâm cam  nhất 

Góc công nghệ về gần vγ  : ứng với giai đoạn cần về gần tâm cam  
Góc công nghệ đứng gần gγ  : ứng với  giai đoạn cần đứng yên ở vị trí gần tâm cam nhất 

Để cần chuyển động qua lại, tối thiểu trên biên dạng cam phải có hai góc dγ  và vγ . 

b)  Thông số động học của cơ cấu cam  
•   Đối với cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn (hình 9.4a) :   
      Độ lệch tâm e = O1H0, trong đó H0 là chân của đường vuông góc hạ từ tâm cam O1 đến 
 giá trượt xx của cần. 
 Khi e = 0 tức là khi giá trượt xx đi qua O1, ta có cơ cấu cam cần đẩy chính tâm. 
    Đối với cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn (hình 9.4b) : 
    - Khoảng cách tâm cam - tâm cần lO1O2   
    - Chiều dài cần lO2B0 (chiều dài đoạn thẳng nối tâm cần và đáy nhọn của cần) 
•  Các góc định kỳ  là góc quay của cam ứng với các giai đoạn chuyển động khác nhau của 
cần. Có bốn góc định kỳ tương ứng với bốn góc công nghệ nói trên : 
Góc định kỳ đi xa dϕ  ứng với giai đoạn cần đi xa dần tâm cam 

Góc định kỳ đứng xa xϕ  ứng với giai đoạn cần đứng yên ở vị trí xa tâm cam nhất 

Góc định kỳ về gần vϕ  ứng với giai đoạn cần đi về gần tâm cam 

Góc định kỳ đứng gần gϕ  ứng với giai đoạn cần đứng yên ở vị trí gần tâm cam nhất 

•  Cách xác định góc định kỳ đi xa trong cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn (hình 9.4a) 

 Gọi B0 và Bm là điểm đầu và điểm cuối của cung đi xa trên biên dạng cam : 0 1 m dB O B γ= . 

Giả sử ban đầu cam và cần đang tiếp xúc nhau tại điểm B0, lúc này đáy cần đang ở vị trí gần 
tâm cam O1 nhất. Gọi B’m là giao điểm của vòng tròn tâm O1 bán kính Rmax = O1Bm với giá 
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trượt xx. Cho cam quay từ vị trí ban đầu đến khi điểm Bm đến trùng với điểm B’m, khi đó đáy 

cần sẽ đến vị trí B’m xa tâm cam O1 nhất. Như vậy, góc định kỳ đi xa bằng ,
1d m mB O Bϕ = . 

 Tương tự đối với cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn (hình 9.4b), nếu gọi B’m là giao điểm của 
vòng tròn tâm O1 bán kính Rmax = O1Bm với vòng tròn tâm O2 bán kính lcần = O2B0  thì góc định 

kỳ đi xa bằng ,
1d m mB O Bϕ = . 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Nói  chung các góc công nghệ và các góc định kỳ tương ứng không bằng nhau :  
  ;d d v vγ ϕ γ ϕ≠ ≠  

Đối với cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn, để góc công nghệ và góc định kỳ tương ứng bằng nhau, 
thì giá trượt xx phải đi qua tâm cam O1, tức là ứng với cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn chính tâm 
(hình 9.4a), còn đối với cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn, phải có điều kiện : ba điểm O1, B0 và 
B’m thẳng hàng (hình 9.4b). 
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c) Thông số lực học của cơ cấu cam  
•  Góc áp lực đáy cần  là góc hợp bởi pháp tuyến Bn của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B 

giữa cam và cần và vận tốc 2BV  của đáy cần B tại vị trí này : 2( , )BBn Vα =  (hình 9.5). 

Góc áp lực đáy cần α nói chung biến thiên theo vị trí tiếp xúc B giữa cam và cần. 
•  Góc áp lực đáy cần đặc trưng cho khả năng truyền lực của cơ cấu cam. Thật vậy, xét cơ cấu 

cam cần đẩy đáy nhọn trên hình 9.5a. Gọi N  và F  lần lượt là áp lực và lực ma sát từ cam tác 

dụng lên cần, và P N F= +  thì công suất được truyền từ cam sang cần:  

2. .cos( )BW PV α ϕ= +  với ϕ  là góc ma sát giữa cam và cần. Khi góc áp lực α  càng bé, công 

suất truyền động càng lớn, hay nói khác đi hiệu quả của lực đẩy P  càng lớn. 

§2.  Phân tích động học cơ cấu cam  
Nội dung của bài toán phân tích động học cơ cấu cam : 
+ Số liệu cho trước : Lược đồ động của cơ cấu cam, quy luật chuyển động của cam. 
+ Yêu cầu : Xác định quy luật chuyển động của cần, cụ thể là xác định quy luật chuyển vị, 
quy luật vận tốc và quy luật gia tốc của cần. 
Trong chương này chủ yếu giới thiệu phương pháp đồ thị (phương pháp vẽ - dựng hình).  

1) Bài toán chuyển vị 
+ Số liệu cho trước :  Lược đồ động của cơ cấu cam. 
+ Yêu cầu : Xác định quy luật chuyển vị của cần theo góc quay φ của cam, cụ thể là quy luật 
biến thiên góc lắc ( )ψ ψ ϕ=  của cần theo góc quay φ của cam đối với cơ cấu cam cần lắc, quy 
luật chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần theo góc quay φ của cam đối với cơ cấu cam cần đẩy. 

a) Xác định quy luật chuyển vị của cần trong cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn 

•  ứng với cung đứng xa và cung đứng gần trên biên dạng cam, chuyển vị s của cần là không 
đổi, do đó ta chỉ cần xác định chuyển vị của cần ứng với cung đi xa và cung về gần. 
•  Giả sử ban đầu cần và cam đang tiếp xúc nhau tại điểm gần tâm cam nhất B0 (điểm đầu của 
cung đi xa). Gọi H0 là chân đường vuông góc hạ từ O1 xuống giá trượt xx của cần. Tại vị trí 
ban đầu này, giá trượt xx của cần tiếp xúc với vòng tròn tâm là O1, bán kính e = O1H0 (gọi là 
vòng tròn tâm sai) tại điểm H0 (hình 9.6). 
•  Chuyển vị của cần so với giá không phụ thuộc vào việc chọn khâu nào làm hệ quy chiếu, do 
đó ta có thể xét chuyển vị của cần so với giá trong hệ quy chiếu gắn liền với cam, tức là xét 
trong chuyển động tương đối của cơ cấu đối với cam.  
•  Trong chuyển động tương đối này, cam coi như đứng yên, còn cần và giá coi như quay xung 
quanh tâm cam O1 với vận tốc góc bằng 1ω− , tuy nhiên giá trượt xx của cần vẫn luôn tiếp xúc 
với vòng tròn tâm sai (O1, e). 
Khi cho giá quay từ vị trí ban đầu ứng với điểm H0 đến vị trí mà điểm tiếp xúc giữa giá trượt 
xx và vòng tròn (O1, e) là điểm Hi thì góc quay của giá trong chuyển động tương đối bằng 

0 1i iH O Hϕ = . Góc quay 0 1i iH O Hϕ =  cũng chính bằng góc quay của cam trong chuyển động 

tuyệt đối (hình 9.6). 
Tại vị trí mới này của giá, giao điểm Bi của biên dạng cam và đường thẳng qua Hi tiếp xúc với 
vòng tròn (O1, e) chính là điểm tiếp xúc tương ứng của cam và cần. Lấy điểm Hi làm gốc để 

xác định chuyển vị si của cần so với giá thì i i is H B=  chính là chuyển vị tương ứng của cần so 

với giá. 

Như vậy, trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, i i is H B=  cũng chính là chuyển vị của cần 

so với giá tương ứng với góc quay 0 1i iH O Hϕ =  của cam. 

•  Từ đó có thể xây dựng đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần theo trình tự sau đây : 
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- Xác định góc định kỳ đi xa φd : Vẽ vòng tròn tâm sai (O1, e). Qua Bm , kẻ đường thẳng tiếp 

xúc với vòng (O1, e) tại điểm Hm. Suy ra : 0 1d mH O Hϕ = . 

- Chia cung 0 mH H  của vòng tròn (O1, e) thành n phần đều nhau bằng các điểm H0 , H1 , H2 , 

...Hi,..., Hm. Tương ứng trên trục φ của đồ thị s(φ), chia đoạn 0m biểu thị góc φd thành n phần 
đều nhau bằng các điểm 0, 1, 2, ..., i.., m, ta có được các giá trị φ0, φ1, φ2,..., φi,..., φm = φd.  
- Từ Hi, kẻ tiếp tuyến với vòng tròn (O1,e ) cắt biên dạng cam tại điểm Bi..  

Suy ra: i i is H B=  chính là chuyển vị của cần ứng với góc quay 0 1i iH O Hϕ =  của cam (gốc để 

xác định chuyển vị của cần là điểm H0). Nếu kẻ vòng tròn có tâm là O1, bán kính là O1Bi, cắt 
giá trượt xx tại điểm B’

i thì ta cũng có:  
,

0i i i is H B H B= = .  

Nếu lấy điểm gần tâm cam nhất của cần (điểm B0) làm gốc để xác định chuyển vị si, thì : 
,

0 0 0i i i is H B H B B B= − = . 

- Với các cặp ( , )i isϕ  khác nhau, ta xây dựng từng điểm của đồ thị s(φ). Nối các điểm này lại 

sẽ được phần đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ= của cần ứng với góc định kỳ đi xa dϕ . 

- Tiến hành tương tự như trên để xây dựng phần đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ= của cần ứng với góc 

định kỳ về gần vϕ . 

- ứng với các góc định kỳ đi xa xϕ  và  về gần gϕ , đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần là các 

đoạn thẳng nằm ngang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b) Xác định quy luật chuyển vị của cần trong cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn 
•  Tương tự như trong cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn, ta cũng xét chuyển động tương đối của 
cơ cấu đối với cam. Trong chuyển động tương đối này, cần và giá quay xung quanh tâm cam 
O1 với vận tốc góc bằng 1ω− , tâm cần O2 vạch nên vòng tròn tâm cần (có tâm O2, bán kính 

bằng lcần = O2B0). Khi cho giá quay theo chiều 1ω− , từ vị trí ban đầu ứng với O1O2 đến vị trí 

1

O1 

ϕ1 

Hm 

H0

H1

Bm 

B0 

Bm’

B1’
B1 

s

ω1 

ϕd ϕx ϕv ϕg 

ϕ 

2π 

s1 

Hình 9.6  

sm

0 m

ϕd 

x

x
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1 2
iO O , tức là quay một góc 2 1 2

i
i O O Oϕ =  thì điểm tiếp xúc giữa cam và cần di chuyển đến vị trí 

Bi, giao điểm của vòng tròn tâm 2
iO , bán kính lcần với biên dạng cam. Góc lắc tương ứng của 

cần so với giá sẽ bằng : 1 2
i

i iO O Bψ = . 

Như vậy, trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, 1 2
i

i iO O Bψ =  chính là góc lắc của cần so với 

giá ứng với góc quay 2 1 2
i

i O O Oϕ =  của cam (hình 9.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

•  Từ đó có thể xây dựng đồ thị biến thiên góc lắc ( )ψ ψ ϕ=  của cần theo trình tự sau : 

- Xác định góc định kỳ đi xa dϕ  : Vẽ vòng tròn tâm cần (O1, lcần). Vẽ vòng tròn tâm Bm , bán 

kính lcần, cắt vòng tròn tâm cần tại 2
mO . Ta có : 2 1 2

m
d O O Oϕ = . 

- Chia cung 2 2
mO O  của vòng tròn tâm cần thành n phần đều nhau bằng các điểm 

1 2
2 2 2 2 2, , ,..., ,...,i mO O O O O . Tương ứng trên trục φ của đồ thị ψ(φ), ta cũng chia đoạn biểu thị góc 

φd thành n phần đều nhau, ta có được các giá trị φ0, φ1, φ2,..., φi,,,, φm = φd.  
- Từ 2

iO , vẽ vòng tròn tâm 2
iO , bán kính lcàn, cắt biên dạng cam tại Bi. Bi chính là điểm tiếp xúc 

tương ứng giữa cam và cần. Suy ra 1 2
i

i iO O Bψ = chính là chuyển vị góc của cần ứng với góc 

quay 2 1 2
i

i O O Oϕ =  của cam. 

ψ

ϕ

( )ψ ψ ϕ=
mψ
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- Với các cặp ( , )i iϕ ψ  khác nhau, ta xây dựng được đồ thị chuyển vị ( )ψ ψ ϕ=  của cần tương 

ứng với góc định kỳ đi xa dϕ . 

- Tiến hành tương tự như trên để xây dựng đồ thị ( )ψ ψ ϕ=  của cần tương ứng với các góc vϕ . 

- ứng với các góc định kỳ đi xa xϕ  và  về gần gϕ , đồ thị ( )ψ ψ ϕ=  của cần là các đoạn thẳng 

nằm ngang. 

c) Xác định quy luật chuyển vị của cần 
trong cơ cấu cam cần đáy lăn  
•  Trong chuyển động tương đối của cơ cấu 
đối với cam, tâm I của con lăn vạch nên một 
đường cong cách đều biên dạng cam một 
khoảng bằng bán kính rL của con lăn. Đường 
cong cách đều này gọi là biên dạng cam lý 
thuyết, còn biên dạng cam ban đầu gọi là biên 
dạng cam thực. 
Như vậy bài toán phân tích động học cơ cấu 
cam cần đáy lăn được quy về bài toán phân 
tích động học cơ cấu cam cần đáy nhọn với 
đáy nhọn nằm tại tâm I của con lăn, còn biên 
dạng được sử dụng khi phân tích động học là 
biên dạng cam lý thuyết. 
•  Cách vẽ biên dạng cam lý thuyết từ biên 
dạng cam thực : Vẽ một họ vòng tròn con lăn 
có tâm nằm trên biên dạng thực, có bán kính 
bằng rL. Bao hình của họ vòng tròn nói trên 
chính là biên dạng cam lý thuyết tương ứng 
(hình 9.8). 
 
 

d) Xác định quy luật chuyển vị của cần trong cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1 

    Biên dạng lý thuyết 

I 
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Hình 9.8 : Cách vẽ biên dạng 
thực từ biên dạng lý thuyết 
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•  Tương tự như trong cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn, ta cũng xét chuyển động tương đối của 
cơ cấu đối với cam. Trong chuyển động tương đối này, cần và giá coi như quay quanh tâm cam 
O1 với vận tốc góc bằng 1ω− , tuy nhiên giá trượt xx của cần vẫn luôn đi qua tâm O1 (hình 9.9). 

Khi cho giá quay theo chiều 1ω− , từ vị trí ban đầu O1x0 đến vị trí O1xi, tức là quay được một 

góc 0 1i ix O xϕ = , thì điểm tiếp xúc giữa đáy cần và cam di chuyển đến vị trí Bi. Nếu lấy tâm 

cam O1 làm gốc để xác định chuyển vị si của cần so với giá, thì 1i is O I=  chính là chuyển vị 

tương ứng của cần so với giá trong chuyển động tương đối. 

Như vậy, trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, 1i is O I=  chính là chuyển vị của cần so với 

giá tương ứng với góc quay 0 1i ix O xϕ =  của cam. 

•  Từ đó có thể xây dựng đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần theo trình tự sau đây : 

-  Qua tâm cam O1, các kẻ đường thẳng O1xi  phân bố đều xung quanh O1. Suy ra : 0 1i ix O xϕ = .  

- Tương ứng trên trục φ của đồ thị s(φ), ta cũng chia đoạn biểu thị góc 2πΦ =  thành n phần 
đều nhau bằng các điểm 0, 1, 2, ..., i.., m, ta có được các giá trị φ0, φ1, φ2,..., φi, 2mϕ π= Φ =  

(trên hình 9.9, ta chia làm 8 phần). 
-  Kẻ đường thẳng IiBi vuông góc với  O1xi và tiếp xúc với biên dạng cam tại Bi.. Điểm Bi chính 

là điểm tiếp xúc tương ứng giữa cần và cam. Suy ra 1i is O I=  chính là chuyển vị của cần ứng 

với góc quay 0 1i ix O xϕ =  của cam. 

- Với các cặp ( , )i isϕ  khác nhau, ta xây dựng được đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần. 

2) Bài toán vận tốc và gia tốc  
•  Nội dung của bài toán vận tốc và gia tốc 

  Số liệu cho trước  
Lược đồ động của cơ cấu cam, 
vận tốc góc 1ω  của cam.  

Giả thiết 1ω  = hằng số (tức là gia 

tốc góc của cam : 1 0ε = ). 
 Yêu cầu 

Xác định quy luật vận tốc và gia 
tốc của cần theo góc quay ϕ  của 
khâu dẫn. Đối với cần đẩy, quy 
luật vận tốc dài và gia tốc dài là 
v v( )ϕ=  và ( )a a ϕ= . Đối với 
cần lắc, quy luật vận tốc góc và 
gia tốc góc là ( )ω ω ϕ=  và 

( )ε ε ϕ= .  
•  Trước đây, khi giải bài toán 
vận tốc và gia tốc, ta đã dùng 
phương pháp hoạ đồ vectơ. 
Phương pháp này được sử dụng 
chủ yếu cho các cơ cấu phẳng 
toàn khớp thấp. Đối với cơ cấu 
cam là cơ cấu có khớp cao, để 
thuận tiện ta sử dụng phương 
pháp đồ thị động học. 
Sau đây trình bày cách giải bài 
toán vận tốc và gia tốc cho cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn bằng phương pháp đồ thị động học. 

s 

ϕ 

ϕ 

ϕ 

ds
dϕ

2

2

d s
dϕ

dϕ xϕ vϕ

Hình 9.10 : Đồ thị vận tốc và gia tốc của cần 
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•  Bài toán vận tốc  

Ta có :  1v ds ds d ds
dt d dt d

ϕ ω
ϕ ϕ

= = =                 (9.1)  

Từ đồ thị chuyển ( )s ϕ , dùng phương pháp vi phân đồ thị, ta suy được đồ thị ( )ds
d

ϕ
ϕ

 (hình 

9.10b). Do 1ω = hằng số, nên từ biểu thức (9.1) ta thấy đồ thị ( )ds
d

ϕ
ϕ

 cũng có thể dùng để biểu 

diễn vận tốc dài v( )ϕ của cần. 
 
•  Bài toán gia tốc 
Ta có :  

2 2 2
21

1 1 1 1 1 12 2

v
.

dd d ds ds d s ds d d s ds d sa
dt dt d dt d dt d d dt d d d

ω ϕω ω ε ω ε ω
ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ ϕ

⎛ ⎞
= = = + = + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Do :  1 0ε = ⇒  
2

2
1 2

d sa
d

ω
ϕ

=                   (9.2) 

Từ đồ thị ( )ds
d

ϕ
ϕ

, dùng phương pháp vi phân đồ thị, ta suy được đồ thị 
2

2 ( )d s
d

ϕ
ϕ

(hình 9.10c). 

Do 1ω  = hằng số, nên biểu thức (9.2) cho thấy đồ thị  
2

2 ( )d s
d

ϕ
ϕ

cũng có thể dùng để biểu diễn 

gia tốc ( )a ϕ  của cần. 

§3.  Phân tích lực trên cơ cấu cam  

1) Lực tác dụng trên cơ cấu cam - Góc áp lực tới hạn và góc áp lực cực đại cho phép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hãy xét cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn (hình 9.11a). Gọi B là điểm tiếp xúc giữa cam và cần, 
nn là pháp tuyến của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B. 

α + ϕ12 

ϕ32 

B 

O1 

P 

n 

t 

α ϕ12 

ϕ32 

ω1 

Hình 9.11 

32F
32R

n 

(1) 

(2) 

(3) 

32N

2BV
12N

P

12F Q

Q

32R

P

b)  a)  



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 94

•  Lực tác dụng lên cần bao gồm : 
 Lực từ cam tác động lên cần : 

áp lực 12N  nằm theo phương pháp tuyến nn. 

Lực ma sát 12F  vuông góc với pháp tuyến nn. 

Gọi P  là hợp lực của 12N  và 12F  : 12 12P N F= + . Góc giữa P  và  12N  bằng góc ma sát 12ϕ  
giữa cam và cần. 

 Tải trọng Q  (bao gồm trọng lượng, lực quán tính của cần, lực phục hồi của lò xo bảo toàn 
khớp cao giữa cam và cần...). 

 Lực từ giá tác động lên cần : 

áp lực 32N  vuông  góc với  giá trượt xx của cần. 

Lực ma sát 32F  song song với giá trượt xx của cần. 

Gọi 32R  là hợp lực của 32N  và  32F  : 32 32 32R N F= + . Góc giữa 32R  và 32N  bằng  góc ma sát 

32ϕ  giữa cần và giá. 

•  Điều kiện cân bằng lực của cần cho ta : 32 0R P Q+ + =  

Từ hoạ đồ lực trên hình 9.11b, suy ra : 

32 32 12sin sin
2 2

P Q
π πϕ α ϕ ϕ

=
⎛ ⎞ ⎛ ⎞+ − − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟
⎝ ⎠ ⎝ ⎠

 ⇒  
( )

32

32 12

cos
cos

P Q ϕ
α ϕ ϕ

=
+ +

  (9.3) 

•  Từ biểu thức (9.3) ta thấy khi 32 12 2
πα ϕ ϕ+ + =  thì P → ∞ . Điều này có nghĩa là ngay khi 

lực cản Q rất nhỏ, cho dù giá trị của lực đẩy P  có giá trị lớn bao nhiêu đi nữa, cơ cấu vẫn 
không thể chuyển động được : cơ cấu cam rơi vào trạng thái tự hãm.  
Góc áp lực ứng với khi cơ cấu bị tự hãm gọi là góc áp lực tới hạn và được ký hiệu là thα  : 

    32 122th
πα ϕ ϕ= − −   

Như vậy, khi thα α≤   thì cơ cấu cam bị tự hãm. 

•  Để tránh hiện tượng tự hãm của cơ cấu, hơn thế nữa để cơ cấu làm việc được nhẹ nhàng, bảo 
đảm một hiệu suất hợp lý, phải thiết kế sao cho tại mọi vị trí tiếp xúc giữa đáy cần và cam, góc 
áp lực đáy cần phải nhỏ hơn hay bằng một giá trị cực đại cho phép [ ]maxα : 

    [ ]max:i iα α α∀ ≤  

Trong ®ã :    [ ]max thα α<  

2) Quan hệ giữa góc áp lực, vị trí tâm cam và quy luật chuyển động của cần  

    - Xác định góc áp lực và pháp tuyến của biên dạng cam  

a) Trường hợp cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn  
•  Hãy xét cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn (hình 9.12). Giả sử cam và cần đang tiếp xúc nhau tại 
điểm B, tại đó pháp tuyến với biên dạng cam là nn. Hạ O1H0 vuông góc với giá trượt xx của 
cần. Góc giữa pháp tuyến nn và vận tốc 2BV  của điểm tiếp xúc B trên đáy cần chính là góc áp 
lực đáy cần α . 
•  Ta hãy tìm tâm quay tức thời của cần trong chuyển động tương đối đối với cam.  
Trong chuyển động tương đối này, vận tốc của điểm B2 trên đáy cần là 2/(1)BV  vuông góc với 

pháp tuyến nn, còn vận tốc của điểm H0 trên cần là 02/(1)HV  vuông góc với O1H0. Do đó, tâm 

quay tức thời của cần trong chuyển động tương đối đối với cam là điểm 1 0P O H nn= ∩ .  
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Nếu gọi P1 và P2 là hai điểm lần lượt thuộc khâu (1) và (2) hiện đang trùng nhau tại P, thì trong 
chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, ta có :  

1 2P PV V=  

⇒   1 1
dsPO
dt

ω =   với s là chuyển vị của cần. 

⇒   1
dsPO
dϕ

=  với ϕ  góc quay của cam. 

Hơn nữa, trên hình 9.12a ta thấy phương chiều của vectơ 1PO  là phương chiều của vectơ 2BV  

quay đi 900 theo chiều của 1ω . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Tại vị trí tiếp xúc B giữa cam và cần (hình 9.12a), ta có : 

0 1 1 0

0 0

PH PO O Htg
H B H B

α +
= =   ⇒   

0

ds e
d

tg
s s
ϕ

α
+

=
+

      (9.4) 

 
Trong đó:  s là chuyển vị của cần (gốc để xác định chuyển vị s là điểm B0, vị trí gần tâm cam 

nhất của đáy cần), e là độ lệch tâm của cơ cấu, 2 2
0 0 0 maxs H B R e= = − , Rmin : bán kính nhỏ 

nhất của biên dạng cam. 
Hệ thức (9.4) cho ta mối quan hệ giữa góc áp lực đáy cần α, vị trí tâm cam O1 (hay tâm sai e) 

và quy luật chuyển động của cần (s và 
ds
dϕ

). 

•  Xác định góc áp lực và pháp tuyến của biên dạng cam 
Nếu biết vị trí B của đáy cần (B cũng là điểm tiếp xúc giữa đáy cần và biên dạng cam), tâm 

cam O1, vận tốc 2BV  của điểm B trên đáy cần và giá trị 
ds
dϕ

 tương ứng thì có thể xác định được 

góc áp lực đáy cần α  và pháp tuyến nn của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B nói trên như 

s0 = H0B0 

s = B0B
B 

O1 

P 

n 

t 

α 

ω1 

Hình 9.12 

n 

(1) 

(2) 

(3) 

2BV
Q

2/(1)BV

H0 
02 /(1)HV

B0 
•

B 

O1 

P 

n 

ω1 

b)  

n 

2BV

a)  

E 

α 
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sau: Dựng điểm E với 
dsBE
dϕ

= , phương chiều của vectơ BE  là phương chiều của vectơ 2BV  

quay đi 900 theo chiều của 1ω . Nối O1E. Ta thấy 1BE PO=  nên O1E song song với PB. Như 
vậy pháp tuyến nn của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B là đường thẳng song song với O1E; 
góc giữa 2BV  và O1E chính là góc áp lực đáy cần (hình 9.12b). 

b) Trường hợp cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn  

•  Trong chuyển động tương đối của cơ cấu đối với cam, vận tốc 2 /(1)BV  của điểm B2 trên cần 

vuông góc với pháp tuyến nn của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B, vận tốc 2 /(1)OV  của điểm 

O2 trên cần vuông góc với O1O2. Do đó tâm quay tức thời P trong chuyển động tương đối giữa 
cần và cam là 1 2P O O nn= ∩ (hình 9.13a). 
•  Tương tự cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn, ta cũng tìm được mối quan hệ giữa góc áp lực đáy 

cần α , vị trí tâm cam O1, vị trí tâm cần O2 và quy luật chuyển động của cần (ψ  và 
d
d
ψ
ϕ

). 

•  Xác định góc áp lực và pháp tuyến của biên dạng cam 
+ Do P là tâm quay tức thời trong tương đối giữa cần và cam, nên trong chuyển động tuyệt đối, 
ta có : 

 1 2P PV V= ⇒ 1 1 2
dPO PO
dt
ψω = ⇒  1 2

dPO PO
d
ψ
ϕ

=      (9.5) 

Từ O1 kẻ đường thẳng O1E song song với PB, suy ra : 1

2 can

PO BE
PO l

=   

Kết hợp với biểu thức (9.5), suy ra : can
dBE l
d
ψ
ϕ

= .  

Hơn thế nữa, phương chiều của vectơ BE  chính là phương chiều của vectơ 2BV  quay 900 theo 

chiều 1ω . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ Như vậy nếu biết vị trí B của đáy cần, tâm cam O1, vận tốc 2BV  của điểm B trên đáy cần và 

giá trị 
d
d
ψ
ϕ

 tuơng ứng thì có thể xác định được góc áp lực đáy cần α  và phương của pháp 

tuyến nn của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B như sau : Dựng điểm E với can
dBE l
d
ψ
ϕ

= , 

Hình 9.13 a)  

1O 2O

B

P

n

n

1ω

2 /(1)OV

2 /(1)BV
2BV

α

ψ

b)  
1O 2O

B

P

n

n

2BV

α

ψ
E

α

1ω



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 97

phương chiều của vectơ BE  là phương chiều của vectơ 2BV  quay 900 theo chiều 1ω . Nối O1E. 

Pháp tuyến nn sẽ là đường thẳng song song với O1E và góc giữa 2BV  và O1E chính là góc áp 
lực đáy cần. 

§4. Tổng hợp cơ cấu cam  
•  Nội dung của bài toán tổng hợp cơ cấu cam 
Cho trước quy luật chuyển động của cần, phải thiết kế cơ cấu cam thực hiện được quy luật 
chuyển động này.  
Với cơ cấu cam cần đẩy: cho trước quy luật chuyển vị ( )s s ϕ=  của cần theo góc quay ϕ  của 
cam, với cơ cấu cam cần lắc: cho trước quy luật biến thiên góc lắc ( )ψ ψ ϕ=  của cần 

( )ψ ψ ϕ= theo góc quay ϕ  của cam. 
•  Bài toán tổng hợp cơ cấu cam gồm hai bước : 

+ Xác định vị trí tâm cam  
+ Tổng  hợp động học cơ cấu cam hay xác định biên dạng cam 

1) Tổng hợp cơ cấu cam cần đáy nhọn 
Trong cơ cấu cam cần đáy nhọn, góc áp lực đáy cần α  thay đổi theo vị trí tiếp xúc giữa cam 
và cần. ứng với mỗi vị trí tiếp xúc, góc áp lực đáy cần α  có một giá trị xác định. 
Để bảo đảm cho cơ cấu cam làm việc được nhẹ nhàng, không bị tự hãm, thì góc áp lực đáy cần 
α  ứng với mọi vị trí tiếp xúc phải nhỏ hơn hay bằng một giá trị cực đại cho phép :  

[ ]max:i i thα α α α∀ ≤ <               (9.6) 

Thế mà, như chứng minh ở phần trên, khi cho trước quy luật chuyển động của cần, góc áp lực 
đáy cần α  lại phụ thuộc vào vị trí tâm cam O1. Như vậy, để thoả mãn điều kiện (9.6), cần phải 
chọn vị trí tâm cam O1 một cách hợp lý. 

a) Xác định vị trí tâm cam cần đẩy đáy nhọn  
•  Miền tâm cam trong cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn 

 Xét cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn (hình 
9.14). Gọi Bi là điểm tiếp xúc giữa cam và cần 
và iα  là góc áp lực đáy cần tại vị trí đang xét. 

Khi cho trước tâm cam O1, nếu dựng điểm Ei với 

i i
i

dsB E
dϕ

= trong đó 
i

ds
dϕ

 là giá trị tuyệt đối 

của 
ds
dϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 ứng với vị trí nói trên, phương chiều 

của vectơ i iB E  là phương chiều của vectơ vận 

tốc 2
i

BV  của điểm Bi trên đáy cần quay đi 900 

theo chiều 1ω , thì góc áp lực iα  ứng với vị trí 

tiếp xúc Bi chính là góc giữa 2
i

BV  và 1 iO E .  

 Ngược lại, khi chưa biết vị trí tâm cam O1, 
nếu qua Ei kẻ đường thẳng ( )i∆  hợp với vận tốc 

2
i

BV  một góc bằng [ ]maxα  (hình 9.14) thì : 

Khi O1 thuộc đường ( )i∆ , ta có :  [ ]maxiα α=   

Khi O1 nằm phía dưới ( )i∆ , ta có : [ ]maxiα α<  

Khi O1 nằm phía trên ( )i∆ , ta có : [ ]maxiα α>   

Hình 9.14  

O1 

Ei 

ω1 

Bi 

(δi) 

[ ]maxα[ ]maxα

2
i

BV

( )i∆ *( )i∆
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Lưu ý rằng ta có thể đặt đường ( )i∆  về phía bên phải hay về phía bên trái của điểm Ei, ứng với 

phía phải ta có đường ( )i∆ , còn ứng với phía trái ta có đường ( )*
i∆ . 

 Như vậy để thỏa mãn điều kiện [ ]maxiα α≤  thì tâm cam O1 phải nằm phía dưới hai đường 

thẳng ( )i∆ và ( )*
i∆ , hay nói khác đi tâm cam O1 phải nằm trong miền ( )iδ . 

 Để thỏa mãn điều kiện [ ]max,i iα α α∀ ≤  thì tâm cam O1 phải nằm phía dưới mọi đường 

thẳng ( )i∆ và ( )*
i∆ , tức là trong miền ( )θ  giao của mọi miền ( )iδ  nói trên (hình 9.15). 

 
 Cách dựng hình để tìm miền tâm cam  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ta cần dựng tất cả được các đường ( )i∆  và *( )i∆  ứng với các vị trí tiếp xúc khác nhau, khi biết 

trước đồ thị chuyển vị ( )s s ϕ=  và góc áp lực cực đại cho phép [ ]maxα .  

Trình tự tiến hành : 
- Dựng giá trượt xx của cần (xx song song với trục s của đồ thị ( )s s ϕ= ). Dựng điểm B0 - vị 
trí gần tâm cam nhất của đáy cần, điểm Bm - vị trí xa tâm cam nhất của đáy cần. 
- Chia hành trình smax = B0Bm của cần thành n phần đều nhau nhờ các điểm B0, B1,..., Bi,..., Bm. 

s2 

E4 

s1 

E2 B1 

ω1 

E’0 = B0 = E0 

B2 

B3 

B4 

Em’ = Bm = Em 

E1 

[αmax ] 

∆1
d ∆1

*® ∆1
*v ∆ 1

V 

E3 

E4’  

E3’  

E2’  

E1’  

Miền tâm 
cam (θ) 

(E) 

(∆v) (∆ 
®) 

Hình 9.15

ϕd ϕv 

ϕ

ϕ 

s 

smax 

ds/dϕ 

(ds/dϕ)1
® 

(ds/dϕ)1
V 

D 

2
iV

BV
2

id
BV
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- Từ đồ thị ( )s s ϕ= , dùng phương pháp vi phân đồ thị, suy được đồ thị ( )ds
d

ϕ
ϕ

. Từ đó xác 

định được giá trị 
i

ds
dϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

 tương ứng với vị trí Bi của đáy cần. 

- Từ Bi, dựng điểm Ei tương ứng. ứng với góc dϕ , ta dựng được các điểm E0, E1, E2, E3..., Em. 

ứng với góc vϕ , ta dựng được các điểm E’0, E’1, E’2, E’3..., E’m.  

Ví dụ để dựng điểm E1 ứng với góc dϕ  ta tiến hành như sau : Dựng đoạn 1 1
1

d
dsB E
dϕ

= , phương 

chiều của vectơ 1 1B E  là phương chiều của vectơ vận tốc
1

2
d

BV  của điểm B1 trên đáy cần ứng với 

hành trình đi quay một góc 900 theo chiều 1ω . 

- Từ Ei, dựng hai đường ( )i∆ và *( )i∆  tương ứng : ứng với góc dϕ  sẽ có các đường ( )d
i∆  và 

*( )d
i∆ , còn ứng với góc vϕ  sẽ có các đường ( )v

i∆  và *( )v
i∆ . 

- Miền tâm cam ( )θ  chính là miền nằm dưới mọi đường ( )d
i∆ , *( )d

i∆ , ( )v
i∆  vµ *( )v

i∆  nói trên. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Ghi chú 
Đối với cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn, các đường *( )d

i∆  và ( )v
i∆  song song với nhau, các 

đường ( )d
i∆  và *( )v

i∆  song song với nhau, do vậy chỉ cần nối các điểm Ei thành đường cong 

kín (E) và kẻ hai tiếp tuyến ( )d∆  và ( )v∆  ở phía dưới của (E), hợp với phương trượt xx một 

góc bằng [ ]maxα  : miền tâm cam là miền  nằm phía dưới hai đường ( )d∆  và ( )v∆ . 

 
 
 
 

2O

2
iB

2
iB

V

iE

n

n

[ ]maxα

1O

1O
1O 1ω( )i∆

Hình 9.16 

[ ]maxα

( )iδ
*( )i∆
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•  Miền tâm cam trong cơ cấu cam lắc đáy nhọn 
 

 Tương tự như trên, để thỏa mãn điều kiện [ ]max,i iα α α∀ ≤  thì tâm cam O1 phải nằm phía 

dưới mọi đường thẳng ( )i∆ và *( )i∆ . Điểm Ei được xác định như sau : Từ Bi  dựng điểm Ei với 

i i can
i

dB E l
d
ψ
ϕ

= , trong đó 
i

d
d
ψ
ϕ

 là giá trị tuyệt đối của 
i

d
d
ψ
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

ứng với vị trí nói trên, canl  là 

chiều dài của cần lắc, phương chiều của i iB E  là phương chiều của vectơ vận tốc 2
i

BV  của điểm 

Bi trên đáy cần quay đi 900 theo chiều 1ω . Đường ( )i∆ và *( )i∆  hợp với vận tốc 2
i

BV  một góc 

[ ]maxα  (hình 9.16).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hình 9.17 

ψ

ϕ

ϕ

dϕ xϕ
vϕ

d
d
ψ
ϕ

0
1
2
3
4
5
m

m543 1 2 5m 0 1234

1

d
d
d
ψ
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠ 1

v
d
d
ψ
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

maxψ

E’5 E’m=Bm=Em 

1ω

O2 

E’0=B0=E0 

B2 

B1 

B3 

B4 

B5 
E’4 

E’3 

E’2 

E’1 

E1 

E2 

E4 

E5 

[ ]maxα [ ]maxα

E3 

O1 

maxψ

D 
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 Cách dựng hình để tìm miền tâm cam  
- Từ đồ thị ( )ψ ψ ϕ= , ta xác định được góc lắc cực đại maxψ  của cần. Dựng cung tròn B0Bm có 

tâm là tâm cần O2, bán kính bằng chiều dài cần lcan và chắn một góc bằng maxψ . 

- Chia góc lắc cực đại maxψ  của cần thành n phần đều nhau bằng các điểm B0, B1, B2, ..., Bi,..., 

Bm. Chia đoạn biểu diễn maxψ  trên trục tung của đồ thị ( )ψ ψ ϕ=  cũng thành n phần đều nhau 

bằng các điểm 0, 1, 2,..., i,..., m. 

- Từ đồ thị ( )ψ ψ ϕ= , dùng phương pháp vi phân đồ thị, suy được đồ thị ( )d
d
ψ ϕ
ϕ

. Từ đó xác 

định giá trị 
i

d
d
ψ
ϕ

⎛ ⎞
⎜ ⎟
⎝ ⎠

tương ứng với vị trí Bi của đáy cần (tức là tương ứng với giá trị iψ  trên trục 

tung của đồ thị  ( )ψ ψ ϕ= ). 

- Từ Bi, dựng điểm Ei tương ứng. ứng với góc dϕ , ta dựng được các điểm E0, E1, E2, E3..., Em. 

ứng với góc vϕ , ta dựng được các điểm E’0, E’1, E’2, E’3..., E’m.  

Ví dụ để dựng điểm E1 ứng với góc dϕ , ta tiến hành như sau : Dựng đoạn 1 1
1

d

can
dB E l
d
ψ
ϕ

= . 

Phương chiều của 1 1B E  là phương chiều của vectơ vận tốc 2
id
BV  của điểm Bi trên đáy cần ứng 

với hành trình đi quay một góc 900 theo chiều 1ω . 

- Từ điểm Ei, dựng hai đường ( )i∆  và *( )i∆  tương ứng. ứng với góc dϕ  sẽ có các đường ( )d
i∆  

và *( )d
i∆ , còn ứng với góc vϕ  sẽ có các đường ( )v

i∆  và *( )v
i∆ . 

- Miền tâm cam ( )θ chính là miền nằm dưới mọi đường ( )d
i∆ , *( )d

i∆ , ( )v
i∆  vµ *( )v

i∆  (hình 

9.17). 
 
•  Ghi chú 

 Tâm cam O1 có thể chọn tại một vị trí nào đó trong miền tâm cam ( )θ . Khi chọn O1 tại 
đỉnh D của miền ( )θ  thì  kích thước cơ cấu cam sẽ nhỏ gọn nhất. 

 Khi chọn xong tâm cam O1, ta biết thêm một số thông số sau :  
 - Đối với cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn :  
  Bán kính vectơ nhỏ nhất Rmin = O1B0 và lớn nhất Rmax = O1Bm  
  Khoảng cách tâm cam tâm cần : lO1O2 
 - Đối với cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn : 
  Bán kính vectơ nhỏ nhất Rmin = O1B0 và lớn nhất Rmax = O1Bm  
  Độ lệch tâm e = O1H0 (H0 là hình chiếu của O1 lên giá trượt xx của cần). 

 Nếu [ ]maxα càng nhỏ thì miền miền tâm cam ( )θ càng xa điểm B0 -  vị trí gần tâm cam nhất 

của đáy cần, cơ cấu cam càng cồng kềnh. 

b) Tổng hợp động học cơ cấu cam (Vẽ biên dạng cam) 
Bài toán tổng hợp động học chính là bài toán ngược của bài toán phân tích động học. 
 
•  Tổng hợp động học cơ cấu cam cần đẩy đáy nhọn 
 

 Số liệu cho trước  
Quy luật chuyển vị của cần : ( )s s ϕ= , bán kính vectơ nhỏ nhất minR , độ lệch tâm e . 

 Yêu cầu  
Vẽ biên dạng cam thực hiện quy luật chuyển động đã cho của cần. 
 

 Cách vẽ biên dạng cam (hình 9.6) 
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- Dựng giá trượt xx của cần (xx song song với trục s của đồ thị ( )s s ϕ= ). Dựng điểm B0 - vị 
trí gần tâm cam nhất của đáy cần. Dựng tam giác O1B0H0 với O1B0 = Rmin, O1H0 = e, 

1 0O H xx⊥ . Tâm cam chính là điểm O1. 

- Vẽ vòng tròn tâm sai (O1, e). Trên vòng tròn (O1,e), xuất phát từ điểm H0 lần lượt đặt các 
góc , , ,d x v gϕ ϕ ϕ ϕ  theo chiều ngược với chiều của 1ω . 

- Chia cung dϕ  trên vòng tròn (O1, e) làm n phần đều nhau bằng các điểm H0, H1, H2, ..., Hi,..., 

Hm. Đồng thời cũng chia đoạn biểu diễn góc dϕ  trên trụcϕ  của đồ thị ( )s s ϕ=  làm n phần 

đều nhau, ta được các giá trị 0 1, ,..., , ...,i mϕ ϕ ϕ ϕ . Dựa vào đồ thị ( )s ϕ , xác định giá trị chuyển 

vị  is  của cần tương ứng với góc quay iϕ  của cam. 

+ Qua điểm Hi kẻ tiếp tuyến với vòng tròn (O1, e), trên tiếp tuyến này dựng điểm Bi với        
HiBi = H0B0 + si. Điểm Bi chính là một điểm thuộc biên dạng cam. Nối các điểm Bi bằng một 
đường cong trơn, ta được biên dạng cam ứng với góc dϕ . Tương ứng điểm Hm, ta có được 

điểm Bm. 
- Làm tương tự để vẽ biên dạng cam ứng với góc vϕ . 

- Biên dạng ứng với các góc gϕ  và góc xϕ  là hai cung tròn tâm O1, bán kính lần lượt là 

min 1 0R O B=  và max 1 mR O B= . 

 
•  Tổng hợp động học cơ cấu cam cần lắc đáy nhọn 
 

 Số liệu cho trước  
Quy luật biến thiên góc lắc của cần : ( )ψ ψ ϕ= , bán kính vectơ nhỏ nhất minR , chiều dài cần 
lcan, khoảng cách tâm cam tâm cần lO1O2. 

 Yêu cầu  
Vẽ biên dạng cam thực hiện quy luật chuyển động đã cho của cần. 
 

 Cách vẽ biên dạng cam (hình 9.7) 
- Dựng vòng tròn tâm cần có tâm O1 bán kính bằng lO1O2. Trên vòng tròn tâm cần, xuất phát từ 
vị trí ban đầu O2 của tâm cần, lần lượt đặt các góc , , ,d x v gϕ ϕ ϕ ϕ  theo chiều ngược với chiều 

của 1ω . 

- Chia cung dϕ  trên vòng tròn tâm cần làm n phần đều nhau bằng các điểm 
1 2

2 2 2 2 2, , , ..., , ...,i mO O O O O . Đồng thời cũng chia đoạn biểu diễn góc dϕ  trên trục ϕ  của đồ thị 

( )ψ ψ ϕ=  làm n phần đều nhau, ta được các giá trị 0 1, ,..., , ...,i mϕ ϕ ϕ ϕ . Dựa vào đồ thị 

( )ψ ψ ϕ= , xác định giá trị chuyển vị iψ  của cần tương ứng với góc quay iϕ  của cam. 

- Qua 2
iO  kẻ đường thẳng hợp với 1 2

iO O  một góc bằng iψ , trên đó dựng điểm Bi với 

2
i

i canO B l= . Điểm Bi chính là một điểm thuộc biên dạng cam. Nối các điểm Bi bằng một đường 

cong, ta được biên dạng cam ứng với góc dϕ . Tương ứng điểm 2
mO , ta có được điểm Bm. 

- Làm tương tự để vẽ biên dạng cam ứng với góc vϕ . 

- Biên dạng cam ứng với các góc gϕ  và xϕ là hai cung tròn tâm O1, bán kính lần lượt là 

min 1 0R O B=  và max 1 mR O B= . 

2) Tổng hợp cơ cấu cam cần đáy lăn 
•  Trong chuyển động tương đối của cơ cấu đối với cam, tâm I của con lăn vạch nên biên dạng 
lý thuyết, đồng thời tại điểm tiếp xúc Bi giữa biên dạng cam và con lăn, pháp tuyến của biên 
dạng lý thuyết và biên dạng thực trùng nhau. Do vậy, bài toán tổng hợp cơ cấu cam cần đáy 
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lăn được quy về bài toán tổng hợp cơ cấu cam cần đáy nhọn với  đáy nhọn nằm tại tâm I của 
con lăn, biên dạng cam vẽ được chính là biên dạng cam lý thuyết. 
 
•  Cách vẽ biên dạng thực từ biên dạng lý thuyết  
Vẽ họ vòng tròn con lăn có tâm I, có bán kính bằng bán kính rL của con lăn, tâm I nằm trên 
biên dạng lý thuyết. Bao hình của họ vòng tròn con lăn nói trên chính là biên dạng cam thực 
cần tìm (hình 9.18). 
 
•  Cách chọn bán kính con lăn rL  
Khi bán kính rL càng lớn, tổn thất do ma sát ở đáy cần càng bé. Tuy nhiên, nếu rL lớn đến mức 

minLr ρ>  với minρ là bán kính cong nhỏ nhất của biên dạng cam lý thuyết, thì trên biên dạng 

cam thực có thể xảy ra hiện tượng tự giao. Còn nếu minLr ρ=  thì trên biên dạng thực có thể có 
điểm nhọn, tại điểm nhọn sẽ có va đập giữa cần và cam và điểm nhọn dễ bị mòn. 
Trên hình 9.19, ta thấy khi minLr ρ>  và biên dạng cam thực là bao hình phía trong của họ vòng 
tròn con lăn thì trên biên dạng cam thực sẽ có hiện tượng tự giao. Do đó trong trường hợp này, 
bán kính rL phải thoả mãn điều kiện : minLr ρ< , thông thường nên lấy min0,7Lr ρ= . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Tổng hợp cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng 

a) Xác định vị trí tâm cam 
•  Với cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng, góc áp lực đáy cần α  chính là góc hợp bởi đường thẳng 
vuông góc với đáy cần và giá trượt xx của cần. Do đó góc α  không phụ thuộc vị trí tâm cam 
như trong trong cơ cấu cam cần đáy nhọn, mà chỉ phụ thuộc vào hình dạng đáy cần: nếu đáy 
cần vuông góc giá trượt xx thì 0α = (hình 9.20a), nếu không α  bằng hằng số (hình 9.20b). 
Như vậy, khi tổng hợp cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng, không cần đưa ra điều kiện :   
 [ ]max,i iα α α∀ ≤  

•  Tuy nhiên, với cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng, để mọi điểm của biên dạng cam có thể tiếp 
xúc được liên tục với cần thì biên dạng cam phải là một đường cong lồi.  
Khi cho trước quy luật chuyển động của cần, tuỳ theo vị trí tâm cam O1 mà cam có thể lồi hay 
lõm. Do đó, cần phải chọn vị trí tâm cam hợp lý để biên dạng cam là một đường cong lồi. 

Biên dạng thực 

O1 

Biên dạng lý thuyết 

I 

Hình 9.18 : Cách vẽ biên dạng 
thực từ biên dạng lý thuyết 

α 

Bi 

Hình 9.19 : Hiện tượng tự giao 
của biên dạng thực 

Biên dạng 
lý thuyết 

Biên dạng thực
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• Đường cong lồi  
Cho đường cong kín (C) và một điểm M chạy trên đường cong này theo một chiều cố định. 
Đường cong kín (C) được gọi là lồi khi tại mọi vị trí của điểm M trên đường cong này, tâm 
cong của đường cong luôn nằm về một phía của nó. Ví dụ đường cong trên hình 9.21 là một 
đường cong lồi, bởi vì khi cho M chạy trên đường cong này theo chiều ngược chiều kim đồng 
hồ, thì tâm cong I của đường cong ứng với M luôn luôn nằm về phía trái của nó. 
 
• Điều kiện lồi của biên dạng cam  

 Xét cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng (hình 9.22). Gọi B là điểm tiếp xúc giữa cam và đáy cần, 
nn và A lần lượt là pháp tuyến của biên dạng cam và tâm cong của biên dạng cam ứng với 
điểm tiếp xúc B. 
Khi xét chuyển động tương đối của cần so với cam, thì điểm tiếp xúc B coi như chạy dọc theo 
biên dạng cam theo chiều 1ω− . Để biên dạng cam là lồi, tâm cong A phải luôn luôn nằm phía 

trái của điểm B. Như vậy trong chuyển động tuyệt đối, tâm cong A phải luôn nằm phía dưới 
điểm B.  
Từ đó, nếu chọn chiều dương trên pháp tuyến nn hướng lên trên như trên hình 9.22 thì điều 
kiện lồi của biên dạng cam: 

  0ABρ = >   ( ρ  là bán kính cong của biên dạng cam tại điểm tiếp xúc B) 
 

 Sau đây suy diễn điều kiện lồi cho trường hợp đáy cần vuông góc với giá trượt xx. 
Từ O1 vẽ đường thẳng O1H vuông góc với AB. Đường thẳng song song với đáy cần và tiếp xúc 
với vòng tròn tâm O1 bán kính Rmin (Rmin  là bán kính nhỏ nhất của biên dạng cam), cắt AB tại 

Hình 9.20 

B 

α = 0 

n 

n

a)  

2BV
α  

B

n

n

α = hằng 

b) 

2BV

M (C) 

M ‘ 

Hình 9.21 

I 

I ' 

n

B

O

A
ω1 

(+)

Hình 9.22 
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M. Ta có : s MB=  chính là chuyển vị của cần tại vị trí đang xét, gốc để xác định chuyển vị s 
là vị trí gần tâm cam nhất của cần. 
Ta có :  ABρ =  

⇒   AH HM MBρ = + +  

⇒   minz R sρ = + +  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 TÝnh z  
Tại thời điểm hay vị trí đang xét của cơ cấu, ta thay thế khớp cao tại B bằng khâu (3) và hai 
khớp thấp : khớp trượt đặt tại B có phương trượt song song với đáy cần, khớp quay đặt tại tâm 
cong A. Sau khi thay thế như vậy, vận tốc và gia tốc của các điểm tương ứng trên khâu (1), 
khâu (2) trong hai cơ cấu hình 9.23 và hình 9.24 là hoàn toàn như nhau. 
Với cơ cấu trên hình 9.24, do hai điểm B2 và B3 là hai điểm trùng nhau thuộc hai khâu khác 
nhau nối nhau bằng khớp trượt, nên phương trình gia tốc: 
   2 3 2 3 2 3

k r
B B B B B Ba a a a= + +           (9.7) 

Khâu (3) nối với khâu (2) bằng khớp trượt, khâu (3) lại nối giá bằng khớp trượt, nên khâu (3) 
chuyển động tịnh tiến. Suy ra : 3 3 1B A Aa a a= = . 

2 3
r
B Ba  là gia tốc tương đối của điểm B2 so với điểm B3, 2 3

r
B Ba  song song với đáy cần. 

2 3 3 2 32. . 0k
B B B Ba Vω= =  do 3 0ω = . 

2Ba  song song với  phương trượt của cần. 
Từ phương trình (9.7), ta dựng được hoạ đồ gia tốc (hình 9.24). 
Hai tam giác AO1H và πa’1b’2 đồng dạng nên : 

, ,
2 1

1

b a
AH O A
π π

=  ⇒  2 1

1

B Aa a
z O A

=   ⇒  

2

22
1 1

1

.
d s

O Adt
z O A

ω
=  ⇒

2

2 2
1.

d sz
dt ω

=  ⇒
2

2

d sz
dϕ

=  

n 

n 

M 

B 

H O1 

A 

(1)

(2)

Rmin 

s

ρ 

ω1 

(+) 

z

Hình 9.23 

B

O1 

A

(1) 

(2)

ω1 

(3)

H

z

π 

a’1= a’3 = b’3 

b’2 

Hình 9.24 

2 3
r
B Ba

1 3 3A A Ba a a= =
2Ba
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 Tóm lại, để biên dạng cam là lồi thì tại mọi vị trí tiếp xúc B giữa cam và cần, hay nói khác 

đi ứng với mọi giá trị của  s và 
2

2

d s
dϕ

 phải có :  

    
2

min 2 0d sR s
d

ρ
ϕ

⎛ ⎞
= + + >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
 
• Miền tâm cam trong cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng  

 Để biên dạng cam là lồi thì tại mọi vị trí tiếp xúc giữa cam và đáy cần, phải luôn luôn có:  

  
2

min 2 0d sR s
d

ρ
ϕ

⎛ ⎞
= + + >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Vì Rmin > 0 và s > 0 (hình 9.25), còn 
2

2

d s
dϕ

 có thể âm hay dương tuỳ theo vị trí tiếp xúc, do đó 

chỉ cần xét điều kiện trên ứng với các vị trí tiếp xúc mà tại đó : 
2

2 0d s
dϕ

< . 

 Từ đồ thị ( )s ϕ , dùng phương pháp vi phân đồ thị, suy được đồ thị ( )ds
d

ϕ
ϕ

. Từ đồ thị 

( )ds
d

ϕ
ϕ

, tiếp tục dùng phương pháp vi phân đồ thị, suy được đồ thị 
2

2 ( )d s
d

ϕ
ϕ

. Cộng hai đồ thị 

( )s ϕ  và 
2

2 ( )d s
d

ϕ
ϕ

, ta được đồ thị 
2

2

d ss
dϕ

+  (chỉ cần cộng hai đồ thị này ứng với phần âm của đồ 

thị 
2

2 ( )d s
d

ϕ
ϕ

). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ρ 

O1 

Rmin 

s

ϕ 

ϕ 

2

2min d ss
dϕ

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠

Vị trí thấp nhất của đáy cần 

Hình 9.25 : Miền tâm cam trong cơ 
cấu cam cần đẩy đáy bằng 

(∆) 

2

2

d s
dϕ

ds
dϕ

( )s ϕ

2

2

d ss
dϕ

+
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 Gọi 
2

2min d ss
dϕ

⎛ ⎞
+⎜ ⎟

⎝ ⎠
 là cực trị âm của đồ thị 

2

2

d ss
dϕ

+ . Như vậy, để biên dạng cam là lồi 

(tức là ứng với mọi vị trí tiếp xúc giữa cam và cần đều có 0ρ > ), ta phải có điều kiện :  

  
2

min 2min 0d sR s
d

ρ
ϕ

⎛ ⎞
= + + >⎜ ⎟

⎝ ⎠
 ⇒  

2

min 2min d sR s
dϕ

⎛ ⎞
> +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 Gọi (∆) là đường thẳng tiếp xúc với đồ thị 
2

2

d ss
dϕ

+  tại điểm có cực trị âm của nó. Ta thấy, 

nếu tâm cam O1 nằm phía dưới (∆) thì 
2

min 2min d sR s
dϕ

⎛ ⎞
> +⎜ ⎟

⎝ ⎠
và biên dạng cam là lồi.  

Tóm lại, miền tâm cam là miền nằm phía dưới đường thẳng (∆) (hình 9.25). 
 
• Ghi chú 
Sau khi chọn được tâm cam O1, ta xác định thêm được bán kính nhỏ nhất Rmin của biên dạng 
cam (khoảng cách từ tâm cam O1 đến vị trí thấp nhất của đáy cần). 

b) Tổng hợp động học cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng 
 Số liệu cho trước  

Quy luật chuyển vị của cần : ( )s s ϕ= , bán kính vectơ nhỏ nhất minR . 
 Yêu cầu  

Vẽ biên dạng cam thực hiện quy luật chuyển động đã cho của cần. 
 

 Cách vẽ biên dạng cam (hình 9.9) 
- Dựng giá trượt xx của cần (xx song song với trục s của đồ thị ( )s s ϕ= ). Dựng điểm B0 - vị 
trí gần tâm cam nhất của đáy cần. Dựng điểm O1 nằm trên giá trượt xx với O1B0 = Rmin, đây 
chính là tâm cam. 
- Chia mặt phẳng làm n phần đều nhau bằng các điểm tia O0x0, O1x1, O2x2, ..., O1xi, ..., O1xm. 
Đồng thời cũng chia đoạn biểu diễn góc 2πΦ =  trên trụcϕ  của đồ thị ( )s s ϕ=  làm n phần 

đều nhau, ta được các giá trị 0 1, ,..., , ..., 2i mϕ ϕ ϕ ϕ π= Φ =  (ở đây ta chia làm 8 phần).  

- Dựa vào đồ thị ( )s ϕ , xác định giá trị chuyển vị  is  của cần tương ứng với góc quay iϕ  của 

cam. 
- Trên tia O1xi, dựng điểm Ii với O1Ii = si. Qua điểm Ii vẽ đường thẳng (Di) vuông góc với đáy 
cần. Bao hình của họ đường thẳng (Di) nói trên chính là biên dạng cam cần tìm. 

§5. Biện pháp bảo toàn khớp cao  
 Đối với cơ cấu cam là cơ cấu có khớp cao, cần phải có biện pháp thích hợp để bảo đảm sự 

tiếp xúc liên tục giữa các thành phần khớp cao của cam và cần (biện pháp này được gọi là biện 
pháp bảo toàn khớp cao). 

 Có hai cách bảo toàn khớp cao : bảo toàn bằng lực và bảo toàn bằng hình. 
 
• Bảo toàn bằng lực 
Dùng lực phục hồi của lò xo (hình 9.26a), dùng trọng lượng của cần (hình 9.26b) hoặc nhờ áp 
lực của chất lỏng... 
 
• Bảo toàn bằng hình  
Dùng các ràng buộc hình học phụ như dùng cam rãnh (với cam rãnh, hai biên dạng cam là hai 
đường cách đều nhau - hình 9.26c), cam vành (dùng hai con lăn tiếp xúc ở hai phía vành cam - 
hình 9.26d), cam kép (hai cơ cấu cam cho cùng một quy luật chuyển động của cần - hình 
9.26e), cam đều cử (đây chính là cơ cấu cam cần đẩy chính tâm, biên dạng cam có đặc điểm là 
khoảng cách giữa mọi cặp điểm đối ứng trên biên dạng cam lý thuyết của cam là một hằng số 
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- hình 9.26f), cam cần khung (biên dạng cam có đặc điểm là khoảng cách giữa hai tiếp tuyến 
song song của nó là một hằng số - hình 9.26g)... 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Hình 9.26e : Cam kép 

Hình 9.26g : Cam cần khung  

Cần khung  
 

Hình 9.26f : Cam đều cử 

Hình 9.26c : Cam rãnh 

rãnh 
cam 

Cam 
vành 

 Hình 9.26d: Cam vành 

Hình 9.26a 

Hình 9.26b  

Q
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Chương X 
 

 CƠ CẤU BÁNH RĂNG THÂN KHAI PHẲNG 
 
§1. Đại cương 

1) Khái niệm  
•  Cơ cấu bánh răng có hai khâu động được nối với nhau bằng khớp cao, dùng để truyền 
chuyển động quay giữa hai trục với một tỉ số truyền xác định (thường là bằng hằng số). Hai 
khâu động được gọi là bánh răng. 

•  Tỷ số truyền của cơ cấu : 1
12

2

i ω
ω

=  với 1ω , 2ω : vận tốc góc của trục dẫn và trục bị dẫn. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Cơ cấu bánh răng truyền chuyển động giữa hai trục song song gọi là cơ cấu bánh răng 
phẳng (ví dụ cơ cấu bánh răng trụ tròn răng thẳng - hình 10.1a, cơ cấu bánh răng trụ tròn răng 
nghiêng và răng chữ V - hình 10.1b và 10.1c).  
Cơ cấu bánh răng truyền chuyển động giữa hai trục không song song gọi là cơ cấu bánh răng 
không gian. Hai trục có thể cắt nhau, ví dụ cơ cấu bánh răng nón - hình 10.1d; có thể chéo 
nhau, ví dụ cơ cấu bánh răng trụ trục chéo - hình 10.1e, cơ cấu bánh răng nón chéo - 
hình10.1f, cơ cấu bánh vít-trục vít - hình 10.1g). 
•  Người ta cũng chia cơ cấu bánh răng thành: Cơ cấu bánh răng ăn khớp ngoài (ngoại tiếp) 
khi vành răng bánh nọ nằm ngoài bánh kia, vận tốc góc hai bánh ngược chiều nhau; cơ cấu 
bánh răng ăn khớp trong (nội tiếp) khi vành răng bánh nhỏ nằm trong vành răng bánh lớn, vận 
tốc góc hai bánh cùng chiều nhau (hình 10.2). 

Hình 10.1d 

Hình 10.1a Hình 10.1b 
:\

Hình 10.1c 

Hình 10.1e Hình 10.1f 
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•  Khi truyền động, các răng của bánh dẫn lần lượt thay nhau tiếp xúc với các răng của bánh 
bị dẫn, đẩy bánh bị dẫn cùng chuyển động. Quá trình này được gọi là quá trình ăn khớp của 
cặp bánh răng (hình 10.3). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Bánh răng trụ tròn răng thẳng hay răng nghiêng, có dạng hình trụ tròn xoay. Vành răng 
gồm các răng giống hệt nhau bố trí cách đều nhau. Trên một mặt cắt vuông góc với trục quay 
của bánh răng hình trụ, vành răng được giới hạn bởi hai vòng tròn đồng tâm O: vòng đỉnh 
( , )aO r , vòng chân ( , )fO r . Giữa vòng đỉnh và vòng chân có vòng chia ( , )O r  chia răng thành 

hai phần: đỉnh răng và chân răng. Mỗi răng của bánh răng được giới hạn bởi hai đoạn đường 
cong, gọi là biên dạng răng (hay cạnh răng), đối xứng nhau qua đường thẳng đi qua tâm O của 
bánh răng. Mỗi khoảng trống giữa hai răng gọi là một rãnh răng. 
Ta có quan hệ : x x xp = s + w  

Trên vòng tròn ( )xC  tâm O bán kính xr  với f x ar r r≤ ≤ , ta có các khái niệm (hình 10.4): 

Bước răng xp  : khoảng cách giữa hai biên dạng răng cùng phía của hai răng kề nhau. 

Chiều dày răng xs  : khoảng cách của hai biên dạng răng của một răng. 

Chiều rộng rãnh xw  : khoảng cách của hai biên dạng răng của một rãnh răng. 

Hình10.1g 

O

O

O

O

1ω

2ω

1ω

2ω

Hình 10.2 

Ăn khớp ngoài 
Ăn khớp trong 

1ω

Hình10.3 

Bánh dẫn 
ω

αw 

P 

M 
N
1 

N
2 Vòng lăn 

Vòng lăn Vòng cơ sở 

Vòng cơ sở 
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Gọi Z là số răng của bánh răng. Do các răng được bố trí cách đều nhau trên vành răng, 

nên chu vi của vòng (Cx) bằng : 2 x xr Zpπ =    ⇒   
2 x

x
rp

Z
π

=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Định lý cơ bản về ăn khớp bánh răng 
(Điều kiện để tỷ số truyền của một cặp biên dạng răng bằng hằng số)  
Tỷ số truyền trong cơ cấu bánh răng phụ thuộc vào dạng đường cong được chọn làm biên dạng 
răng (còn gọi là cạnh răng). Với điều kiện nào tỷ số truyền của một cặp biên dạng răng bằng 
hằng số ? 

a)  Tỷ số truyền của cặp biên dạng răng 
Xét hai biên dạng răng (b1) và (b2) bất kỳ lần lượt 
thuộc bánh răng (1) và (2) tiếp xúc nhau tại điểm M 
(hình 10.5). Gọi M1 và M2 là hai điểm thuộc bánh răng 
(1) và (2) hiện đang trùng nhau tại M. Gọi nn là pháp 
tuyến chung tại M của (b1) và (b2). Bánh (1) và bánh 
(2) lần lượt quay quanh tâm O1 và O2 với vận tốc góc 

1ω  và 2ω .  
Xét chuyển động tương đối của cơ cấu đối với bánh 
(1).  
Trong chuyển động tương đối này, vận tốc của điểm 
O2  trên bánh (2) : 2 1 1 2vO O O O⊥ , vận tốc của điểm M2 

trên bánh (2) nằm trên tiếp tuyến chung tại M với hai 
biên dạng : 2 1vM M nn⊥ . Do đó, tâm quay tức thời P 

trong chuyển động tương đối của bánh (2) so với bánh 
(1) : 1 2P O O nn= ∩   
Trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, ta có : 

1 2v vP P=  với P1 và P2 là hai điểm lần lượt thuộc bánh 
(1) và bánh (2) hiện đang trùng nhau tại P.  
Từ đó suy ra : 1 1 2 2O P O Pω ω=  
Như vậy tỷ số truyền của cặp biên dạng răng (b1) và 

(b2) bằng :  1 2
12

2 1

O Pi
O P

ω
ω

= =  

b) Định lý cơ bản về ăn khớp (Định lý Willis)  
Do các tâm quay O1 và O2 cố định nên để tỷ số truyền i12 của cặp biên dạng răng bằng hằng số 
thì điểm P phải là điểm cố định trên 1 2O O . 

Vòng chânCf) 

Vòng tròn(Cx) 

Vòng đỉnh (Ca) 

Rãnh răng 
Răng 

Bề rộng bw 

px 

Bánh răng trụ tròn răng thẳng Hình 10.4 : 
 

Biên dạng răng 
(cạnh răng) sx wx 

Hình10.5 

O2 

O1 

P 

(b1) 

(b2) 

M 

n 

n 

1ω

2 1O OV

2 1M MV
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Từ đó ta có định lý cơ bản về ăn khớp như sau: "Để thực hiện được một tỷ số truyền bằng hằng 
số, cặp biên dạng răng ăn khớp với nhau phải thoả mãn điều kiện : Pháp tuyến chung nn tại vị 
trí tiếp xúc bất kỳ M phải cắt đường nối tâm 1 2O O của hai bánh răng tại một điểm P cố định". 

c)  Một vài khái niệm và định nghĩa 
•  Điểm tiếp xúc M của hai biên dạng răng được gọi là điểm ăn khớp. Hai biên dạng (b1) và 
(b2) được gọi là cặp biên dạng ăn khớp (hay cặp biên dạng đối tiếp). 
•  Điểm P, tâm quay tức thời trong chuyển động tương đối giữa hai bánh gọi là tâm ăn khớp.  
Trường hợp tỷ số truyền i12 = hằng số thì P là điểm cố định trên O1O2. Khi cơ cấu chuyển 
động, P vạch nên trên bánh (1) vòng tròn CW1(O1, rW1= O1P) và trên bánh (2) vòng tròn CW2(O2, 
rW2= O2P).  
Do P1 P2v = v  nên (CW1) và (CW2) lăn không trượt với nhau. Hai vòng tròn này được gọi là hai 
vòng lăn. 
•  Khi ăn khớp (khi tiếp xúc và đẩy nhau chuyển động), hai biên dạng (b1) (b2) vừa lăn vừa 
trượt trên nhau. Vận tốc trượt tương đối giữa hai biên dạng răng là M2M1v  nằm theo phương 

tiếp tuyến chung tại điểm tiếp xúc M : M2M1 2 1v = ω -ω .PM  (hình 10.5). 

Khi tiếp xúc tại tâm ăn khớp P thì PM = 0, vận tốc trượt tương đối M2M1v 0= . 
•  Hai biên dạng răng ăn khớp với nhau là bao hình 
của nhau trong chuyển động tương đối giữa chúng. 
Thật vậy, trong chuyển động tương đối của khâu (2) 
đối với khâu (1), (b1) coi như đứng yên, còn (b2) 
chuyển động và luôn tiếp xúc với (b1), do đó trong 
chuyển động tương đối này, (b1) là bao hình các vị 
trí khác nhau của (b2) (hình 10.6). 

3) Biên dạng răng thân khai  
•  Hai biên dạng ăn khớp (b1), (b2) là bao hình của nhau trong chuyển động tương đối giữa 
chúng, nên về nguyên tắc khi chọn trước đường cong (b1) làm biên dạng răng cho bánh (1) thì 
bằng phương pháp bao hình hoàn toàn có thể xác định được đường cong (b2) làm biên dạng 
thứ hai, thoả mãn điều kiện tỷ số truyền bằng hằng số của cặp biên dạng. Nói khác đi, có vô số 
cặp đường cong tương ứng nhau mà khi dùng làm cặp biên dạng răng sẽ thoả mãn điều kiện tỷ 
số truyền bằng hằng số. 
•  Trong thực tế, người ta thường dùng các đường cong sau đây làm biên dạng răng : Đường 
xiclốit, đường tròn, đường thân khai vòng tròn, trong đó đường thân khai vòng tròn được sử 
dụng rộng rãi hơn cả.  
•  Trong chương này, ta chỉ nghiên cứu bánh răng có biên dạng răng là đường thân khai, 
truyền chuyển động quay giữa hai trục với tỉ số truyền bằng hằng số và chỉ nghiên cứu trường 
hợp cặp bánh răng ngoại tiếp. 

a)  Đường thân khai vòng tròn và tính chất 
•  Định nghĩa  
Khi cho đường thẳng ( )∆  lăn không 

trượt trên vòng tròn ( , )b bC O r  thì một 

điểm M bất kỳ trên đường ( )∆  sẽ vạch 
nên một đường cong (E) gọi là đường 
thân khai vòng tròn. Vòng tròn 

( , )b bC O r  gọi là vòng tròn cơ sở của 

đường thân khai. Điểm Mb gọi là gốc 
của đường thân khai (E) trên vòng cơ sở 
(hình 10.7). 
•   Tính chất  

Hình 10.6 1( )b

2( )b

Hình 10.7 

,
bM

br

( )bC

bM

,MM
( )∆

Đường thân 
khai (E) 
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 Đường thân khai (E) không có điểm nào nằm trong vòng tròn cơ sở ( )bC  

 Pháp tuyến tại điểm M của (E) cũng là tiếp tuyến tại điểm N của vòng tròn cơ sở ( )bC  và 

ngược lại. 
 Tâm cong tại điểm M của (E) 

là điểm N nằm trên vòng tròn cơ 
sở ( )bC . Bán kính cong tại điểm 

M của (E) là đoạn NM bằng cung 

lăn bM M : bNM M M=  

 Các đường thân khai (E) và 
(E’) cùng vòng tròn cơ sở có thể 
chồng khít lên nhau. Khoảng cách 
trên các pháp tuyến chung bằng 
chiều dài cung giữa gốc của 
chúng trên vòng tròn cơ sở :  

, ,
b bMM M M=  

b) Phương trình đường thân khai  
 Dùng phương trình tham số trong hệ toạ độ cực (hình 10.8). 

Chọn hệ tọa độ cực tâm O, trục bOx OM= .  

Tọa độ của điểm M thuộc đường thân khai vòng tròn (E) :  

(
x

x b

r OM
M

MOMθ

⎧ =⎪
⎨

=⎪⎩

 (banï  kênh vectå)

goïc toaû âäü)
 

Thế mà: b
x b x

b

NMNOM NOM
r

θ α= − = − víi ( , )x xr ONα =   

Theo tính chất của đường thân khai:   

b
b x

b b

NM NMNM NM tg
r r

α= ⇒ = =  ⇒   x x xtgθ α α= −  

Mặt khác, ta có : 
cos

b
x

x

rr
α

=  

Do đó, phương trình đường thân khai :    cos
( )

b
x

x

x x x x

rr

tg inv
α

θ α α α

⎧ =⎪
⎨
⎪ = − =⎩

 

Với ( )x x xinv tgα α α= −  gọi là hàm thân khai (involute function). 

 Góc xα được gọi là góc áp lực của đường thân khai trên vòng ( , )x xC O r  bởi vì xα  chính là 

góc giữa pháp tuyến ( )∆ của biên dạng thân khai (E) tại điểm M thuộc vòng tròn ( , )x xC O r  với 

vận tốc của điểm M trên vòng tròn khi ( , )x xC O r  quay quanh điểm O. 

c) Biên dạng thân khai thỏa mãn định lý cơ bản về ăn khớp  
•  Khi dùng đường thân khai vòng tròn làm biên dạng răng thì trong quá trình ăn khớp của hai 
biên dạng, tỉ số truyền i12 bằng hằng số (hình 10.9). 
Thật vậy, xét hai biên dạng thân khai (E1) và (E2)  có vòng cơ sở là 1 1 1 2 2 2( , ), ( , )b b b bC O r C O r , tiếp 

xúc với nhau tại một vị trí bất kỳ M. Gọi nn là pháp tuyến chung tại M của hai biên dạng.  
Theo tính chất đường thân khai, pháp tuyến chung nn tại điểm M của (E1) và (E2) cũng là tiếp 
tuyến chung N1N2 của hai vòng tròn cơ sở (Cb1) và (Cb2). Do hai vòng cơ sở cố định nên tiếp 
tuyến chung N1N2 cũng cố định. 

Hình 10.8  

x O 

N 

M 

∆

(E) 

(Cb)  

rb  

xα

xθ

xα Mb 

VM 
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Như vậy, pháp tuyến chung nn tại điểm M bất kỳ của hai biên dạng thân khai (E1) và (E2) luôn 
cắt đường nối tâm O1O2 tại một điểm P cố định: cặp biên dạng thân khai thoả mãn định lý cơ 
bản về ăn khớp (tức là bảo đảm tỷ số truyền i12 = hằng số). 

d) Một vài khái niệm 
•  Đường ăn khớp - Đoạn ăn khớp lý thuyết  
Đường ăn khớp là quỹ tích các vị trí tiếp xúc M 
giữa hai biên dạng răng trong quá trình ăn 
khớp. 
Trong quá trình ăn khớp của cặp biên dạng 
răng thân khai (E1), (E2), điểm tiếp xúc M luôn 
luôn di chuyển trên đường thẳng N1N2, tiếp 
tuyến chung của hai vòng tròn cơ 
sở 1 2( ), ( )b bC C . Đường thẳng N1N2 chính là 

đường ăn khớp của cặp biên dạng thân khai. 
Tuy nhiên, trong cặp bánh răng ngoại tiếp, 
điểm tiếp xúc M không thể chạy vượt ra ngoài 
đoạn N1N2 : đoạn thẳng N1N2  được gọi là đoạn 
ăn khớp lý thuyết. 
•  Góc ăn khớp 
Góc Wα  tạo bởi pháp tuyến chung tại điểm tiếp xúc M của hai biên dạng (cũng chính là đường 

ăn khớp nn) và tiếp tuyến chung tt tại P với hai vòng lăn 1 2( ), ( )b bC C : ( , )W nn ttα =  

Ta có:   b1 b2
W

W1 W2

r rcosα = =
r r

 

Với cặp biên dạng thân khai, hai tâm quay O1, O2 cho trước, các bán kính 1 2,b br r  của các vòng 

tròn cơ sở là không đổi nên đường ăn khớp N1N2 cố định. Như vậy, góc ăn khớp Wα  trong cặp 

biên dạng thân khai là không đổi. 
•  Khả năng dịch trục của cặp biên dạng răng thân khai  
Ta có:  1 1 1.cos cosb w w wr O P rα α= =   

Và  2 2 2.cos cosb w w wr O P rα α= =  

⇒   2 22
12

1 1 1

w b

w b

r rO Pi
O P r r

= = =  

Nghĩa là tỷ số truyền có thể xác định theo bán kính các vòng tròn cơ sở, không phụ thuộc vào 
khoảng cách trục 1 2 1 2w w wa O O r r= = + . Do đó, khi thay đổi (một chút ít) khoảng cách trục Wa  

của cặp biên dạng răng thân khai cho trước, thì bán kính các vòng lăn 1 2,W Wr r  đều thay đổi, 

nhưng tỷ số truyền i12 vẫn không thay đổi, bởi vì bán kính các vòng cơ sở 1 2,b br r  vẫn không 

thay đổi . 
Đặc điểm quan trọng này của cặp bánh răng thân khai gọi là khả năng dịch trục. Khi lắp ráp, 
nếu khoảng cách trục wa  của cặp bánh răng thân khai có không chính xác thì tỷ số truyền vẫn 

không thay đổi. 

§2. Điều kiện để tỷ số truyền của một cặp bánh răng thân khai bằng hằng số  

•  Với một cặp bánh răng thân khai, mỗi cặp biên dạng răng ăn khớp 1( )E và 2( )E bị giới hạn 

bởi hai vòng đỉnh răng 1( )aC  và 2( )aC .  

Giả sử bánh dẫn là bánh (1) và có chiều quay như hình 10.10. Cặp biên dạng 1( )E , 2( )E  tiếp 

xúc nhau tại M. Pháp tuyến chung tại M của 1( )E , 2( )E  là đường thẳng nn, tiếp xúc với hai 

wα

2br

1br

2( )bC

1( )bC

n

n

M

2( )E

1( )E Hình 10.9 
t 

t 



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 115

vòng tròn cơ sở 1 2( ), ( )b bC C . Đường N1N2 chính là đường ăn khớp của cặp biên dạng 

1( )E , 2( )E . Gọi 1 2 1 2( ) ( )aB C N N= ∩  và 2 1 1 2( ) ( )aB C N N= ∩ . 

Chỉ khi nào điểm tiếp xúc M của cặp biên dạng răng (E1), (E2) di chuyển trong đoạn B1B2, từ 
điểm B1 đến điểm B2, thì pháp tuyến chung nn của cặp biên dạng mới cắt đường nối tâm O1O2 
tại điểm P cố định. Lúc đó tỷ số truyền của cặp biên dạng là hằng số.  
Điểm 1B  gọi là điểm vào khớp, điểm 2B  gọi là điểm ra khớp.  

Đoạn thẳng 1 2B B  gọi là đoạn ăn khớp thực. 
•  Sau điểm ra khớp B2, nếu cặp biên dạng nói trên còn tiếp tục đẩy nhau chuyển động, ví dụ 
đẩy nhau tại vị trí , ,

1 2( ), ( )E E , chúng sẽ tiếp xúc nhau tại điểm M’ nằm trên vòng đỉnh 1( )aC  

của biên dạng ,
1( )E . Tại M’, pháp tuyến của ,

1( )E  là vô định vì M’ là điểm nhọn, còn pháp 

tuyến của ,
2( )E  là đường thẳng , ,

2M N , tiếp tuyến với vòng tròn 2( )bC . Khi đó, pháp tuyến 

chung tại điểm M’ của , ,
1 2( ), ( )E E  sẽ là đường thẳng , ,

2M N  và tâm ăn khớp bây giờ là 
, , ,

2 1 2P M N O O= ∩ . Điểm P đã tiến dần về phía tâm quay O1, tỷ số truyền i12 của cặp biên 
dạng đã bị thay đổi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Tóm lại, trong cặp bánh răng thân khai, mỗi cặp biên dạng ăn khớp (E1), (E2) chỉ cho tỷ số 
truyền i12 bằng hằng số khi điểm tiếp xúc M của chúng chạy trong đoạn ăn khớp thực B1B2, từ 
điểm B1 đến điểm B2. 
 
•  Quá trình ăn khớp của cặp bánh răng thân khai là sự liên tục kế tiếp nhau vào tiếp xúc của 
nhiều cặp biên dạng răng ăn khớp. Do đó, để tỷ số truyền i12 của một cặp bánh răng là hằng 
số, thì mỗi cặp biên dạng răng chỉ được tiếp xúc với nhau trong đoạn ăn khớp thực B1B2.  
Muốn vậy thì khi cặp biên dạng ăn khớp thứ nhất (E1), ( E2) đang tiếp xúc tại B2 (đang bắt đầu 
ra khớp tại B2) thì cặp biên dạng kế tiếp (E1’), ( E2’) phải bắt đầu vào tiếp xúc hay đã vào tiếp 
xúc trên đoạn ăn khớp thực B1B2.  

B2 

N2 

N1 

O2 

O1 

M 

B1 

n

n

2( )bC

2( )aC

1( )aC

1( )bC
1ωbanï h dáùn, 

Hình 10.10 

,
2N

M 
’ P 

P’ 

(E2) 

(E1) 

(E’2) 

   
(E’1) 
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Điều kiện này gọi là điều kiện ăn khớp đều của cặp bánh răng thân khai. Để thỏa mãn điều 
kiện ăn khớp đều, cần phải thỏa mãn đồng thời hai điều kiện sau đây : Điều kiện ăn khớp đúng 
và điều kiện ăn khớp trùng. 

1) Điều kiện ăn khớp đúng và ăn khớp trùng của cặp bánh răng thân khai  
•  Giả sử cặp biên dạng thứ nhất là (E1), ( E2) đang chuẩn bị ra khớp tại điểm B2. Cặp biên 
dạng kế tiếp là (E1’), ( E2’) phải đang tiếp xúc nhau tại một điểm M nằm trong đoạn B1B2. 
Gọi pN1và pN2 là bước răng đo trên đường ăn khớp N1N2 (khoảng cách đo trên đường ăn khớp 
giữa hai biên dạng răng cùng phía kề nhau, còn gọi là bước ăn khớp).  
Để (E1’) và ( E2’) có thể tiếp xúc với nhau, phải có điều kiện :  

1 1N N Np p p= =               (10.1) 

Hơn nữa, để (E1’) và ( E2’) có thể tiếp xúc với nhau tại một điểm M’ nằm trong đoạn ăn khớp 
thực B1B2, phải có thêm điều kiện:  1 2Np B B≤  

Hay :   1 2 1
N

B B
p

ε = ≥               (10.2) 

Điều kiện (10.1) được gọi là điều kiện ăn khớp đúng.  

Điều kiện (10.2) được gọi là điều kiện ăn khớp trùng. 1 2

N

B B
p

ε =  được gọi là hệ số trùng khớp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Theo tính chất đường thân khai, ta có : 1 1N bp p= ; 2 2N bp p=  với 1 2;b bp p  là bước răng đo 

trên vòng cơ sở của bánh (1) và bánh (2).  

B2 
M 

M’ 

N2 

N1 

O2 

O1 

P 

B1 

n

n

1Np

2( )bC

2( )aC

1( )aC

1( )E

1ωbanï h dáùn, 

Hình 10.11 :  Điều kiện ăn khớp đúng và ăn khớp trùng 

2( )E

1( )bC
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Điều kiện ăn khớp  đúng viết lại như sau : 1 2b b bp p p= =  

Điều kiện ăn khớp đúng cũng có thể viết theo bước răng trên vòng lăn : w1 w2p = p  với w1 w2p ;p  

là bước răng trên vòng lăn của bánh (1) và bánh (2). 

2) Điều kiện ăn khớp khít của cặp bánh răng thân khai 
•  Sau khi điều kiện ăn khớp đúng và ăn khớp trùng đã thoả mãn, tỷ số truyền i12 của cặp bánh 
răng sẽ bằng hằng số nếu như bánh dẫn không đổi chiều quay. 
•  Với bánh (1) là bánh dẫn và có chiều quay 1ω thì cặp biên dạng làm việc là (E1), ( E2) đang 
tiếp xúc nhau tại M, đoạn ăn khớp lý thuyết là N1N2, đoạn ăn khớp thực là B1B2.  
Nếu bánh dẫn đổi chiều quay thì cặp biên dạng làm việc đổi phía thành (E’1), (E’2), đoạn ăn 
khớp lý thuyết và đoạn ăn khớp thực trở thành N’1N’2 và B’1B’2 (hình 10.12). 
Nếu giữa (E’1), ( E’2) không có tiếp xúc (giữa hai biên dạng có khe hở δ  gọi là khe hở cạnh 
răng) thì trước tiên sẽ có hiện tượng gián đoạn truyền động, sau đó là va đập. Do đó trong quá 
trình chuyển tiếp từ khi cặp biên dạng (E1), (E2) thôi ăn khớp đến khi cặp biên dạng (E’1), (E’2) 
vào ăn khớp, tỷ số truyền i12 của cặp bánh răng đã bị thay đổi. 
Như vậy, để tỷ số truyền i12 của cặp bánh răng bằng hằng số khi bánh dẫn (1) đổi chiều quay 
thì, tương ứng với điểm M’, cặp biên dạng làm việc phải là (E’1), (E’’2) đang tiếp xúc với 
nhau. 
ăn khớp không có khe hở cạnh răng δ  được gọi là ăn khớp khít. 
 
•  Suy diễn điều kiện ăn khớp khít (hình 10.12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gọi 1 1( ) ( )Wa E C= ∩ ; ,
1 1( ) ( )Wb E C= ∩ ; 2 2( ) ( )Wc E C= ∩ ; ,,

2 2( ) ( )Wd E C= ∩  

Khi bánh dẫn quay theo chiều 1ω đến khi điểm tiếp xúc M của (E1), (E2) trùng với P thì : 

a P→  và c P→ . Vì 1 2( ), ( )W WC C  lăn không trượt trên nhau nên : aP cP=   (10.3) 

Khi bánh dẫn quay theo chiều ngược lại đến khi điểm tiếp xúc M’ của (E’1), (E’’2) trùng với P 

thì: b P→  và d P→ . Vì 1 2( ), ( )W WC C  lăn không trượt trên nhau nên : bP dP=   (10.4) 

Hình 10.12 : Điều kiện ăn khớp khít 

1( )E

δ

2( )E ,
2( )E

,,
2( )E

,
1( )E

1( )bC

1( )aC

2( )aC

2( )bC

M ,M
a b

c d

1( )wC
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Từ (10.3) và (10.4) suy ra : ab cd= , nghĩa là : 1 2W WW S= .  

Tương tự , ta cũng có : 1 2W WS W=  

Với 1 2,W WW W  lần lượt là chiều rộng rãnh trên vòng lăn của bánh (1) và bánh (2); 1 2,W WS S  lần 

lượt là chiều dày răng trên vòng lăn của bánh (1) và bánh (2). 
 Tóm lại, điều kiện ăn khớp khít  của cặp bánh răng thân khai: Chiều dày răng trên vòng 

lăn của bánh nọ bằng chiều rộng rãnh trên vòng lăn của bánh kia. 
•  Tuy nhiên trên thực tế, để bù lại các sai số do chế tạo và lắp ráp, để phòng ngừa sự dãn nở vì 
nhiệt và lưu thông dầu bôi trơn, người ta thường tạo ra một khe hở cạnh răng nhất định, do đó 
rất khó bảo đảm được điều kiện ăn khớp khít. 

§3. Các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai  

1) Phương pháp bao hình để tạo hình biên dạng thân khai 
•  Xét cơ cấu cam cần đẩy đáy bằng, có biên dạng cam là đường thân khai (E), có vòng tròn 
cơ sở là ( , )b bC O r , đáy cần là đường thẳng (K), góc áp lực đáy cần là 0α  (hình 10.13). 

Lúc đầu, cam và cần ở vị trí (E) và (K), tiếp xúc nhau tại điểm M, pháp tuyến chung tại M của 
(E) và (K) là đường thẳng NM tiếp xúc với vòng cơ sở ( )bC . Sau khoảng thời gian dt, cam và 

cần đến vị trí mới là (E’) và (K’), tiếp xúc nhau tại M’, cần đi được một đoạn dS, cam quay 
được một góc dϕ , pháp tuyến chung tại M’ của (E’) và (K’) là đường thẳng N’M’ tiếp xúc với 

vòng cơ sở ( )bC .  

Do (K) và (K’) song song với nhau nên , ,NM N M≡ . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Ta có : 
,

0cos
MMdS

α
=  và 

, ,
b b

b b

M M MMd
r r

ϕ = =  ⇒  
0cos

brdS
dϕ α

=    (10.5) 

Gọi V và ω  lần lượt là vận tốc tịnh tiến của cần và vận tốc góc của cam, ta có :   
dS V
dt

=                 (10.6) 

Hình10.13 : Nguyên tắc bao hình để tạo hình biên 
dạng răng thân khai 

br

ω

(K) 

(K’) 

(E’) 

(E) 

(M) 

(M’) 

0α

dS 

t 

t 

(C) (Cb) 

dϕ

O 

N = N’ 

P 

V

Mb 

M’b 
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Và :  
d
dt
ϕ ω=                 (10.7) 

Từ (10.5), (10.6) và (10.7) suy ra : 
0

V
cos

br
ω α

=  hay : 
0

.
cos

brV ω
α

=  

•  Từ O, vẽ dường thẳng vuông góc với phương trượt của cần, cắt NM tại P. Đặt r = OP. 

Ta có : 
0cos

brr
α

=   ⇒    .V r ω=  

Gọi (C) là vòng tròn tâm O, bán kính r = OP gắn trên cam. (tt) là đường thẳng gắn cứng trên 
cần, song song với phương trượt của cần và tiếp xúc với (C) tại điểm P. 
Do .V r ω= , tức là vận tốc tịnh tiến của cần bằng vận tốc tiếp tuyến của vòng tròn (C) nên 
đường thẳng (tt) lăn không trượt trên vòng tròn (C). 

•  Như vậy, khi cho cam và cần tiếp xúc và đẩy nhau chuyển động thì 
0

.
cos

brV ω
α

=  và đường 

thẳng (tt) gắn trên cần sẽ lăn không trượt với vòng tròn (C) gắn trên cam.  
Ngược lại, khi cho (tt) gắn trên cần lăn không trượt với vòng tròn (C) gắn trên cam, tức là cho 

cam quay với vận tốc góc ω , cần tịnh tiến với vận tốc V với 
0

.
cos

brV ω
α

= , thì cam và cần sẽ 

tiếp xúc và đẩy nhau chuyển động và do đó biên dạng thân khai (E) sẽ là bao hình của các vị 
trí khác nhau của (K) trong chuyển động tương đối đối với cam. 
•  Từ đó, suy ra phương pháp bao hình để tạo hình biên dạng răng thân khai  :  

 Cho đường thẳng (tt) lăn không trượt với vòng tròn (C). Gọi (K) là đoạn thẳng gắn cứng 
trên (tt), có pháp tuyến làm với (tt) 
một góc bằng 0α . Tại những thời 

điểm khác nhau trong chuyển động 
tương đối của (tt) đối với vòng (C), ta 
ghi lại các vết của (K) trên mặt 
phẳng gắn liền với vòng (C). Ta sẽ 
nhận đượchọ đường thẳng mà bao 
hình là đường thân khai vòng tròn 
(hình 10.16). 

 Nếu thay vì đoạn thẳng (K), ta 
gắn cứng lên (tt) thanh răng hình 
thang thì trên mặt phẳng gắn liền với 
vòng tròn (C), sẽ nhận được những 
họ đường thẳng mà bao hình là các 
cặp biên dạng thân khai đối xứng với 
nhau từng đôi một của bánh răng 
thân khai (hình 10.14). 

2) Thanh răng sinh và thông số của thanh răng sinh 
•  Thanh răng dùng để tạo hình bánh răng thân khai gọi là thanh răng sinh. Hình dạng và kích 
thước thanh răng sinh quyết định hình dạng và kích thước của dao dùng cắt bánh răng theo 
phương pháp bao hình, do đó thanh răng sinh được tiêu chuẩn hoá. 
Thanh răng sinh có các răng hình thang cân, giống hệt nhau và bố trí cách đều nhau.  
Đường thẳng t0t0 song song với đường đỉnh và đường chân, chia đôi răng theo chiều cao gọi là 
đường trung bình. Trên t0t0, chiều rộng răng s0 bằng chiều rộng rãnh w0 : 0 0= ws . 

•  Các thông số của thanh răng sinh  
 Bước răng của thanh răng 0p  (khoảng cách giữa hai biên dạng răng cùng phía của hai răng 

kề nhau đo trên một đường thẳng song song với đường đỉnh hoặc đường chân) 

Hình 10.14

ω

PV

t t
( )C
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 Mo®un : 0
0

pm
π

= . Mođun 0m  được tiêu chuẩn hoá. 

 Góc áp lực của thanh răng 0α  : nửa góc ở đỉnh của hình thang cân. Góc 0α  cũng được tiêu 

chuẩn hoá : 0
0 20α =  và là một thông số về hình dạng răng. 

 Chiều dày răng 0s  và  chiều rộng rãnh 0w  đo trên đường trung bình.  

Ta có : 0 0
0 0= w

2 2
p ms π

= =  

 Chiều cao đỉnh răng ,
0h  và chiều cao chân răng ,,

0h  (khoảng cách từ đường trung bình đến 

đường đỉnh và đường chân) : , ,,
0 0 01, 25h h m= =  

 Chiều cao răng 0 02,5h m=  

 Chiều cao phần lượn tròn ở đỉnh răng và ở chân răng: 0 00, 25c m=  

Thực ra, phần lượn tròn ở đỉnh răng không có ý nghĩa gì trong việc tạo hình biên dạng thân 
khai, do vậy người ta thường dùng chiều cao lý thuyết của đỉnh răng ,

0 01.h m=  và chiều cao lý 

thuyết của răng 0 02, 25h m= . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3) Các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai 

 Trong phương pháp tạo biên dạng răng bằng bao hình nói trên, vòng tròn (C) được gọi là 
vòng chia của bánh răng. Đường thẳng (tt), gắn cứng với thanh răng sinh và lăn không trượt 
với vòng chia (C), được gọi là đường chia. 
Bán kính vòng chia r phụ thuộc vào vận tốc V của thanh răng và vận tốc góc ω  của bánh răng 

được tạo hình:  
0

V
ω cos

brr
α

= = .  

 Các thông số chế tạo cơ bản của bánh răng thân khai  
•  Bước răng p  trên vòng chia : 
Vì vòng chia lăn không trượt với đường chia nên 0p p=  

Mođun của bánh răng: 
pm
π

= ⇒ 0
0

ppm m
π π

= = = .  

•  Góc áp lực α  trên vòng chia :  
Góc ăn khớp của thanh răng và bánh răng trong quá trình tạo hình bánh răng thân khai bằng 
phương pháp bao hình (góc giữa pháp tuyến PN với cạnh răng của thanh răng sinh và đường 
chia (tt)) (hình 10.16). 

Ta có :  cos br
r

α =  và 0α α=  

•  Số răng Z của bánh răng được cắt : 

Hình 10.15: Thanh răng sinh 

Đường đỉnh răng 

Đường trung bình 

Đường đỉnh lý thuyết (T) 

Đường chân răng 

0h
,
0h

,,
0h 0s 0w
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Chu vi vßng chia: 2Zp rπ= ⇒ 2Z m rπ π= ⇒
2rZ
m

=   hay : 
1
2

r mZ=  

•  Khoảng dịch dao δ  - Hệ số dịch dao x : 
 Trong quá trình tạo hình bánh răng thân khai bằng phương pháp bao hình, đường trung bình 
t0t0 của thanh răng sinh không nhất thiết phải trùng với đường chia tt. Khoảng cách giữa đường 

trung bình t0t0 và đường chia tt gọi là khoảng dịch daoδ . Hệ số x
m
δ

=  gọi là hệ số dịch dao. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quy ước về dấu:  

x = 0 : nếu đường trung bình tiếp xúc với vòng chia 
x > 0: nếu đường trung bình nằm ngoài vòng chia 
x < 0 : nếu đường trung bình cắt vòng chia. 

Bánh răng có x = 0 gọi là bánh răng tiêu chuẩn; bánh răng có 0x ≠ gọi là bánh răng dịch dao 
(nếu x > 0 - bánh răng dịch dao dương;  nếu x < 0 - bánh răng dịch dao âm). 
Bốn thông số m, α , Z và x là bốn thông số cơ bản của bánh răng thân khai. m là thông số về 
kích thước, tất cả các kích thước của bánh răng đều được tính theo m. α  là thông số về biên 
dạng răng. Khi biết bốn thông số trên, kích thước của bánh răng hoàn toàn xác định. 
 
•  Xác định một vài kích thước của bánh răng  

 Với bánh răng tiêu chuẩn (x = 0) : Đường chia và đường trung bình trùng nhau.  

Do đó trên đường chia, ta có : 0 0
0 0s = w

2 2
p mπ

= =  

Mặt khác, đường chia và vòng chia lăn không trượt trên nên : 0 0s = w ,w = s , với s và w là 

chiều dày răng và chiều rộng rãnh của bánh răng đo trên vòng chia. 

Suy ra : s = w
2 2
p mπ

= =  

 Với bánh răng dịch dao (hình 10.17) : 
Trên đường chia tt, chiều dày răng của thanh răng :  

, , ,
0 = A B 2s AB AA= −  

⇒  0
0 0 0

m= 2 .
2

s xm tgπ α−  

⇒  0 0 0= m 2 .
2

s x tgπ α⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

ω 

O 

α 

P t 
t0 

δ > 0 

α0 

(Cb) 
(C) 

V 

Hình 10.16 

N 
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Do đường chia (tt) lăn không trượt trên vòng chia (C), nên: 0w = s    

⇒    0w = s = m 2 .
2

x tgπ α⎛ ⎞−⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

Bằng cách lý luận tương tự, ta cũng suy được : s = m 2 .
2

x tgπ α⎛ ⎞+⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ghi chó  

Chu vi vòng cơ sở : . 2b bZ p rπ= ⇒  Bước răng trên vòng cơ sở : 
2 b

b
rp

Z
π

=   

Mặt khác : 
1
2

r mZ=  và 
cos

brr
α

=  ⇒  cosbp mπ α= .  

Do đó, có thể viết lại điều kiện ăn khớp đúng như sau :  

1 2b bp p=  

⇔   1 1 2 2cos cosm mπ α π α=  

⇔   1 2m m m= =  vµ 1 2α α α= =  
 
Như vậy để thỏa mãn điều kiện ăn khớp đúng, hai bánh răng ăn khớp phải có cùng mođun và 
góc áp lực trên vòng chia, tức là hai bánh răng phải được tạo hình từ cùng một thanh răng sinh. 

4) Hiện tượng cắt chân răng – Số răng và hệ số dịch dao tối thiểu 

a) Hiện tượng cắt chân răng 
•  Hiện tượng cắt chân răng là hiện tượng phần biên 
dạng thân khai gần gốc Mb bị dao thanh răng cắt lẹm 
đi trong quá trình cắt bánh răng bằng phương pháp 
bao hình (hình 10.18). 
•  Trong quá trình tạo hình bánh răng thân khai bằng 
thanh răng sinh, điểm tiếp xúc M của cạnh răng (K) 
của thanh răng và biên dạng (E) của bánh răng vạch 
nên đường thẳng PN gọi là đường ăn khớp của quá 
trình tạo hình.  
Hiện tượng cắt chân răng xảy ra khi đường đỉnh lý 
thuyết (T) của thanh răng sinh cắt đường ăn khớp PN tại một điểm không thuộc nửa đường 
thẳng Nx (hình 10.19). 
Chứng minh  

 Giả sử đường đỉnh lý thuyết (T) của thanh răng cắt đường ăn khớp PN tại một điểm S 
không thuộc nửa đường thẳng Nx. Giả sử tại thời điểm đang xét, cạnh răng (K) của thanh răng 
và biên dạng thân khai (E) đang tiếp xúc nhau tại điểm N: biên dạng (E) đang nằm bên phải 
của cạnh răng (K). 

 Khi vòng chia (C) quay được một góc dϕ , biên dạng (E) và cạnh răng (K) dịch chuyển 

đến vị trí mới (E’) và (K’). Biên dạng (E) đi được một khoảng ,,NN  trên vòng tròn (Cb), một 

Phần cạnh răng 
gần chân bị dao 

cắt lẹm đi 

Hình 10.18  

Hình 10.17 

.x mδ =
Không dịch dao: t0t0  = tt 
Có dịch dao: t0t0 

A B 

C D 

A’ B’ 

0α

t t 
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khoảng ,aa  trên vòng chia (C); cạnh răng (K) đi được một khoảng NN’ trên PN, một khoảng 
bb’ = ds trên đường chia (tt). 
Ta có :   , , cos .cosNN bb dsα α= =  

    ,, ,. cos . cosbNN r d r d aaϕ α ϕ α= = =  

Do đường chia (tt) lăn không trượt trên vòng chia (C) nên : , ,aa bb ds= =  

Suy ra :  ,, .cosNN ds α=  

Hay :    ,, ,NN NN=  
Nghĩa là phần gốc của đường thân khai (E’) bây giờ đã nằm bên trái cạnh răng (K’). Nói khác 
đi phần chân gần gốc của biên dạng thân khai đã bị dao thanh răng cắt lẹm đi khi tạo hình. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•   Ghi chú  

 Trong quá trình ăn khớp của cặp bánh 
răng, chỉ có một phần biên dạng răng 
thân khai tham gia ăn khớp và được gọi 
là phần làm việc của biên dạng răng.  
Xác định phần làm việc của biên dạng 
răng như sau: Từ điểm vào khớp B1, vẽ 
vòng tròn tâm O1, bán kính O1B1, cắt biên 
dạng thân khai (E) tại điểm b. Cung ab 
chính là phần làm việc của biên răng (E) 
(hình 10.20) 

 Khi chân răng bị cắt lẹm đi, nhưng 
không lẹm vào phần làm việc của biên 
dạng răng, thì về mặt động học tỷ số 
truyền i12 vẫn không thay đổi. Tuy nhiên 
sức bền uốn của răng giảm xuống (do 
giảm tiết diện đáy răng). Khi phần làm việc của biên dạng răng bị cắt lẹm đi, thì hệ số trùng 
khớp bị giảm xuống, điều kiện ăn khớp trùng có thể bị vi phạm. 

 Hiện tượng cắt chân răng là một hiện tượng có hại, cần phải tránh. 

b) Số răng và hệ số dịch dao tối thiểu 
•  Từ N hạ NQ OP⊥ . Để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng : e PQ≤  (hình 10.21). 

Mà : 2.sin .sin .sin sinPQ PN OP OPα α α α= = =  

(E’) 

N’’ N’ 

α

Hình 10.19 

O 

(K) (K’) 

(E) 

ds 

b 
b’ 

P 

N 

(Cb) 

(C) 

a a’ 

dϕ
1ω

V

(tt) 

(T) 

x 

2( )bC

B1 

a 

b 

2( )aC

1( )bC

1( )aC

Hình 10.20 : Phần làm việc của cạnh răng

1ω

(E) 
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⇒  2 21.sin .sin
2

PQ r mZα α= =  

Vµ :  0 01. .e h m x mδ= − = −  

⇒  (1 )e m x= −  
Do vậy điều kiện để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng : 

 21(1 ) .sin
2

e m x PQ mZ α= − ≤ =  

Víi 020α = , ta cã : 2 2sin
17

α = .  

Do đó hệ số dịch dao và số răng của bánh răng phải thỏa mãn điều kiện:  1
17
Zx− ≤  

+ Khi biết  trước hệ số dịch dao x, số răng tối thiểu của bánh răng: min 17(1 )Z x= −  

+ Khi biết trước số răng Z, hệ số dịch dao tối thiểu của bánh răng: min
17

17
Zx −

=  

Đối với bánh răng tiêu chuẩn (x = 0), để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng, số răng tối 
thiểu của bánh răng phải là Z = 17. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

§4. Các thông số ăn khớp của cặp bánh răng thân khai 

1) Phương trình ăn khớp khít 
•  Giả sử diều điều kiện ăn khớp đúng đã thoả mãn, tức là : 

1 2
1 2 1 2

1 2
b b b W W W

m m m
p p p p p p

α α α
= =⎧

= = ⇔ = = ⇔ ⎨ = =⎩
 

Điều kiện ăn khớp  khít : w1 w2 w2 w1s = w ; s = w  

Thế mà :   w w1 w1p = s + w   

Suy ra :  w w1 w2p = s + s                                  (10.8)   

Hệ thức (10.8) cũng là một dạng của điều kiện ăn khớp khít. 
•  Tính bước  wp  trên vòng lăn  

Ta có : br = rcosα  và b w wr = r .cosα ⇒ w
w

cosαr = r.
cosα

 

t0t0 

(T) 

O 

α = α0  

P tt 

(Cb) 

(C) 

Hình 10.21 : Tính hệ số dịch dao và số răng tối thiểu 

N 

.x mδ =

x 

Q 

h
e
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Chu vi vòng lăn : w w2 r = p .Zπ  ⇒  w
w

2 rp = 
Z
π ⇒   w

w

2 cosp = r.
Z cos
π α

α
 

⇒  w
w

2 1 cosp = mZ.
Z 2 cos
π α

α
 ⇒   w

w

cosp = m
cos

α
π

α
        (10.9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Tính w1 w2s ;s   trên  vòng lăn : (hình 10.23)  

Ta có : w w+ = + β θ β θ  trong đó : w
w

w

s
2r

β =  ; 
s
2r

β =   

Mặt khác, dựa vào phương trình đường thân khai, ta có : w winv( )θ = α  ; inv( )θ = α  

⇒   w
w

w

s sinv( ) inv( )
2r 2r

+ α = + α  

⇒   w w w
ss 2r inv( ) inv( )
2r

⎛ ⎞= + α − α⎜ ⎟
⎝ ⎠

    

Mà :   w
w

cosr r
cos

α
=

α
 ; 

1r mZ
2

=  ; s m 2x.tg
2
π⎛ ⎞= + α⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Suy ra :  ( )w w
w

coss m 2x.tg Z inv( ) inv( )
cos 2

α π⎛ ⎞= + α + α − α⎜ ⎟α ⎝ ⎠
     

Như vậy : ( )w1 1 1 w
w

coss m 2x .tg Z inv( ) inv( )
cos 2

α π⎛ ⎞= + α + α − α⎜ ⎟α ⎝ ⎠
    (10.10a) 

Hình 10.22  

( )bC

( )C

( )WC

( )aC
Ws

s

Wβ

Wθ

β

θ
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( )w2 2 2 w
w

coss m 2x .tg Z inv( ) inv( )
cos 2

α π⎛ ⎞= + α + α − α⎜ ⎟α ⎝ ⎠
   (10.10b) 

Thay (10.9) và (10.10) vào (10.8), ta có : 

( )1 2 1 2 w
w w

cos cosm m 2(x x )tg (Z Z ) inv( ) inv( )
cos cos

α α
π = π + + α + + α − α⎡ ⎤⎣ ⎦α α

 

Suy ra :  1 2
w

1 2

2(x x )inv( ) tg inv( )
Z Z

+
α = α + α

+
         (10.11) 

Phương trình (10.11) được gọi là phương trình ăn khớp khít của cặp bánh răng thân khai. 
 
•  Ý nghĩa của phương trình ăn khớp khít  
Phương trình (10.11) cho ta mối liên hệ giữa một thông số ăn khớp cơ bản của cặp bánh răng 
(góc ăn khớp wα ) và các thông số chế tạo cơ bản của từng bánh răng trong cơ cấu 

( 1 2 1 2, , , ,x x Z Zα ). Do đó phương trình ăn khớp khít cho phép :  

- Hoặc căn cứ vào các thông số chế tạo của từng bánh răng, suy ra điều kiện ăn khớp của cặp 
bánh răng. 
- Hoặc tuỳ theo yêu cầu ăn khớp, có thể chọn các thông số chế tạo (x1, x2) cho thích hợp. 

2) Các chế độ ăn khớp của cặp bánh răng thân khai 

Từ phương trình ăn khớp khít (10.11), ta thấy rằng khi cho trước 1 2, ,Z Zα  thì ứng với các giá 

trị khác nhau của tổng x = x1 + x2, ta có các giá trị khác nhau của góc ăn khớp wα , nghĩa là có 

các chế độ ăn khớp khác nhau. 
•  Chế độ ăn khớp tiêu chuẩn  
Khi 1 2 0x x= = : cặp bánh răng được gọi là cặp bánh răng tiêu chuẩn. 
•  Chế độ ăn khớp dịch chỉnh đều  
Khi 1 2x x= − : cặp bánh răng được gọi là cặp bánh răng dịch chỉnh đều. 
•  Chế độ ăn khớp dịch chỉnh dương  
Khi 1 2 0x x+ > : cặp bánh răng được gọi là cặp bánh răng dịch chỉnh dương. 

3) Các thông số ăn khớp và đặc điểm của chúng trong từng chế độ ăn khớp 

 Góc ăn khớp wα   

Khi 1 2 0x x+ >  :  Từ (10.11) suy ra : winv( ) inv( )α > α hay wα > α  

Khi 1 2 0x x+ =  : Tương tự, ta có : wα = α  

 Bán kính vòng lăn rw  

Ta có : w1 1
w

cosr r
cos

α
=

α
 ; w 2 2

w

cosr r
cos

α
=

α
 

Khi 1 2 0x x+ >  thì w1 1 w 2 2r r , r r> >  

Khi 1 2 0x x+ =  thì w1 1 w 2 2r r , r r= =  

 Khoảng cách trục của cặp bánh răng aw  

Ta có : w w1 w 2 1 2
w

cosa r r (r r )
cos

α
= + = +

α
 ⇒  w 1 2

w

1 cosa m(Z Z )
2 cos

α
= +

α
 

Đặt 0 1 2
1a m(Z Z )
2

= +  ; a0 được gọi là khoảng cách trục tiêu chuẩn 

Khi 1 2 0x x+ >  thì w 0a a>  

Khi 1 2 0x x+ =  thì  w 0a a=  
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 Tỷ số truyền i12  

Ta có : 
2 2w2 b21 2

12
2 w1 b1 1 1 1

1 m Zr r r 2i 1r r r m Z2

ω
= = = = =

ω
   

Điều kiện ăn khớp đúng của cặp bánh răng : m1 = m2  

Do đó :  
2

12
1

Zi
Z

=  

4) Một vài đặc điểm của việc dịch dao và dịch chỉnh ăn khớp 
Việc chế tạo bánh răng có dịch dao không phức tạp và đắt hơn bánh răng không dịch dao, chỉ 
khác là khi cắt răng có dịch dao dương hay âm đã dùng các đoạn thân khai khác nhau của 
cùng một vòng tròn cơ sở để làm cạnh răng. 
 
•  Với bánh răng dịch dao dương x > 0   

 Số răng tối thiểu của bánh răng để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng : min 17(1 )Z x= − . 
Như vậy với bánh răng dịch dao dương, số răng tối thiểu Zmin  có thể nhỏ hơn 17 mà không bị 
cắt chân răng. 

  Khi dịch dao dương, người ta đã dùng phần đường thân khai xa gốc hơn để làm biên dạng 
răng. Bán kính cong của phần làm việc của biên dạng răng tăng lên, nhờ đó sức bền tiếp xúc 
tăng lên.   
Tuy nhiên dịch dao dương làm chiều rộng răng trên vòng đỉnh giảm xuống, có thể gây nên 
hiện tượng nhọn đỉnh răng. Khi thiết kế cần kiểm tra điều kiện không nhọn đỉnh răng : 

as 0,4.m≤ với m và as lần lượt là mođun và chiều dày răng trên vòng đỉnh. 

 Khi dịch dao dương, chiều dày chân răng tăng lên, nhờ đó sức bền uốn tăng lên. 
 

•  Với cặp bánh răng dịch chỉnh   
Với cặp bánh răng dịch chỉnh, ta có thể phân bố hệ số dịch dao x1, x2 một cách hợp lý sao cho 
bảo đảm sức bền uốn đều ở chân răng hai bánh. Mặt khác, nếu khéo chọn hệ số dịch dao x1, x2 
thì hệ số trượt lớn nhất ở chân răng hai bánh có thể cân bằng nhau, nhờ đó bảo đảm được độ 
bền mòn đều ở chân răng hai bánh. 

 
•  Với cặp bánh răng dịch chỉnh dương 

 Dịch chỉnh dương 1 2x + x > 0  dùng để bảo đảm một khoảng cách trục cho trước của cơ cấu 

bánh răng. Thật vậy, với cặp bánh răng có 1 2 0x x+ =  thì khoảng cách trục 

w 0 1 2
1a a m(Z Z )
2

= = + , trong đó m được tiêu chuẩn hoá m = 1 ; 1,5 ; 2 ; 2,5..., Z1, Z2 là số 

nguyên. Do đó không thể bảo đảm được một khoảng cách trục lẻ tuỳ ý cho trước của cặp bánh 
răng.  
Với cặp bánh răng dịch chỉnh dương : 1 2x + x > 0 , khoảng cách trục bằng : 

w 1 2
w

1 cosa m(Z Z )
2 cos

α
= +

α
. Khi thay đổi góc ăn khớp wα , có thể đảm bảo một khoảng cách trục 

tùy ý cho trước. 
 Tuy nhiên dịch chỉnh dương có thể làm giảm hệ số trùng khớp của cặp bánh răng, do đó 

không nên chọn 1 2x + x  quá lớn. Khi thiết kế cần kiểm tra điều kiện ăn khớp trùng : 1ε ≥ . 

§5. Hiện tượng trượt biên dạng răng 
•  Hai biên dạng ăn khớp với nhau là các bao hình của nhau, do đó trong quá trình ăn khớp 
chúng vừa lăn vừa trượt trên nhau. 
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Vận tốc trượt tương đối 
2 1M MV  tại điểm tiếp xúc M của hai biên dạng nằm theo phương tiếp 

tuyến chung tt với hai biên dạng tại điểm tiếp xúc M : 
2 1 2 1.M MV PM ω ω= − , trong đó P là tâm 

ăn khớp (hình 10.5). 
Vận tốc trượt 

2 1M MV  càng lớn khi vị trí tiếp xúc giữa chúng càng xa tâm ăn khớp và chỉ bằng 

không khi vị trí tiếp xúc trùng với tâm ăn khớp.  
Hiện tượng trượt tương đối này được gọi là hiện tượng trượt biên dạng.  
•  Hiện tượng trượt biên dạng làm mòn bề mặt làm việc của răng, làm giảm hiệu suất của bộ 
truyền bánh răng. Độ mòn của biên dạng răng do hiện tượng trượt gây ra ở phần chân răng bao 
giờ cũng lớn hơn độ mòn ở phần đầu răng. 

§6. Bánh răng trụ tròn răng thẳng và răng nghiêng 
Trong phần trên, chúng ta chỉ mới nghiên cứu bánh răng thân khai phẳng trên một tiết diện 
vuông góc với trục quay của bánh răng. Khi xét đến bề rộng bánh răng thì tùy theo hình dạng 
đường răng (giao tuyến của mặt răng với một mặt trụ đồng trục với trục quay) sẽ có các kiểu 
bánh răng khác nhau : 
- Bánh răng trụ tròn răng thẳng : đường răng là một đường thẳng 
- Bánh răng trụ tròn răng nghiêng : đường răng là một đường xoắn ốc trụ tròn 
- Bánh răng trụ tròn răng chữ  V : đường răng là hai đường xoắn ốc trụ tròn nối tiếp và đối 
chiều nhau.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1)  Bánh răng trụ tròn răng thẳng 

a) Mặt răng 
•  Tạo hình mặt răng  
Cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ (Γb) theo đường sinh NN’. Gọi (∆) là một 
đường thẳng thuộc mặt phẳng (Π) và song song với NN’. Khi đó, đường thẳng (∆) vạch nên 
một mặt (Σ) gọi là mặt trụ thân khai. Mặt trụ (Γb) được gọi là mặt trụ cơ sở (hình 10.23). 
 
•  Tính chất  

 Giao tuyến của mặt răng (Σ) với một mặt phẳng vuông góc với trục OO’ của mặt trụ cơ sở 
(Γb) là một đường thân khai vòng tròn (E) . 

Hình10.23 : Bánh răng trụ tròn răng thẳng 

N

,N

,
bM

bM ( )Σ

( )∆

b( )Γ

,
bM

bM

N

,N

( )Σ

bβ

bβ

( )∆
( )Π

b( )Γ O

Hình10.24 : Bánh răng trụ tròn răng nghiêng 

ω ω

Đường răng trên trụ cơ sở
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 Giao tuyến của mặt răng (Σ) và mặt trụ cơ sở (Γb) là một đường sinh ,
b bM M  của mặt trụ cơ 

sở (Γb). 
 Giao tuyến của mặt răng (Σ) với mặt phẳng (Π), tiếp xúc với mặt trụ cơ sở (Γb), là một 

đường thẳng (∆) song song với trục ,OO  của mặt trụ cơ sở (Γb). 
 Tiếp diện (Π) với mặt trụ cơ sở  (Γb) cũng là pháp diện của mặt trụ thân khai (Σ) và ngược 

lại. 

b) Đặc điểm tiếp xúc của hai mặt răng 

•  Cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ 1( )bΓ  theo đường sinh ,
1 1N N . Khi đó, 

đường thẳng 1( )∆  thuộc mặt phẳng (Π) với ,
1 1 1( ) // N N∆  vạch nên một mặt răng 1( )Σ  của bánh 

răng (1). 
Cũng cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ 2( )bΓ  theo đường sinh ,

2 2N N . Khi đó, 

đường thẳng 2( )∆  thuộc mặt phẳng (Π) với ,
2 2 2( ) // N N∆  vạch nên một mặt răng 2( )Σ  của 

bánh răng (2) (hình 10.23). 
Vì hai trục quay O1O1 và O2O2  song song với nhau nên 1 2( ) //( )∆ ∆ . Do vậy khi cho bánh (1) 

quay theo chiều 1ω  thì có lúc đường thẳng 1( )∆  đến trùng với đường thẳng 2( )∆ . Hay nói khác 

đi, khi ăn khớp hai mặt răng 1( )Σ  và 2( )Σ  tiếp xúc nhau theo một đường thẳng (∆) song song 

với các trục của hai bánh răng và nằm trong mặt phẳng ăn khớp (Π) - mặt phẳng tiếp xúc với 
chung của hai mặt trụ cơ sở 1( )bΓ  và 2( )bΓ . 

 
• Ghi chú  

 Bánh răng trụ tròn răng thẳng có thể xem như là một hình khối do một mặt cắt vuông góc 
với trục của nó vạch ra khi chuyển động tịnh tiến dọc theo trục này. 
Khi đó, các phần tử hình học trước đây là điểm trở thành đường, là đoạn trở thành miền, là 
vòng tròn trở thành mặt trụ... Ví dụ vòng chia, vòng lăn, vòng đỉnh.... trở thành mặt trụ chia, 
mặt trụ lăn, mặt trụ đỉnh.... ; đoạn ăn khớp thực trở thành miền ăn khớp thực... ; đường ăn khớp 
trở thành mặt phẳng ăn khớp... 

 Thông số chế tạo của bánh răng trụ tròn răng 
thẳng hoàn toàn giống như các thông số chế tạo 
xét trên một mặt cắt ngang (mặt cắt vuông góc với 
trục quay), chỉ thêm một thông số là bề rộng wb  

của bánh răng. 
 Do hai mặt răng 1( )Σ  và 2( )Σ  không phải dài 

vô hạn mà bị giới hạn bởi hai mặt trụ đỉnh răng 

1( )aΓ , 2( )aΓ  và hai mặt đầu của các bánh răng, 

nên hai mặt răng chỉ có thể tiếp xúc nhau trong 
miền ăn khớp thực , ,

1 1 2 2B B B B  (hình 10.25) với 
,

1 1B B  và ,
2 2B B  lần lượt là giao tuyến của mặt trụ 

đỉnh 2( )aΓ  và 1( )aΓ  với mặt phẳng ăn khớp (Π). 

Khi đường thẳng tiếp xúc chung (∆) của hai mặt 
răng di chuyển đến vị trí ,

1 1B B  thì hai mặt răng 

mới vào khớp theo đoạn ,
1 1B B . Khi (∆) di chuyển 

đến ,
2 2B B  thì hai mặt răng ra khớp theo đoạn 

,
2 2B B . Như vậy, với cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng, hai mặt răng vào khớp và ra khớp đột 

ngột trên suốt bề rộng bánh răng : ăn khớp không êm, có va đập và tiếng ồn. 

 

Hình10.25 : Quá trình ăn khớp của 
cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng 

1B ,
1B

( )∆

( )∆

( )∆
2B ,

2B

( )Π
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2)  Bánh răng trụ tròn răng nghiêng 

a) Mặt răng 
•  Tạo hình mặt răng  
Cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ (Γb) theo đường sinh NN’. Gọi (∆) là một 
đường thẳng thuộc mặt phẳng (Π) và hợp với NN’ một góc 0bβ ≠ . Khi đó, đường thẳng (∆) 

vạch nên một mặt (Σ) gọi là mặt xoắn ốc thân khai. Mặt trụ (Γb) được gọi là mặt trụ cơ sở 
(hình 10.24). 
 
•  Tính chất  

 Giao tuyến của mặt răng (Σ) với một mặt phẳng vuông góc với trục OO’ của mặt trụ cơ sở 
(Γb) là một đường thân khai vòng tròn (E) . 

 Giao tuyến của mặt răng (Σ) và mặt trụ cơ sở (Γb) là đường xoắn ốc trụ tròn ,
b bM M , có 

góc nghiêng bβ , bởi vì ,
b bM M  chính là vết in của đường thẳng ( )∆  trên mặt trụ cơ sở ( )bΓ . 

 Giao tuyến của mặt răng (Σ) với mặt phẳng (Π), tiếp xúc với mặt trụ cơ sở (Γb), là một 
đường thẳng (∆) hợp với đường sinh ,NN  của mặt trụ cơ sở (Γb) một góc bằng bβ .  

 Tiếp diện (Π) với mặt trụ cơ sở (Γb) cũng là pháp diện của mặt xoắn ốc thân khai (Σ) và 
ngược lại. 
 
•  Ghi chú  
Bánh răng trụ tròn răng nghiêng có thể coi như là một hình khối do một tiết diện ngang vạch 
ra, khi cho tiết  diện này chuyển động xoắn ốc dọc theo trục thẳng góc xuyên tâm của nó. Do 
vậy, giao tuyến của mặt răng với các mặt trụ đồng trục với trục quay OO là những đường xoắn 
ốc trụ tròn có cùng bước xoắn. 

b) Đặc điểm tiếp xúc của hai mặt răng 

Cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ 1( )bΓ  theo đường sinh ,
1 1N N . Khi đó, đường 

thẳng 1( )∆  của mặt phẳng (Π) với ,
1 1 1( , ) bN N β∆ =  sẽ vạch nên một mặt răng 1( )Σ  của bánh 

răng (1). Cũng cho mặt phẳng (Π) lăn không trượt trên mặt trụ 2( )bΓ  theo đường sinh ,
2 2N N . 

Khi đó, đường thẳng 2( )∆  của mặt phẳng Π  với ,
2 2 2( , ) bN N β∆ =  sẽ vạch nên một mặt răng 

2( )Σ  của bánh răng (2) (hình 10.24). 
Vì hai trục quay O1O1 và O2O2  song song với nhau nên 1 2( ) //( )∆ ∆ . Do vậy khi cho bánh (1) 

quay theo chiều 1ω  thì có lúc đường thẳng 1( )∆  đến trùng với đuờng thẳng 2( )∆ . Hay nói khác 

đi, khi ăn khớp, hai mặt răng 1( )Σ  và 2( )Σ tiếp xúc nhau theo một đường thẳng (∆) hợp với hai 

trục quay của hai bánh răng một góc bβ . Đường thẳng (∆) nằm trong mặt phẳng ăn khớp (Π) 

của cặp bánh răng. 

c)  Các thông số chế tạo của bánh răng trụ tròn răng nghiêng 
 Ngoài những thông số chế tạo như trong cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng là m, α , Z, x 

và một số thông số chế tạo khác như bán kính vòng đỉnh ar , bán kính vòng chân fr , bề rộng 

bánh răng wb ..., trong bánh răng trụ tròn răng nghiêng còn thêm một số thông số đặc trưng 

cho độ nghiêng của răng. 
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 Thông số xét trên mặt cắt vuông góc với trục quay của bánh răng (mặt cắt ngang) : 
 Bước răng trên vòng chia, được gọi là bước trên mặt đầu, ký hiệu Sp  (hay còn gọi là bước 

răng ngang). 
Môđun bánh răng, được gọi là môđun mặt đầu, ký hiệu Sm  (hay còn gọi là mođun ngang). 

Ta có : S
S

pm
π

=  và 
1
2 Sr m Z=  

 Góc áp lực trên vòng chia, được gọi là góc áp lực mặt đầu, ký hiệu Sα  (hay còn gọi là góc 

áp lực ngang). Ta có :  cos b
S

r
r

α =  

 Bước răng trên vòng cơ sở, được gọi là bước cơ sở trên mặt đầu, ký hiệu bSp  

 
•  Thông số đặc trưng cho độ nghiêng của bánh răng  

 Góc nghiêng của đường răng trên mặt trụ cơ sở bβ  

 Góc nghiêng của đường răng trên mặt trụ chia β  

Góc nghiêng của đường răng trên mặt trụ lăn wβ  

Ta có :   
cos

b

S

tgtg ββ
α

=  

 
•  Thông số đo trên mặt cắt vuông góc với đường răng trên mặt trụ chia (mặt cắt pháp) 

 Bước pháp np  là bước răng đo trên giao tuyến giữa mặt trụ chia và một mặt cắt pháp  

Mo®un pháp : n
n

pm
π

=  

Ta có (hình 10.26) : .cosn Sp p β=  ⇒  .cosn Sm m β=  

 Góc áp lực pháp nα  : 

Ta có (hình 10.27): .cosn Stg tgα α β=  

•  Ghi chú : Trong bánh răng nghiêng, nα  và nm  được tiêu chuẩn hóa : 020nα =  

d) Bánh răng thay thế của bánh răng trụ tròn răng nghiêng 
 Để thuận tiện cho việc giải một số bài toán về cấu tạo và động lực học của cặp bánh răng 

trụ tròn răng nghiêng, người ta tìm cách quy về các bài toán tương ứng của cặp bánh răng trụ 
tròn răng thẳng bằng khái niệm bánh răng thay thế. 

Hình 10.26 :  Hình khai triển 
của mặt trụ chia 

β

Mặt cắt pháp 
O 

O 

pS 

pN 

Hình 10.27 

O 

C 

A 

B 

Mặt cắt pháp Mặt cắt ngang 

β

Sα
nα

β
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 Giả sử cặp bánh răng là dịch chỉnh không (x1+ x2  = 0). Khi đó mặt trụ lăn trùng với mặt 
trụ chia tương ứng. 

 Xét mặt phẳng ( )P  vuông góc 
tại P với hai đường răng (E1) và 
(E2) trên mặt trục chia 1( )Γ và 

2( )Γ  (tức là vuông góc với tiếp 
tuyến chung tt của (E1) và (E2)). 
Giao của mặt phẳng ( )P  với 

1( )Γ và 2( )Γ  là hai tiết diện hình 
ªlÝp. 
Tại lân cận tâm ăn khớp P, ta thấy 
sự ăn khớp của cặp bánh răng trụ 
tròn răng nghiêng tương đương 
với sự ăn khớp của cặp bánh răng 
trụ tròn răng thẳng có tiết diện là 
các hình êlíp. Tuy nhiên tại lân 
cận tâm ăn khớp P, hai hình êlíp gần trùng với hai vòng tròn mật tiếp ,

1( )C và ,
2( )C . 

Do đó, tại lân cận tâm ăn khớp P, có thể xem như sự ăn khớp của cặp bánh răng trụ tròn răng 
nghiêng tương đương với sự ăn khớp của cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng, có vòng chia là hai 
vòng tròn , ,

1 2( ), ( )C C , có môđun là m’ đúng bằng môđun pháp mn của cặp bánh răng trụ tròn 

răng nghiêng. 
Cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng nói trên gọi là cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng thay thế 
cho cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng đang xét. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Thông số của  bánh răng thay thế  
+ Bán kính vòng chia , ,

1 2r , r  của cặp bánh răng thay thế  

(I)

Hình 10.28 : Cặp bánh răng êlíp trên mặt cắt pháp 

(II)

P

1(E )

1(E )

(tt)

(P)

1( )Γ

2( )Γ

Hình 10.29 : Bánh răng thay thế 

a

,
1(C )

,
2(C )

b

P

t

(P)

P β

1r

2r

(I), (II)

Bánh (1) 

Bánh (2) 
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Gọi : r1, r2, β  lần lượt là các bán kính mặt trụ chia và góc nghiêng của đường răng trên mặt trụ 
chia của cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng. 

Theo tính chất của êlíp, bán kính vòng tròn mật tiếp tại P : 
2a

b
ρ =  trong đó : a là bán trục lớn, 

b là bán trục nhỏ của êlíp. 

Với vòng tròn mật tiếp ,
1( )C  (hình 10.29), ta có : 1

cos
ra

β
=  ; b = r1 

Do đó  bán kính  vòng tròn mật tiếp ,
1( )C  bằng :  , 1

1 2

rr =
cos β

 

Tương tự, với vòng tròn mật tiếp ,
2( )C , ta có :  , 2

2 2

rr =
cos β

 

+ Số răng , ,
1 2Z , Z  của cặp bánh răng thay thế 

Ta có : 
,

, 1 1
1 , 2

n

2r 2rZ = =
m cos β.m

  với : n Sm = m cosβ ;  

mS , mn là mođun mặt đầu và môđun pháp của bánh răng trụ tròn răng nghiêng. Do đó, số răng 
của bánh răng trụ tròn răng thẳng thay thế :  

, 1
1 3

2
cos . S

rZ
mβ

=   ⇒  , 1
1 3cos

ZZ
β

=    

Tương tự :  , 2
2 3cos

ZZ
β

=  

với  Z1, Z2 : số răng của cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng : 1 2
1 2

2 2;
S S

r rZ Z
m m

= = . 

e) Đặc điểm ăn khớp của cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng 
•   Trên hai mặt trụ lăn trong cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng ngoại tiếp, hai đường răng 
là hai đường xoắn ốc có cùng góc nghiêng nhưng 

hướng xoắn ngược nhau : 1 2W Wβ β= −  

•  Như đã chứng minh trên đây, hai mặt răng 1( )Σ  

và 2( )Σ  trong cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng 

tiếp xúc nhau theo một đường thẳng (∆) hợp với 
hai trục quay của hai bánh răng một góc bβ  và 

nằm trong mặt phẳng ăn khớp (П), tiếp diện chung 
của hai mặt trụ cơ sở. 
•  Tương tự như trong bánh răng trụ tròn răng 
thẳng, do hai mặt răng 1( )Σ  và 2( )Σ  không phải 
dài vô hạn mà bị giới hạn bởi hai hình trụ đỉnh 
răng 1( )aΓ , 2( )aΓ  và hai mặt đầu của các bánh 

răng, nên hai mặt răng chỉ có thể tiếp xúc nhau 
trong miền ăn khớp thực , ,

1 1 2 2B B B B  (hình 10.30). 

Khi đường thẳng tiếp xúc chung (∆) của hai mặt 
răng di chuyển đến vị trí * ,

1 1B B  thì hai mặt răng vào 

khớp tại một điểm
,
1B  trên mặt đầu thứ nhất. Chiều 

dài tiếp xúc giữa hai mặt răng tăng dần. Khi (∆) 
đến vị trí 1B  thì hai mặt răng tiếp xúc nhau trên 

suốt chiều dài răng. Khi (∆) đến vị trí điểm ,
2B , 

Hình10.30 : Quá trình ăn khớp của 
cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng 

1B

( )∆

,
1B

,
2B2B

*
1B

Wb

bβ

( )Π

(2)
(1)
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chiều dài  tiếp xúc bắt đầu giảm dần. Khi (∆) đến vị trí điểm 2B , hai mặt răng bắt đầu ra khớp 

tại một điểm 2B  trên mặt đầu thứ hai. 
Tóm lại, cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng vào khớp tại một điểm trên một mặt đầu, chiều 
dài tiếp xúc nằm chéo trên mặt răng và tăng dần đến một giá trị cực đại, sau đó giảm dần và ra 
khớp tại một điểm trên mặt đầu bên kia. Do đó, quá trình ăn khớp diễn ra êm hơn so với cặp 
bánh răng trụ tròn răng thẳng. 
 
•  Điều kiện ăn khớp đúng và ăn khớp trùng với cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng  
 

 Điều kiện ăn khớp đúng :  1 2N N Np p p= =   

Với 1 2;N Np p  là bước răng đo trên mặt phẳng ăn khớp (Π) của cặp bánh răng trong mặt cắt 

ngang, tức là đo trên đường thẳng B1B2. 
 

 Điều kiện ăn khớp trùng :   
Khi cặp bánh răng thứ (1) đang ra khớp tại điểm B2 thì cặp răng kế tiếp phải đã hoặc đang vào 

khớp tại điểm
,
1B . Muốn vậy phải có : *

1 2Np B B≤ . 

Suy ra hệ số trùng khớp của cặp bánh răng nghiêng :  
* *
1 2 1 2 1 1

nghieng
N N N

B B B B B B
p p p

ε = = +   ⇒  
.W b

nghieng thang
N

b tg
p

βε ε= +  

với : Wb  là bề rộng bánh răng, bβ  là góc nghiêng của đường răng trên mặt trụ cơ sở, thangε  : là 

hệ số trùng khớp của cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng tương ứng. 
Như vậy, với các điều kiện khác như nhau, hệ số trùng khớp trong cặp bánh răng trụ tròn răng 
nghiêng lớn hơn trong cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Số răng tối thiểu của bánh răng trụ tròn răng nghiêng  
Gọi 1 2,Z Z  là số răng của cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng, , ,

1 2,Z Z  là số răng của cặp bánh 

răng trụ tròn răng thẳng thay thế. Ta có : , 3
1,2 1,2.cosZ Z β= . 

Khi bánh răng trụ tròn răng thẳng thay thế bị cắt chân răng thì bánh răng trụ tròn răng nghiêng 
tương ứng cũng bị cắt chân răng. Thế mà, trong bánh răng trụ tròn răng thẳng tiêu chuẩn       
(x = 0), số răng tối thiểu để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là 17: ,

1,2min 17Z = . Do vậy, 

với bánh răng trụ tròn răng nghiêng tiêu chuẩn : , 3 3
1,2min 1,2minZ = Z .cos β = 17.cos β < 17 , nghĩa là 

số răng tối thiểu của bánh răng trụ tròn răng nghiêng tiêu chuẩn có thể nhỏ hơn 17 mà không 
bị cắt chân răng. 
 

Hình 10.31 : Bánh răng nghiêng và bánh răng chữ V 

tP

aP

P
1P

2P

a 2Pa 2P

t1P t 2P
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•  Bánh răng trụ tròn răng nghiêng có nhược điểm là khi ăn khớp có thành phần phản lực 
chiều trục khác 0, do đó đòi hỏi phải có biện pháp cố định bánh răng trên trục và phải dùng ổ 
đỡ chặn, khiến cho kết cấu gối đỡ trục cũng như việc tính chọn ổ cũng phức tạp hơn. 
Để khắc phục nhược điểm này, người ta dùng bánh răng chữ V hoặc trên mỗi trục lắp hai bánh 
răng nghiêng có góc nghiêng đối ứng nhau. Khi đó thành phần phản lực chiều trục triệt tiêu 
lẫn nhau, không truyền lên các gối đỡ trục (hình 10.31). 
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Chương XI  
 

CƠ CẤU BÁNH RĂNG KHÔNG GIAN 
 
Cơ cấu bánh răng không gian là cơ cấu bánh răng được dùng để truyền chuyển động quay giữa 
hai trục không song song với nhau. Hai trục có thể chéo nhau như trong cơ cấu bánh vít - trục 
vít, cơ cấu bánh răng trụ trục chéo, cơ cấu bánh răng nón chéo. Hai trục có thể giao nhau như 
trong cơ cấu bánh răng nón răng thẳng. 

§1.  Cơ cấu bánh răng nón răng thẳng 

1) Mặt lăn và tỷ số truyền 
 Mặt lăn trong cơ cấu bánh răng nón răng thẳng 

là hai mặt nón tròn xoay (N1) và (N2) có chung đỉnh 
O (hình 11.1). 

 Thật vậy, xét một cặp bánh răng nón răng thẳng, 
hai trục quay (I) và (II) giao nhau dưới một góc δ . 

Gọi P là một điểm sao cho 1 2P PV V=  trong đó 1 2,P P  
là hai điểm lần lượt thuộc bánh (1) và bánh (2) hiện 
đang trùng nhau tại P. 
Nếu từ P hạ PO1 và PO2 lần lượt vuông góc với hai 
trục quay (I) và (II), ta có :  

1 1 1.PV O Pω=  và  2 2 2.PV O Pω=  

⇒  1 1 2 2. .O P O Pω ω=   

⇒  1 1 2 2. .sin . .sinOP OPω ϕ ω ϕ=   

⇒  1 2
12

2 1

sin
sin

i ω ϕ
ω ϕ

= =  

Bởi vì góc giao nhau giữa hai trục 1 2δ ϕ ϕ= +  bằng hằng số và cặp bánh răng thực hiện tỷ số 

truyền i12 không đổi nên các góc 1 2,ϕ ϕ  không đổi, tức là đường thẳng OP cố định. 

Nếu lấy một điểm P bất kỳ trên đường thẳng OP, ta đều chứng minh được : 1 2P PV V=  
Như vậy đường thẳng OP là trục quay tức thời trong chuyển động tương đối của khâu (2) đối 
với khâu (1). 
Khi cơ cấu chuyển động, đường thẳng OP lần lượt vạch nên trên bánh (1) và bánh (2) hai mặt 
nón tròn xoay (N1), (N2) có chung đỉnh O. Do 1 2P PV V=  nên hai mặt nón (N1), (N2) lăn không 
trượt với nhau theo đường OP ((N1), (N2) được gọi là hai mặt lăn của cặp bánh răng nón). 

2) Mặt răng và đặc điểm tiếp xúc  
•  Gọi (N1), (N2) là hai mặt nón lăn của cặp bánh răng nón đang ăn khớp với nhau. Đỉnh của 
(N1), (N2) trùng nhau tại O (hình 11.2).  
Xét một hình cầu (S), tâm O. Hình cầu (S) lần lượt giao với mặt nón (N1), (N2) theo hai vòng 
tròn (C1) và (C2). (C1) và (C2) được gọi là hai vòng lăn của cặp bánh răng nón. 
Gọi ( )Π là vòng tròn lớn của hình cầu (S) sao cho mặt phẳng chứa ( )Π tiếp xúc với các mặt 
nón lăn (N1), (N2). Gọi (K) là mặt phẳng gắn trên ( )Π và đi qua điểm O. 
 
•  Cho mặt phẳng ( )Π lăn không trượt trên hình nón (N1) theo đường sinh OP. Khi đó, bao 
hình các vị trí khác nhau của mặt phẳng (K) trong chuyển động tương đối với bánh (1) sẽ tạo 
nên mặt răng 1( )Σ . Tương tự, khi cho mặt phẳng ( )Π  lăn không trượt trên hình nón (N2) theo 
đường sinh OP thì bao hình các vị trí khác nhau của mặt phẳng (K) trong chuyển động tương 
đối với bánh (2) sẽ tạo nên mặt răng 2( )Σ . Hai mặt răng 1( )Σ  và 2( )Σ  là hai mặt nón thân 
khai. 

(I) (II)

O1 O2 

(N1) (N2) 

O 

P 

(N2)

δ 

ϕ1 ϕ2 

Hình 11.1 
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Như vậy, các mặt răng trong cơ cấu bánh răng nón răng thẳng là hai mặt chóp 1( )Σ  và 2( )Σ  có 

chung đỉnh O, và do đó chúng tiếp xúc với nhau theo đường thẳng (∆) đi qua điểm O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Ghi chú  
Trong phương pháp tạo hình mặt răng nói trên, nếu mặt phẳng (K) đi qua điểm O, ta có cặp 
bánh răng nón răng thẳng, còn nếu mặt phẳng (K) không đi qua điểm O, ta có cặp bánh răng 
nón răng nghiêng. 
Để tạo hình bánh răng nón, thay vì dùng thanh răng sinh như trong bánh răng trụ tròn răng 
thẳng, ta dùng bánh răng dẹt sinh. Bánh răng dẹt sinh là một bánh răng nón đặc biệt có mặt 
lăn là mặt phẳng ( )Π , mặt răng là mặt phẳng (K). Chuyển động tạo hình trong bánh răng trụ 
tròn răng thẳng là chuyển động tịnh tiến của thanh răng sinh, còn trong bánh răng nón là 
chuyển động quay của bánh dẹt sinh. 

3) Các thông số của bánh răng nón  
•  Thông số của bánh răng trụ tròn được định nghĩa trên một mặt cắt vuông góc với hai trục 
quay, đồng thời cũng vuông góc với  một đường sinh của chung của hai mặt lăn. 
 Trong bánh răng nón, mặt cắt vuông góc với hai trục quay và đồng thời vuông góc với đường 
sinh chung OP của hai nón lăn chính là mặt cầu (S). Do đó, nếu xét tương tự như trong bánh 
răng trụ tròn thì thông số của bánh răng nón sẽ được xác định trên mặt cầu (S).  
Tuy nhiên, việc xác định thông số trên mặt cầu không thuận tiện. Hơn nữa, xung quanh các 
vòng lăn (C1), (C2), mặt cầu (S) gần trùng với hai mặt nón (N’1), (N’2), lần lượt trực giao với 
(N1), (N2) và tiếp xúc với (S) theo (C1), (C2). Các mặt nón (N’1), (N’2) được gọi là hai mặt nón 
phụ lớn. 
Do vậy, thông số của bánh răng nón được xác định trên hai mặt nón phụ lớn (N’1), (N’2) (hình 
11.3). 
•  Trong cặp bánh răng nón, để bảo đảm góc giao nhau giữa hai trục, chỉ có thể dùng cặp bánh 
răng tiêu chuẩn hay cặp bánh răng dịch chỉnh đều, do đó vòng lăn và vòng chia tương ứng 
trùng nhau. 
•  Thông số của bánh răng nón trên mặt nón phụ lớn ,( )N (hình 11.3) 

 Bước răng p trên vòng chia (C)  

Chu vi vòng chia bằng 2 r pZπ =  ⇒  
2 rp
Z
π

=  

(S)

(N2)

(I) 

(II) 

(N1)
(C1) 

(C2) 

O

P 

(Π) (Σ1) 

(Σ2) 

(K)

Hình 11..2 

(∆) 
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 Mođun  m của bánh răng :  
pm
π

=  ⇒  
1
2

r mZ=  

 Chiều cao đỉnh răng h’ và chiều cao chân răng h’’ :  
h’ = m 
h’’ = 1,25.m 

 Chiều dài đường sinh L : 
sin

rL
ϕ

=  

 Bề dày B của bánh răng, thông thường : B = 0,3.L 

 Bán kính vòng đỉnh : , cos cos
2a
Zr r h mϕ ϕ⎛ ⎞= + = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 Bán kính vòng chân  : ,, cos 1,25.cos
2f
Zr r h mϕ ϕ⎛ ⎞= − = −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4) Bánh răng thay thế của bánh răng nón 
•  Gọi OP là đường sinh chung của hai nón chia (N1), (N2); O’1, O’2 là đỉnh của hai mặt nón 
phụ (N’1), (N’2); (Π) là mặt phẳng vuông góc tại P với đường thẳng OP. Mặt phẳng (Π) tiếp 
xúc với các hình nón (N’1), (N’2) theo đường thẳng O’1P O’2  (hình 11.4). 
 
•  Tại lân cận tâm ăn khớp P, ta thấy sự ăn khớp của cặp bánh răng nón tương đương với sự ăn 
khớp của cặp bánh răng hình phểu trên mặt nón phụ lớn (N’1), (N’2). Tuy nhiên, tại lân cận 
điểm P, hai mặt nón phụ (N’1), (N’2) lại gần trùng với mặt phẳng (Π). Như vậy có thể nói rằng 
tại lân cận điểm P, sự ăn khớp của cặp bánh răng nón tương đương với sự ăn khớp của cặp 
bánh răng trụ tròn răng thẳng, có vòng chia là lần lượt là C’1(O’1,O’1P), C’2(O’2,O’2P), có 
môđun m’ đúng bằng môđun m của bánh răng nón. 
Cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng nói trên được gọi là cặp bánh răng trụ tròn răng thẳng thay 
thế cho cặp bánh răng nón. 
 
•  Gọi : , ,

1 2,r r  là bán kính vòng chia của cặp bánh răng thẳng thay thế ; 1 2,r r  là bán kính vòng 

chia của cặp bánh răng nón.  

Ta có :  , ,
1 1 1 1,r O P r O P= =  ⇒  , 1

1
1cos

rr
ϕ

= .  Tương tự : , 2
2

2cos
rr

ϕ
= . 

Gọi , ,
1 2,Z Z  là số răng của cặp bánh răng thẳng thay thế, 1 2,Z Z  là số răng của cặp bánh răng 

nón, ta có : 
,

, 1 1
1 ,

1

2 2
cos

r rZ
m m ϕ

= =    ⇒  , 1
1

1cos
ZZ

ϕ
= . Tương tự : , 2

2
2cos

ZZ
ϕ

=  

 

L 

B 

Nón đỉnh 
Nón chia (N) 

Nón chân 

Vòng chia (C) 

Nón phụ lớn trên đó định nghĩa các 
thông số của bánh răng nón 

� 

h’ h’’ 

Mặt cầu mút  
lớn (S) 

O ’ 

O  

Hình 11.3  
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•  Ghi chó 
Gọi Z  là số răng của bánh răng nón, ,Z là số răng của bánh răng trụ tròn răng thẳng thay thế. 

Ta có : , cosZ Z ϕ= . Khi bánh răng trụ tròn răng thẳng thay thế bị cắt chân răng thì bánh răng 
nón cũng bị cắt chân răng. Thế mà, trong bánh răng trụ tròn răng thẳng tiêu chuẩn (x = 0), số 
răng tối thiểu để không xảy ra hiện tượng cắt chân răng là 17 : ,

min 17Z = . Do vậy, với bánh 

răng nón tiêu chuẩn: ,
min min cos 17.cos 17Z Z ϕ ϕ= = < , nghĩa là số răng tối thiểu của bánh răng 

nón tiêu chuẩn có thể nhỏ hơn 17 mà không bị cắt chân răng. 

§2. Cơ cấu bánh răng trụ chéo  

1) Mặt lăn và tỷ số truyền  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Cơ cấu bánh răng trụ chéo thực chất là một cặp bánh răng trụ tròn răng nghiêng ngoại tiếp, 
có góc nghiêng không đối ứng 1 2β β≠ − , được dùng để truyền chuyển động giữa hai trục quay 

chéo nhau. Do vậy, hai mặt lăn 1 2( ), ( )Γ Γ trong cơ cấu bánh răng trụ chéo là hai mặt trụ tròn 

xoay. 
 
•  Gọi P là điểm tiếp xúc của hai mặt trụ lăn 1 2( ), ( )Γ Γ . Gọi 1 2( ), ( )E E  là đường răng trên 

mặt trụ lăn của hai bánh răng. Đây là hai đường xoắn ốc trụ tròn, giả sử đang tiếp xúc với 

O1 O2 

(N1) (N2) 

O 

P 

(Π) 

δ 

φ1 φ 2 

(S) 

(N’1) (N’1) 

O’1 O’2 (C’1) (C’2) 

Hình 11.4 

(Γ1) 

(Π) 

(E1) 

(I) 

(II)
O2 

O1 

P 
tβ1 

β2 

P’’

P’ 

(Γ2) 

P’’ 

P’ 

t 

P 

β1 

β2 

VP2 
VP1 

VP2P1 

Hình 11.5 Hình 11.6 

(E2) H 

β1 
β2 
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nhau tại điểm P. Gọi tt là tiếp tuyến chung tại P với 1 2( ), ( )E E ; tt nằm trong tiếp diện chung 

(PP’P’’) tại P của 1 2( ), ( )Γ Γ ; góc hợp bởi tt với PP’ và với PP’’ lần lượt là 1β  và 2β . 

Góc chéo nhau giữa hai trục : 1 2( ', '')PP PPδ β β= = +  
Gọi O1O2  là đường vuông góc chung của hai trục (I) và (II).  
Khoảng cách trục của cặp bánh răng : Aw = O1O2 = O1P + O2P= r1 + r2 
Trong đó : r1,  r2 là bán kính của mặt trụ lăn 1 2( ), ( )Γ Γ  

•  Gọi P1 và P2  lần lượt là hai điểm thuộc bánh răng (1) và (2), đang trùng nhau tại P, ta có : 

  2 1 2 1P P P PV V V= +  Với : 2 "PV PP⊥ ; 1 'PV PP⊥ ; 2 1 //P PV tt  
Họa đồ vận tốc trên hình 11.6 cho ta : 

2 2 1 1cos cosP PPH V Vβ β= =  ⇒   2 2 2 1 1 1cos cosr rω β ω β=  

⇒   1 2 2
12

2 1 1

cos
cos

ri
r

ω β
ω β

= =              (11.1) 

Như vậy, tỷ số truyền trong cặp bánh răng trụ chéo không chỉ phụ thuộc vào bán kính vòng lăn 

1 2,r r , mà còn phụ thuộc vào góc nghiêng 1 2,β β  của đường răng trên mặt trụ lăn. 

•  Vận tốc 2 1P PV  là vận tốc trượt tương đối giữa hai điểm P2 và P1 và được gọi là vận tốc trượt 
dọc theo đường răng. 
•  Gọi mS1, mS2 là mođun ngang; Z1, Z2 là số răng; mn1, mn2 là mođun pháp của các bánh răng, 

ta có :  1 1 1
1 .
2 Sr m Z= ,  2 2 2

1 .
2 Sr m Z= ,  1 1 1cosn Sm m β= ,  2 2 2cosn Sm m β=  

Tõ (11.1) suy ra : 2 2 2
12

1 1 1

. cos

. cos
S

S

m Zi
m Z

β
β

=  ⇒   2 2
12

1 1

.

.
n

n

m Zi
m Z

=  

Điều kiện ăn khớp đúng của cặp bánh răng :  1 2n nm m=  

Do đó :  2
12

1

Zi
Z

=  

•  Thực tế thường dùng cặp bánh răng trụ chéo 
có δ = 900, khi đó : 0

2 190β β= −    

⇒  2 1
12

1 1

sin
cos

ri
r

β
β

=   ⇒  2
12 1

1

ri tg
r

β=  

•  Ghi chó  
Khi thiết kế cặp bánh răng trụ chéo, với một 
chiều quay cho trước của bánh dẫn, có thể chọn 
tuỳ ý chiều quay của bánh bị dẫn, bằng cách 
chọn góc nghiêng 1 2,β β  cho phù hợp (chứ 

không cần thêm bánh răng trung gian như trong 
cặp bánh răng trụ tròn). 
Thật vậy, khi muốn đổi chiều quay của bánh bị 

dẫn (2), tức là muốn 2PV  trở thành ,
2 2P PV V= −  

thì tiếp tuyến chung tt trở thành t’t’ (hình 11.7). 
Muốn vậy, phải thay đổi góc nghiêng 1 2,β β của 

hai bánh răng sao cho góc nghiêng mới , ,
1 2,β β  

thỏa mãn hệ thức: 
 , , 0

1 2 1 2180 ( )β β β β+ = − +              (11.2) 

 

 

P2 

tt 

P 

β2 

β1 

VP1 

VP2 

VP2P1 

V ’P2 

t’t’ 

β’2 

β’1 

P1 

Hình 11.7  
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2) Mặt răng và đặc điểm tiếp xúc 

Mặt răng của cặp bánh răng trụ chéo là hai mặt xoắn ốc thân khai 1 2( ), ( )Σ Σ . Hai mặt răng 

1 2( ), ( )Σ Σ  trong cặp bánh răng trụ chéo chỉ tiếp xúc nhau tại một điểm. 

Do tiếp xúc điểm nên phần làm việc trên mặt răng của mỗi bánh răng trụ chéo là một đường 
cong nằm vắt chéo trên mặt răng. Cũng do tiếp xúc điểm và hiện tượng trượt dọc theo đường 
răng, nên mặt răng chóng bị mòn và mòn không đều. Vì vậy cặp bánh răng trụ chéo chỉ truyền 
được công suất không lớn. 

§3.  Cơ cấu trục vít - bánh vít trụ tròn 

 
•  Cơ cấu bánh vít trụ tròn 
được dùng để truyền động 
giữa hai trục chéo nhau một 
góc δ . Thông thường, hai 
trục trực giao với nhau: 

090δ =  
•  Hãy xét một cặp bánh răng 
trụ chéo đặc biệt (hình 11.8). 
Bánh răng (1) có góc nghiêng 

1β  rất lớn. Bánh răng (2) có 

góc nghiêng 2β  rất nhỏ. 

Khi đó, đường răng 1( )E của 
bánh (1) quấn nhiều vòng trên 
mặt trụ lăn 1( )Γ . Đường răng 

2( )E  của bánh (2) là những 
đoạn ngắn trên mặt trụ lăn 

2( )Γ . 
Bánh răng (1) được gọi là trục 
vít trụ tròn, răng của trục vít 
được gọi là ren vít. Bánh răng 
(2) được gọi là bánh vít. Đây 
chính là bộ truyền bánh vít - 
trục vít  thân khai. 
Vì là cặp bánh răng trụ chéo nên hai mặt răng 
trong cặp bánh vít - trục vít thân khai tiếp xúc 
nhau  theo điểm. 
•  Tỷ số truyền (giống như cặp bánh răng trục 

chéo): 1 2 2
12

2 1 1

cos
cos

ri
r

ω β
ω β

= =  

Thông thường, người ta dùng cặp bánh vít - trục 
vít trụ tròn có góc giao nhau giữa hai trục 

0
1 2 90δ β β= + = nên : 2

12 1
1

ri tg
r

β=    

Với trục vít, thay vì dùng khái niệm góc 
nghiêng 1β , người ta dùng khái niệm góc xoắn ốc λ  của ren vít trên mặt trụ lăn 1( )Γ  :  

0
190λ β= −   

O2 (II) 

(E2)

O1 

(I) 

P 
t 

β1 

β2 

(E1)

Hình 11. 8  

(Γ2) 

(Γ1) 

z

πd1 

pX
λ 

z

(Γ1)

(E1)

Hình 11.9 : Khai triển 
mặt trụ lăn (Γ1) 



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 142

Suy ra : 2
12

1

ri
r tgλ

=  

•  Gọi pX là bước xoắn ốc của đường ren (E1) trên mặt trụ lăn 1( )Γ  của trục vít, d1 là đường 

kính của mặt trụ lăn 1( )Γ  (hình 11.9), ta có :  
12

Xptg
r

λ
π

=      (11.2) 

Gọi p là bước ren theo chiều trục của trục vít, Z1 là số răng của trục vít (Z1 được gọi là số mối 
ren), ta có :  pX = Z1.p              (11.3) 
Mặt khác, bước ren p theo chiều trục của trục vít bằng bước răng pS2 trên mặt đầu (bước răng 
ngang) của bánh vít : 
 p = pS2 =π.mS2                 (11.4) 

Với mS2 là mo đun mặt đầu của bánh vít. 

Từ (11.2), (11.3), (11.4) suy ra : 1 2 1 1

1 1

sZ m Z mtg
d d

λ = =  

Trong đó : m1 = mS2 được gọi là mođun của trục vít. 
Để hạn chế số lượng dao cắt bánh vít, ứng với mỗi giá trị của mođun m1, người ta quy định 

một số giá trị  nhất định của 1

1

dq
m

= . Suy ra : 1Ztg
q

λ =   và :  1 1d m q=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Cặp bánh vít - trục vít trụ tròn trong đó bánh vít là một bánh răng thân khai răng nghiêng có 
nhược điểm là tiếp xúc điểm (do đó mặt răng chóng mòn và mòn không đều).  
Để khắc phục nhược điểm này, người ta thay đổi cấu tạo mặt răng bánh vít : Mặt răng của 
bánh vít được cắt bằng dao phay lăn có hình dạng giống hệt như trục vít sẽ ăn khớp với nó và 
quá trình chuyển động khi cắt giống hệt như quá trình chuyển động khi ăn khớp sau này giữa 
trục vít và bánh vít. Khi đó mặt chân răng của bánh vít bây giờ là một mặt xuyến chân răng 
(chứ không còn là mặt trụ như trong bánh răng thân khai); tiếp xúc giữa bánh vít và trục vít 
bây giờ là tiếp xúc đường. Để tăng chất lượng ăn khớp, phần giữa của mặt trụ đỉnh răng của 
bánh vít cũng được chế thành mặt xuyến đỉnh răng (hình11.10). 

 
 
 

Hình11.10 
pX  

p 

Mặt xuyến 
đỉnh răng 

Mặt xuyến 
chân răng 
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Chương XII  
HỆ BÁNH RĂNG 

 

§1.  Đại cương  

1) Đặt vấn đề  
 Mỗi cặp bánh răng chỉ thực hiện một tỷ số truyền i không lớn lắm, thông thường 5i ≤ . 

Nếu dùng một cặp bánh răng để thực hiện một tỷ số truyền lớn sẽ dẫn đến bất hợp lý về kích 
thước, trọng lượng, kết cấu của bộ truyền và lãng phí về vật liệu chế tạo. Do đó, để thực hiện 
một tỷ số truyền i lớn, phải dùng hệ bánh răng, gồm nhiều cặp bánh răng phối hợp nhau.  

 Ngoài ra, hệ bánh răng có những công dụng khác như thực hiện nhiều tỷ số truyền (hộp 
tốc độ...), truyền động với nhiều bậc tự do (hộp vi sai ô tô...) thực hiện các chuyển động có 
yêu cầu đặc biệt (cơ cấu máy bện cáp, cơ cấu máy tiện trục khuỷu, cơ cấu máy trộn hỗn hợp 
bê tông..) 

2) Các loại hệ bánh răng  

a) Hệ bánh răng thường   
 Hệ bánh răng thường là hệ bánh 

răng trong đó các bánh răng đều có 
đường trục cố định (trong một hệ quy 
chiếu gắn liền với giá).   

 Hệ gồm nhiều cặp bánh răng nối 
tiếp nhau trên hình 12.1 là một hệ 
bánh răng thường. Bậc tự do của hệ : 

5 43 2W n p p= − −  víi : 5 6p = ;  

4 5p = ; 6n = ⇒ 1W =  

b) Hệ bánh răng vi sai  
 Hệ bánh răng vi sai là hệ bánh răng mà trong đó mỗi cặp bánh răng có ít nhất một bánh 

răng có đường trục di động (không cố định trong hệ quy chiếu gắn liền với giá). 
Bánh răng có đường trục cố định gọi là bánh răng trung tâm, bánh răng có đường trục di động 
gọi là bánh răng vệ tinh. Khâu động mang trục của bánh vệ 
tinh gọi là cần. 

 Hệ bánh răng cho trên hình 12.2 là một hệ bánh răng vi 
sai. Bậc tự do của hệ: 5 43 2W n p p= − −  với : 5 4p = ; 

4 2p = ; 4n = ⇒ 2W = . Bánh trung tâm là bánh (1) và bánh 
(3), bánh vệ tinh là bánh (2) và (2'). Cần là khâu động (C) 
mang hai bánh vệ tinh (2), (2').  
Khi cố định cần (C), hệ vi sai nói trên trở thành hệ thường. 

 Trong chương này, chúng ta chỉ xét các hệ vi sai có hai 
bậc tự do. 

c) Hệ bánh răng hành tinh  
 Hệ bánh răng hành tinh là hệ bánh răng vi sai (có W = 2) trong đó có một bánh răng trung 

tâm cố định. 
Khi cố định bánh trung tâm (3) của hệ vi sai trên hình 12.2 thì hệ này trở thành một hệ hành 
tinh (hình 12.3). Bậc tự do của hệ : 5 43 2W n p p= − −  với : 5 3p = ; 4 2p = ; 3n = ⇒ 1W = . 

Hình 12.4, 12.5 mô tả một số hệ hành tinh trong đó có sử dụng cặp bánh răng nội tiếp. 
 Trong hệ vi sai và hành tinh phẳng (hình 12.2, 12.3, 12.4, 12.5), đường trục của các bánh 

trung tâm (1), (3), và đường trục của cần (C) phải nằm trên cùng một đường thẳng. Điều kiện 
này được gọi là điều kiện đồng trục của hệ. 

Hình 12.2 : Hệ vi sai 

1Z

2Z ,
2Z

3Z

C

1Z

2Z
,
2Z

,
3Z

Hình 12.1 : Hệ thường 

3Z

4Z

,
4Z

5Z

6Z
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d) Hệ vi sai kín  
Hệ vi sai kín là hệ vi sai trong đó các bánh trung tâm đều không cố định, nhưng hai bánh trung 
tâm hoặc một bánh trung tâm và cần được nối với nhau bằng một hệ thường.  
Ví dụ hệ trên hình 12.6 là một hệ vi sai kín. Đây là một hệ hỗn hợp gồm một hệ vi sai (Z1, Z2, 
cần C) và một hệ thường (Z3, Z4, Z4’, Z5). Hệ thường nối bánh trung tâm Z1 và cần C của hệ vi 
sai. Bậc tự do của hệ vi sai kín : W = 1. 

§2.  Phân tích động học hệ bánh răng 

1) Tỷ số truyền trong hệ bánh răng thường  

a)  Hệ thường phẳng (hình 12.1)  

•  Tỷ số truyền của hệ : 1
16

6

i ω
ω

=   

Với 1 6,ω ω  là giá trị đại số của vận tốc góc trục vào (1) và trục ra (6) của hệ. 

Ta có:   3 51 1 2 4
16

6 2 3 4 5 6

. . . .i ω ωω ω ω ω
ω ω ω ω ω ω

= =  

Suy ra:  16 12 2'3 3'4 4'5 56. . . .i i i i i i=  

Tỷ số truyền của mỗi cặp bánh răng có thể tính theo số răng: 2
12

1

Zi
Z

= − ;..., 4
3'4 ,

3

Zi
Z

= + ... DÊu  

(-) ứng với cặp bánh răng ngoại tiếp, dấu (+) ứng với cặp bánh răng nội tiếp. 

Hình 12.3 : Hệ hành tinh 

1Z

2Z ,
2Z

3Z

C

Hình 12.4  

1Z

C

2Z

,
2Z

3Z

C

Hình12.5 

,
2Z2Z

1Z 3Z

1Z

2Z 3Z

4Z
'
4Z

3 C≡

5Z

Hình 12.6 : Hệ vi sai kín 
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Do đó:  3 5 61 2 4
16 , , , ,

6 1 2 3 4 5

Z Z ZZ Zi
Z Z Z Z Z

ω
ω

⎛ ⎞ ⎛ ⎞⎛ ⎞⎛ ⎞ ⎛ ⎞
= = − − + − −⎜ ⎟ ⎜ ⎟⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎠ ⎝ ⎠
     

Hay:   ( ) 3 61 2 4
16 , , '

6 1 2 3 4

1 . . .k Z ZZ Zi
Z Z Z Z

ω
ω

= = −   

Trong đó  k là số cặp bánh răng  ngoại tiếp. 
 
•  Ghi chú  
Trong hệ bánh răng thường hình 12.1, bánh răng (5) ăn khớp đồng thời với hai bánh răng trên 
trục trước và trục liền sau nó nên số răng của nó không có mặt trong công thức tỷ số truyền i16. 
Bánh răng (5) được gọi là bánh răng nối không. Bánh răng nối không không có ý nghĩa đối với 
giá trị tuyệt đối của tỷ số truyền, mà chỉ có ý nghĩa đối với chiều quay của trục ra. Ngoài ra 
còn có ý nghĩa về kết cấu. 

b) Hệ thường không gian  
Do các trục quay không song song với nhau nên 
dấu của vận tốc góc và của tỷ số truyền không còn 
ý nghĩa nữa, vì vậy ta chỉ dùng giá trị tuyệt đối. 

Tỷ số truyền i13 :    
1 1 2

13
3 2 3

.i ω ω ω
ω ω ω

= =  

Suy ra:   31 2
13 ,

3 1 2

. ZZi
Z Z

ω
ω

= =  

Chiều quay của trục ra (bánh răng Z3) được xác 
định dựa trên chiều quay của trục vào (bánh răng 
Z1) nhờ phương pháp đánh dấu như trên hình 12.7. 

2) Quan hệ vận tốc góc trong hệ vi sai  
Hệ vi sai có 2 bậc tự do đó vận tốc góc khâu bị dẫn 
cuối cùng phụ thuộc vào vận tốc góc của hai khâu dẫn. Do vậy ở đây, ta không tính tỷ số 
truyền mà tìm quan hệ vận tốc góc của khâu bị dẫn cuối cùng và hai khâu dẫn. 

a) Hệ vi sai phẳng  

Hãy xác định quan hệ giữa các vận tốc góc 1 3; ; Cω ω ω  của bánh (1), (3) và cần (C) trong hệ vi 

sai trên hình 12.2. 
•  Xét chuyển động tương đối của hệ đối với cần (C).  
Trong chuyển động tương đối này, đường trục của các bánh răng đều cố định, do đó hệ trở 
thành hệ thường, vận tốc góc của các khâu (1), (3) trở thành: 1 1

C
Cω ω ω= − ; 3 3

C
Cω ω ω= − . 

Tỷ số truyền giữa khâu (1) và (3) trong chuyển động tương đối : 

 11
13

3 3

C
C C

C
C

i ω ωω
ω ω ω

−
= =

−
 

Thế nhưng trong chuyển động tương đối, hệ trở thành hệ thường, tỷ số truyền 13
Ci  có thể tính 

theo các số răng:  32
13 ,

1 2

C ZZi
Z Z

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

Tóm lại :   1 32
13 ,

3 1 2

CC

C

ZZi
Z Z

ω ω
ω ω

⎛ ⎞⎛ ⎞−
= = − −⎜ ⎟⎜ ⎟− ⎝ ⎠⎝ ⎠

    (12.1) 

•  Tương tự như trên, ta cũng có : 1 2
12

2 1

CC

C

Zi
Z

ω ω
ω ω

−
= = −

−
 

Hình 12.7 : Hệ thường không gian 
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b)  Hệ vi sai không gian 
•  Điều kiện đồng trục trong hệ vi sai không gian: Mọi bánh trung tâm và cần đều đồng trục, 
mọi mặt nón lăn phải có chung một đỉnh (hình 12.8). 
•  Quan hệ giữa các vận tốc góc 1 2, , Cω ω ω  : 
Xét chuyển động tương đối của hệ đối với cần (C) trong hệ vi sai không gian (hình 12.8). 
Trong chuyển động tương đối này, hệ vi sai không gian trở thành hệ thường không gian, vận 
tốc góc của khâu (1), khâu (2): 1 1

C
Cω ω ω= − , 2 2

C
Cω ω ω= −  

Tỷ số truyền giữa khâu (1) và khâu (2) trong chuyển động tương đối đối với cần C : 

1 1
12

2 2

C
CC

C
C

i
ω ω ω

ω ω ω

−
= =

−
 

Do trong chuyển động tương đối, hệ trở thành hệ thường nên :  2
12

1

C Zi
Z

=  

Suy ra:   
1 2

12
12

C C

C

Zi
Z

ω ω

ω ω

−
= =

−
           (12.2) 

Ta có: 
2 2 2

2 2 22C C Cω ω ω ω ω ω− = + −  

Do 2 Cω ω⊥ ⇒  2 0Cω ω = ⇒
2 2 2

2 2C Cω ω ω ω− = +  

Do 1 // Cω ω ⇒ 1 1C Cω ω ω ω− = −  

Tóm lại : 
1 1

12 2 2
2 2

C
CC

C
C

i
ω ω ω

ω ω ω

−
= =

+
  với 12

Ci  được tính toán như trong hệ thường không gian. 

 
•  Quan hệ giữa các vận tốc góc 1 3, , Cω ω ω  : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tương tự như trên, khi xét chuyển động tương đối của hệ đối với cần C, ta có: 

1 1 32
13 ,

1 23 3

C
CC

C
C

ZZi
Z Z

ω ω ω

ω ω ω

−
= = =

−
  

Vì 1 3, , Cω ω ω  cùng phương nên có thể dùng các giá trị đại số 1 3, , Cω ω ω  của vận tốc góc và có 

thể xét đến dấu của tỷ số truyền 13
Ci . 

Hình 12.8 : Hệ vi sai không gian 

3Z

1ω
Cần C 

1Z

,
2Z

3ω

2Z

Hình 12.9 : Hệ thường tương ứng 

3Z

1ω
1Z

,
2Z

3ω

2Z
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Bằng phương pháp đánh dấu trong hệ thường tương ứng (hình 12.9) ta thấy 1
Cω  và 3

Cω  ngược 

chiều nhau. Suy ra :  31 2
13 ,

3 1 2

C
C

C

ZZi
Z Z

ω
ω

= = −  

Tóm lại:  1 32
13 ,

3 1 2

C C

C

ZZi
Z Z

ω ω
ω ω

−
= = −

−
 

3) Tỷ số truyền trong hệ hành tinh 
Hệ hành tinh có một bậc tự do. Từ quan hệ vận tốc góc trong hệ vi sai, dễ dàng suy ra tỷ số 
truyền trong hệ hành tinh. 
Xét hệ hành tinh phẳng như trên hình 12.3, trong đó bánh trung tâm (3) cố định: 3 0ω =  

Từ (12.1) suy ra : 1
13
CC

C

iω ω
ω
−

=
−

.    

Hay:  1
1 131 C
C

C

i iω
ω

= = −   với: 32
13 ,

1 2

C ZZi
Z Z

⎛ ⎞⎛ ⎞
= − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠
 

Tương tự, ta có:  2
2 231 C

C
C

i iω
ω

= = −   với : 3
23 ,

2

C Zi
Z

⎛ ⎞
= −⎜ ⎟

⎝ ⎠
 

Lưu ý bánh (3) là bánh trung tâm cố định. 

Từ đó suy ra: 

32
,

1 211
12

2 2 3
,
2

1

1

C

C

ZZ
Z Zii

i Z
Z

ω
ω

⎛ ⎞⎛ ⎞
− − −⎜ ⎟⎜ ⎟

⎝ ⎠⎝ ⎠= = =
⎛ ⎞

− −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

§5.  Chọn số răng các bánh răng trong hệ hành tinh 
 Số răng trong hệ hành tinh được chọn dựa trên yêu cầu về tỷ số truyền, đồng thời phải thỏa 

mãn các điều kiện: 
 
 Điều kiện đồng trục 

Trong hệ hành tinh phẳng trên hình 12.3, 12.4, 12.5, đường trục của các bánh trung tâm (1), 
(3), và đường trục của cần (C) phải nằm trên cùng một đường thẳng. 
 
 Điều kiện lắp 

Trong hệ hành tinh, khi chuyển động, các 
bánh vệ tinh (hay các khối bánh vệ tinh) 
gây nên các lực ly tâm. Để cân bằng các 
lực ly tâm, cần (C) có dạng một chạc gồm 
nhiều nhánh phân bố đều, mỗi nhánh mang 
ổ trục của một bánh vệ tinh (hay một khối 
bánh vệ tinh) (hình 12.10). Dùng nhiều 
bánh vệ tinh phân bố đều, lực tác dụng sẽ 
phân bố cho các bánh vệ tinh, nhờ đó 
mođun các bánh răng có thể nhỏ, kích 
thước hướng kính của hệ hành tinh sẽ nhỏ 
gọn. Đồng thời, lực hướng tâm tác dụng lên 
trục của bánh trung tâm và cần (C) gần như 
bằng  không.  
Vấn đề đặt ra là phải lắp được các bánh vệ 
tinh lên các nhánh của cần (C), sao cho các 

Hình 12.10  

( )C

3Z

1Z

2Z
3Z

1Z

2Z

2Z

2Z
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bánh vệ tinh đồng thời ăn khớp với các bánh trung tâm. Đây chính là điều kiện lắp của hệ 
hành tinh. 
 

 Xét hệ hành tinh hình 12.10. Cần phải xác định các số răng của hệ để đồng thời bảo đảm 
được tỷ số truyền, điều kiện đồng trục và điều kiện lắp. Giả sử các bánh răng đều tiêu chuẩn 
và cùng môđun. 

1) Điều kiện  đồng trục 

Để các bánh trung tâm 1 3,Z Z  và cần (C) đồng trục với nhau, phải có : 

3 1 22r r r= +                (12.3) 

Trong đó 1 2 3, ,r r r  là bán kính vòng lăn của các bánh 1, 2, 3. 

Do các bánh răng ăn khớp với nhau phải có cùng môđun m, hệ thức (12.3) trở thành:  

  3 1 2
1 1 12.
2 2 2

mZ mZ mZ= +  

⇒   3 1 22Z Z Z= +     

Hay:  3 1
2 2

Z ZZ −
=  . 

Do 2Z  là số nguyên nên các số răng 3 1,Z Z  phải đều cùng là số lẻ hay đều cùng là số chẵn. 

2) Điều kiện lắp 

Để có thể lắp được, cung in đậm ( )t  trên hình 
12.11 phải bằng số nguyên lần bước răng p trên 
vòng lăn của các bánh.  

Do đó: 31
2

ZZZ k
n n

+ + =  phải là số nguyên, với n 

là số bánh răng vệ tinh hay số chạc của cần C). 
Suy ra : 1 3 2( )Z Z n k Z+ = −   

Như vậy 1 3Z Z+  phải là bội số của n. 

 
Tóm lại để thỏa mãn cả hai điều kiện đồng trục và 
điều lắp, cần phải có điều kiện: 1 3Z Z+  phải là bội 

số của n nếu n chẵn; bội số của 2n nếu n lẻ. 

§3.  Công dụng của hệ bánh răng 

1) Công dụng của hệ thường 
•  Hệ bánh răng thường được dùng để thực hiện các tỷ 
số truyền lớn mà một cặp bánh răng không thể thực 
hiện được (hệ được gọi là hộp giảm tốc nếu trục ra 
quay chậm hơn trục vào, hộp tăng tốc nếu trục ra quay 
nhanh hơn trục vào); dùng để thực hiện nhiều tỷ số 
truyền khác nhau (hộp số, hộp biến tốc). 
Ví dụ hộp số (hình 12.12) có hai khối bánh răng: 
Khối (1) có ba bánh răng gắn cứng trên trục (I). Khối 
(2) có 3 bánh răng có thể di động dọc trục (II) (và 
được gọi là khối bánh răng di trượt). Bán kính vòng 
lăn của các bánh thoả mãn điều kiện:  

, , ,
1 1 2 2 3 3r r r r r r+ = + = +  

 

1Z
2Z

3Z

,
1Z ,

2Z ,
3Z

( )I

( )II

Khối bánh răng cố định 

Khối bánh răng di trượt 
Hình 12.12 

3Z

2Z
1Z

( )t

Hình 12.11  
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Mặt khác, khoảng cách giữa các vành răng của các bánh răng trên trục (I) và (II) được tính 
toán sao cho khi cho khối bánh răng di trượt di chuyển dọc theo trục (II), chỉ có thể có 1 cặp 
trong 3 cặp bánh răng là ăn khớp với nhau thôi.  
Khi cho cặp bánh răng (2,2’) ăn khớp với nhau, tỷ số truyền giữa hai trục (I) và (II) bằng : 

,
2

,
2

I II
Zi
Z

= − . Khi cho cặp bánh răng (1,1’) ăn khớp với nhau (gạt khối bánh răng di trượt sang 

bên trái) thì : 
,
1

,
1

I II
Zi
Z

= − . Khi cho cặp bánh răng  (3,3’) ăn khớp với nhau (gạt khối bánh răng 

di trượt sang bên phải) thì : 
,
3

,
3

I II
Zi
Z

= − . Nghĩa là hộp số nói trên thực hiện được ba tỷ số 

truyền khác nhau giữa hai trục (I) và trục (II). 
•  Hệ bánh răng thường được dùng 
để truyền động giữa hai trục xa nhau 
với một tỷ số truyền chính xác (hình 
12.13). Nếu dùng một cặp bánh răng 
để truyền động từ trục (I) sang trục 
(II) sẽ dẫn đến không hợp lý về mặt 
kích thước và chế tạo. Nếu dùng bộ 
truyền đai hay xích thì tỷ số truyền 
không chính xác. 
•  Hệ bánh răng thường còn dùng để 
đảo chiều quay trục bị dẫn (hình 12.14). Khi kéo chạc A xuống, trục bị dẫn (II) sẽ đổi chiều 
quay. 

2) Công dụng của hệ vi sai 
Hệ vi sai có hai bậc tự do, do đó nó được 
sử dụng trong các trường hợp cần tổng hợp 
hai chuyển động quay độc lập thành một 
chuyển động quay hay phân tích một 
chuyển động quay thành hai chuyển động 
quay độc lập. 
Phần này giới thiệu hộp vi sai trong ô tô, 
dùng để phân tích một chuyển động quay 
thành hai chuyển động quay độc lập. 

•  Hộp vi sai trong ô tô 

Gọi 1 3, ,V V V  lần lượt là vận tốc ô tô và vận tốc 

của tâm bánh xe sau (1) và (3); 1 3,ω ω  lần lượt 

là vận tốc các bánh (1) và (3) (hình 12.15). 
 Khi xe chạy trên đường thẳng: 

1 3V V V= =  ⇒  1 3ω ω=  

 Khi xe chạy trên đường vòng:  

1 3V V<   

Do đó, để xe đi vòng dễ dàng, không bị trượt 
trên mặt đường, phải có 1 3ω ω< . 

Thế mà, bánh (1) và bánh (3) cùng nhận 
chuyển động từ trục động cơ (thông qua trục 
các đăng), lại phải có hai vận tốc góc khác 
nhau, do đó cần phải sử dụng hộp vi sai để phân tích một chuyển động quay thành hai chuyển 
động quay độc lập. 

( )I ( )II

Bánh răng nối không 

Hình 12.13 

1V

V

3V

Bánh (1) 

Bánh (3) 

1V
V

3V

Hình 12.15  

Hình 12.14 : Cơ cấu đảo chiều trục bị dẫn (II) 

( )I

( )II
A



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 150

•  Cấu tạo hộp vi sai  
Hộp vi sai ô tô gồm hai cặp bánh răng nón (1,2) và (2,3) với Z1 = Z3. Bánh vệ tinh (2) có trục 
vuông góc với trục các bánh trung tâm (1) (3) và cần C. Chuyển động từ trục động cơ được 
truyền tới cần C thông qua khớp các đăng và cặp bánh răng nón (4,5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Nguyên lý làm việc 

Ta cã :    1 3 32
13

3 1 2 1

1C C

C

Z ZZi
Z Z Z

ω ω
ω ω

−
= = − = − = −

−
 

(Dấu của tỷ số truyền được xác định bằng phương pháp đánh dấu trong hệ thường tương ứng 
trên hình 12.17) 
Suy ra:   1 3 2 Cω ω ω+ =  = hằng số          (12.4) 

 Khi xe chạy trên đường thẳng, sức cản lăn trên hai bánh (1) và (3) như nhau, do đó vận tốc 
góc hai bánh (1) và (3) như nhau : 1 3ω ω=  ⇒ 1 3 Cω ω ω= = . 

 Khi xe chạy trên đường vòng, sức cản lăn trên bánh (1) lớn hơn trên bánh (3), vì vậy bánh 
(1) quay chậm lại, 1ω giảm xuống. Từ (12.4) suy ra rằng vận tốc góc 3ω  của bánh (3) tăng 

lên, nhờ đó xe đi vòng dễ dàng, không bị trượt trên mặt đường. 

3) Công dụng của hệ hành tinh 
•  Hệ hành tinh cho phép thực hiện một tỷ số 
truyền lớn, có thể rất lớn. Ví dụ xét hệ hành tinh 
trên hình 12.3.  

Ta có:  31 2
1 13 ,

1 2

1 1C
C

C

ZZi i
Z Z

ω
ω

= = − = −  

Nếu chọn hợp lý số răng của các bánh răng, ví dụ 
chọn: ,

2 3 1 299, 101, 100Z Z Z Z= = = = thì : 

1
1

10000Ci =  

Tuy nhiên, khi chọn tỷ số truyền và khâu dẫn cần 
chú ý sao cho hiệu suất của hệ không quá thấp và 
đặc biệt phải tránh hiện tượng tự hãm. 
•  Ngay cả khi tỷ số truyền nhỏ và vừa, người ta 
cũng dùng hệ hành tinh vì nó có một số ưu điểm 
sau đây về kết cấu và tải trọng:  Cần C thường có nhiều chạc phân bố đều, trên đó lắp các khối 
bánh vệ tinh giống nhau, vì vậy phản lực trên trục của cần C và trên trục các bánh trung tâm 

C 

Hình 12.18:  

1TR

1

2
3

T

2TR

3TR

1 2 3 0T T TR R R+ + ≈

Bánh (1)  
2Z

Nối với trục các đăng 

Hình 12.16 : Hộp vi sai ôtô 

Bánh (3)  
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5Z

4Z

Cần C 

1Z

,
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Hình 12.7 : Hệ thường tương ứng 
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gần như bằng 0 (hình 12.18). Mỗi bánh răng chỉ chịu 
một phần tải trọng nên có thể làm nhỏ, nhờ đó kích 
thước khuôn khổ của hệ thống nhỏ gọn. Mặt khác, 
trong hệ hành tinh, thường dùng các cặp bánh răng nội 
tiếp có nhiều ưu điểm về mặt sức bền so với cặp bánh 
răng ngoại tiếp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Hệ hành tinh được dùng để tạo những chuyển động đặc biệt cần thiết cho một số quá trình 
công nghệ. 
Ví dụ xét hệ hành tinh trên hình 12.19. Bánh (1) là bánh trung tâm cố định. 

Ta có:   3 2 1 1
3 31

3 2 3

1 1 1C
C

C

Z Z Zi i
Z Z Z

ω
ω

= = − = − = −  

 Nếu lấy 1 3Z Z=  thì 3 0Ci =  ⇒  khi cần C quay đều thì 3 0ω =  : bánh (3) chuyển động tịnh 

tiến tròn. Trong trường hợp này, hệ hành tinh được sử dụng trong cơ cấu máy tiện trục khuỷu, 
dùng để tiện cổ biên (hình 12.20). 
Để tiện cổ biên của trục khuỷu, ta gá trục khuỷu lên máy tiện sao cho tâm O1 của cổ chính 
trùng với tâm trục chính máy tiện. Dao tiện được gá trên bánh răng (3). Khi cho trục khuỷu và 
cần C của hệ hành tinh quay với cùng vận tốc góc, do bánh (3) và dao tiện chuyển động tịnh 
tiến tròn, dao tiện sẽ luôn luôn đuổi theo cổ biên và có một chuyển động tương đối trên chu vi 
cổ biên, thực hiện chuyển động cắt cần thiết. 

 Nếu lấy 1 3Z Z≠  thì hệ hành tinh này được sử dụng trong cơ cấu máy bện cáp hay cơ cấu 

máy bện xơ dừa (hình 12.21). Các dây cáp được bện lại từ các nhánh cáp, các nhánh cáp lại 
được bện từ các sợi thép. Nếu chiều bện các nhánh cáp trong cùng một dây cùng chiều với 
chiều bện các sợi thép trong cùng một nhánh, ta gọi là cáp bện xuôi. Ngược lại, ta có cáp bện 
ngược.  
Trong cơ cấu máy bện cáp, các sợi thép được mắc trên các bánh (3), (3’) và (3’’). Khi cần C 
quay thì các bánh (3), (3’) và (3’’) cũng quay theo, các sợi thép được bện lại thành các nhánh, 
đồng thời các nhánh cũng được bện thành dây cáp. 
Khi chọn 1 3Z Z< ⇒  3 0Ci >  ⇒  3ω  cùng chiều Cω  : ta được cáp bện xuôi. Khi 1 3Z Z> ⇒  

3 0Ci <  ⇒  3ω ngược chiều Cω  : ta được cáp bện ngược 

 

3

2

1

C 

3

2

1

C

Hình 12.19 

(3) 

(2) 

(1) 

Cω

3ω

Hình 12.21: Cơ cấu máy bện cáp 

Các sợi thép 

(3’) 
(3’’

Dao tiện 

Cổ biên 

Hình 11.20: Cơ cấu máy tiện trục khuỷu 
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Chương XIII  
CƠ CẤU PHẲNG TOÀN KHỚP THẤP 

 

§1.  Đại cương 

1)  Khái niệm về cơ cấu phẳng toàn khớp thấp 
Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp là cơ cấu phẳng trong đó chỉ dùng các khớp quay và khớp 

trượt với điều kiện các khớp quay trong cơ cấu phải có đường trục song song nhau với nhau, 
các khớp trượt trong cơ cấu phải có phương trượt nằm trong các mặt phẳng song song với nhau 
và vuông góc với đường trục của các khớp quay.   

Điều kiện nói trên được gọi là điều kiện phẳng của cơ cấu. 

2)  Các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp thông dụng 
 Các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp thông dụng là các cơ cấu có bốn khâu và sáu khâu. 

Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp có 4 khâu được gọi là cơ cấu 4 khâu phẳng gồm có các cơ cấu 
hạng II.  
Cơ cấu 4 khâu phẳng toàn khớp quay gọi là cơ cấu 4 khâu bản lề. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Các cơ cấu bốn khâu phẳng thông dụng được cho trên hình 13.1, 13.2, 13.3, 13.4. 
Hình 13.1 : Cơ cấu bốn khâu bản lề.   
Hình 13.2 và 13.3: Cơ cấu tay quay con trượt.   
Hình 13.4 : Cơ cấu culít. 

 Mỗi cơ cấu 4 khâu phẳng có một khâu cố định là giá, một khâu không nối giá gọi là thanh 
truyền và hai khâu nối với giá gọi là các khâu nối giá.  
Trong các cơ cấu 4 khâu phẳng thông dụng, có ít nhất một khâu được nối với giá bằng khớp 
bản lề. Nếu khâu nối giá này quay được liên tục quanh giá của nó thì được gọi là tay quay, nếu 
không được gọi là cần lắc. 

 Cơ cấu 4 khâu bản lề là dạng cơ bản nhất của cơ cấu 4 khâu phẳng.  
Các cơ cấu 4 khâu phẳng khác đều có thể xem là biến thể của cơ cấu 4 khâu bản lề. 

e

A

1

B

2 

C 
Hình 13.2: Cơ cấu tay quay con trượt 

lệch tâm, độ lệch tâm : e 

3

C

Hình 13.4: 
Cơ cấu cu lít 
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B 
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C
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D
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D → ∞

Hình 13 .1: Cơ cấu 
4 khâu bản lề 
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2

C 
Hình 13.3 : Cơ cấu tay quay  

con trượt chính tâm 
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Ví dụ : Xét cơ cấu 4 khâu bản lề ABCD (hình 13.1). Khi cho khớp quay D tiến tới vô cùng 
trên phương CD thì chuyển động quay của khâu 3 quanh tâm D biến thành chuyển động tịnh 
tiến với phương trượt vuông góc với CD, do đó khớp quay D giữa khâu 3 và giá sẽ biến thành 
khớp trượt có phương trượt vuông góc với CD. Cơ cấu trở thành cơ cấu tay quay con trượt lệch 
tâm (hình 13.2). 
Khoảng cách e từ tâm quay A đến giá 
trượt của con trượt C được gọi là độ 
lệch tâm của cơ cấu. 
Khi e = 0, cơ cấu trở thành cơ cấu tay 
quay con trượt chính tâm (hình 13.3). 
Thay vì chọn khâu 4 trong cơ cấu tay 
quay con trượt chính tâm là giá, ta 
chọn giá là khâu AB (khâu 1), cơ cấu 
trở thành cơ cấu culít (hình 13.4). 

 Các cơ cấu phẳng hạng II đều có 
thể xem là biến thể hay phát triển của 
cơ cấu 4 khâu bản lề. Ví dụ cơ cấu máy sàng lắc hạng II trên hình 13.5 có thể xem là tổ hợp 
của một cơ cấu bốn khâu bản lề ABCD và một cơ cấu tay quay con trượt DEF. 

 Các cơ cấu phẳng toàn khớp thấp nói chung được dùng để biến đổi và truyền chuyển động. 
Bên cạnh đó còn dùng để tạo ra các quỹ đạo chuyển động đặc biệt.  

§2.  Cơ cấu bốn khâu bản lề  

1) Tỷ số truyền trong cơ cấu 4 khâu bản lề  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Hãy xác định tỷ số truyền 1
13

3

i ω
ω

=  giữa khâu 1 và khâu 3 trong cơ cấu 4 khâu bản lề, với 

1ω  và 3ω  là vận tốc góc của các khâu nối giá 1 và 3.  

Ta có thể dùng phương pháp tâm vận tốc tức thời để xác định i13 như sau : 
Xét chuyển động tương đối của cơ cấu đối với khâu 3. Trong chuyển động này, khâu 4 và 

khâu 2 quay xung quanh các khớp bản lề C và D (hình 13.6). Gọi 1 /(3)BV  và 1 /(3)AV  lần lượt 

là vận tốc của điểm B và A trên khâu 1 trong chuyển động tương đối này, ta có : 1 /(3)BV BC⊥  

và 1 /(3)AV AD⊥ .  
Như vậy điểm P, giao điểm của BC và AD, chính là tâm vận tốc thức thời của khâu 1 trong 
chuyển động tương đối đối với khâu 3.  

Trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, ta có : 1 3P PV V=  , với P1 và P3 là hai điểm lần lượt 

thuộc khâu 1 và khâu 3  hiện đang trùng với điểm P.  

Suy ra :  1 1 3 3P PV AP V DPω ω= = =   ⇒    1
13

3

DPi
AP

ω
ω

= =  

B 

1ω

2 

Hình 13.6 : Cơ cấu bốn khâu bản lề 
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1 3P PV V≡

Hình 13.5: Cơ cấu máy sàng 
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Nếu xét giá trị đại số của vận tốc góc, ta có:  1
13

3

DPi
AP

ω
ω

= =  

•  Định ký Willis 
Từ lý luận trên đây, ta có định lý Willis như sau : Trong cơ cấu 4 khâu bản lề, đường thanh 
truyền BC chia giá AD thanh hai đoạn tỷ lệ nghịch với  vận tốc góc của hai khâu nối giá:  

1
13

3

DPi
AP

ω
ω

= =  

•  Nhận xét  
 Khi cơ cấu chuyển động, phương của thanh truyền BC và do đó vị trí của điểm P thay đổi 

nên tỷ số truyền i13 cũng thay đổi : nếu 1ω  = hằng số thì 3ω ≠  hằng số và ngược lại. 

 Khi điểm P chia ngoài đoạn AD  thì 1ω  và 3ω  cùng chiều nhau, khi đó 13 0i >  (hình 13.6). 

Khi điểm P chia trong đoạn AD thì 1ω  và 3ω  ngược chiều nhau và 13 0i <  (hình 13.7). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Khi tay quay AB và thanh truyền BC chập nhau (vị trí B’C’) hay duỗi thẳng (vị trí B’’C’’) 
thì  điểm P trùng với điểm A (hình 13.8). Khi đó khâu nối giá 3 có vận tốc góc 3 0ω = , khâu 3 

dừng lại sau đó đổi chiều quay. Hai vị trí DC’ và DC’’ được gọi là hai vị trí dừng (vị trí biên) 
của khâu 3. Khâu 3 là cần lắc. Góc ψ giữa hai vị trí biên gọi là góc lắc của khâu 3. 

 Tỷ số truyền 13i  =  hằng số trong các trường hợp đặc biệt sau đây (hình 13.9, hình 13.10) : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hệ số về nhanh  
 Trong cơ cấu 4 khâu bản lề, khi khâu nối giá 1 là tay quay, khâu nối giá 3 là cần lắc, 

chuyển động của cần lắc 3 gồm hai hành trình (hình 13.8): Hành trình đi (làm việc) ứng với 
khâu dẫn đi từ vị trí AB’ đến vị trí AB’’, ứng với góc quayϕđ của khâu dẫn AB và hành trình 

về (về không) ứng với khâu dẫn đi từ vị trí AB’’ đến vị trí AB’, ứng với góc quay ϕv  của khâu 
dẫn AB. 

D 

A 
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 B 

Hình 13.7 : P chia trong AD 
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3ω

C

Hình 13.9: Cơ cấu hình bình hành: 
AB = CD; AD = BC; i13   = 1 
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Hình 13.10: Cơ cấu phản 
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 Hệ số về nhanh được định nghĩa như sau:  k ϕ
ϕ

= ®

v

 

 Hệ số về nhanh k đặc trưng cho năng suất của máy. Do vậy, khi chọn chiều quay của khâu 
dẫn AB, l−u ý chọn sao choϕ ϕ>® v , tức là sao cho k >1. 

 Với chiều quay khâu dẫn như trên hình 13.8, ta có :  

ϕ π θ= +®  và ϕ π θ= −v  ⇒  1k ϕ π θ
ϕ π θ

+
= = >

−
®

v

 

3) Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá 
Khi cơ cấu bốn khâu bản lề nhận chuyển động từ động cơ hay thông qua một hệ truyền 

động như cơ cấu bánh răng, cơ cấu truyền động đai, truyền động xích... thì khâu nối giá nhận 
chuyển động này bắt buộc phải là một tay quay. Vì vậy, việc xác định điều kiện quay toàn 
vòng của khâu nối giá có ý nghĩa quan trọng trong việc thiết kế cơ cấu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Xét cơ cấu 4 khâu bản lề ABCD. Hãy xét điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá AB. 
Tưởng tượng tháo khớp B ra. Quỹ tích của điểm B1 trên khâu AB là vòng tròn (A, lAB). Quỹ 
tích của điểm B2 trên khâu BC là hình vành khăn (V) giới hạn bởi hai vòng tròn ( , )CD BCD l l+  

và ( , )CD BCD l lư . Miền (V) được gọi là miền với tới của đầu B2 của thanh truyền BC. 

Nếu vòng tròn (A, lAB) nằm gọn trong miền với tới (V) của đầu B2 của thanh truyền BC (hình 
13.11) thì khi B1 đi đến đâu, B2 cũng có thể với tới được đến đó. Khi đó khâu AB quay được 
toàn vòng. 
Còn nếu vòng tròn (A, lAB) không nằm gọn trong miền với tới (V) thì khâu AB không quay 
được toàn vòng (khâu AB là cần lắc). 
 
•  Điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá AB 

Một khâu nối giá AB quay được toàn vòng khi và chỉ khi quỹ tích (A, lAB) của nó  nằm gọn 
trong miền với tới (V) của đầu B2 thanh truyền BC kề nó, tức là: 

A 

B 

C

D

CD BCl l+

CD BCl lư

Miền với tới  
(V) của thanh 
truyền BC 

Hình 13.11 
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AB AD CD BC

AB AD CD BC

l l l l
l l l l

+ ≤ +⎧⎪
⎨ − ≥ −⎪⎩

 

 
•  Quy tắc Grasshof  
Để phán đoán điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá, ta có thể dùng quy tắc Grasshof: 
Trong cơ cấu bốn khâu bản lề : 
1) Nếu tổng chiều dài khâu ngắn nhất và khâu dài nhất nhỏ hơn hoặc bằng tổng chiều dài của 
hai khâu còn lại thì: 

a) Khi lấy khâu kề với khâu ngắn nhất làm giá, khâu ngắn nhất sẽ là tay quay, khâu nối giá 
còn lại sẽ là cần lắc. 

b) Khi lấy khâu ngắn nhất làm giá, cả hai khâu nối giá đều là tay quay. 
c) Khi lấy khâu đối diện với khâu ngắn nhất làm giá, cả hai khâu nối giá đều là cần lắc. 

2) Nếu tổng chiều dài khâu ngắn nhất và khâu dài nhất lớn hơn tổng chiều dài của hai khâu 
còn lại thì khi lấy khâu nào làm giá, cả hai khâu nối giá đều là cần lắc. 

§3. Cơ cấu tay quay con trượt 

1) Quan hệ vận tốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Hãy xác định quan hệ giữa vận tốc góc 1ω  của khâu 1 và vận tốc V3 của con trượt C trong 
cơ cấu tay quay con trượt (hình 13.12). 
Xét chuyển động tương đối của cơ cấu đối với khâu 3.  

Trong chuyển động này, vận tốc của điểm B1 và A1 trên khâu 1 lần lượt là 1 /(3)BV  và 1 /(3)AV , 

với 1 /(3)BV BC⊥  và 1 /(3)AV  song song với phương trượt xx của con trượt C. 
Do đó điểm P, giao điểm của BC và đường thẳng qua A và vuông góc với phương trượt xx, 
chính là tâm quay tức thời trong chuyển động tương đối giữa khâu 1 và khâu 3. 
Nếu gọi P1 và P3 là hai điểm của khâu 1 và khâu 3 hiện đang trùng với điểm P thì trong chuyển 
động tuyệt đối của cơ cấu, ta có : 

1 3P PV V=  ⇒  1 1 3 3P PV AP V Vω= = = ⇒  1 3AP Vω =  

 

hành trình về

A = P 
B’’

C’’ 

B’ 

C’

1ω

Vϕ

dϕ
θ

hành trình đi
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•  Nhận xét 
 Khi cơ cấu chuyển động, phương của thanh truyền BC và do đó vị trí của điểm P thay đổi : 

nếu 1ω  = hằng số thì 3V ≠  hằng  số và ngược lại. 

 Khi tay quay AB và thanh truyền BC chập nhau (vị trí B’C’) hay duỗi thẳng (vị trí B’’C’’) 
thì  điểm P trùng với điểm A, khi đó 3 0V = : khâu (3) dừng lại và đổi chiều chuyển động. Hai 

vị trí C’ và C’’ được gọi là hai vị trí dừng (vị trí biên) của khâu 3 (hình 13.13). 

2) Hệ số về nhanh  
 Chuyển động của con trượt C gồm hai hành trình: Hành trình đi (làm việc) ứng với khâu 

dẫn đi từ vị trí AB’ đến vị trí AB’’, ứng với  góc quay ϕ®  của khâu AB và hành trình về (về 

không) ứng với khâu dẫn đi từ vị trí AB’’ đến vị trí AB’, ứng với góc quay ϕv  của khâu AB 
(hình 13.13). 

Tương tự như cơ cấu 4 khâu bản lề, hệ số về nhanh : k ϕ
ϕ

= ®

v

 

 Với cơ cấu tay quay con trượt chính tâm:  ϕ ϕ=® V  ⇒  1k =  
Với cơ cấu tay quay con trượt lệch tâm và chiều quay khâu dẫn AB được chọn như trên hình 

13.13, ta có :  ϕ π θ= +®  và ϕ π θ= −v ⇒  k ϕ π θ
ϕ π θ

+
= =

−
®

v

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Điều kiện quay toàn vòng 

Miền với tới (V) của đầu B2 thanh truyền BC giới hạn bởi hai đường thẳng ( )∆  và ,( )∆  song 
song với phương trượt xx và cách xx một khoảng  bằng lBC (hình 13.14).  
Do đó điều kiện quay toàn vòng của khâu nối giá AB : BC ABl l e≥ +  

§3.  Cơ cấu culít  

1) Tỷ số truyền 

Xét cơ cấu culít trên hình 13.15. Hãy xác định tỷ số truyền 1
13

3

i ω
ω

=  giữa khâu 1 và khâu 3. 

•  Xét chuyển động tương đối của cơ cấu đối với khâu 3.  

1

B

A

2

3
e

lBC 

lBC 
Miền 
(V) 

Hình 13.14 

C

(∆’) 

(∆) 
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Trong chuyển động này, khâu 4 xem như quay quanh C, khâu 2 xem như chuyển động tịnh 

tiến với phương trượt là Cx. Do đó vận tốc của điểm A1 và B1  thuộc khâu 1 lần lượt là 1 /(3)AV  

và 1 /(3)BV  với 1 /(3)AV AC⊥  và 1 /(3) //BV Cx . Suy ra tâm quay tức thời trong chuyển động 
tương đối giữa khâu 3 và khâu 1 chính là điểm P, giao điểm của AC và đường thẳng qua B và 
vuông góc với Cx. 
Trong chuyển động tuyệt đối của cơ cấu, ta có :  

1 3P PV V=  ⇒ 1 1 3 3P PV AP V CPω ω= = =  ⇒  1
13

3

CPi
AP

ω
ω

= =  

•  Nhận xét 
 Nếu lAB = lAC thì khi cơ cấu chuyển động, P luôn luôn cố định (hình 13.16). 

Suy ra : lPA = lAB = lAC  ⇒  1
13

3

2CPi
AP

ω
ω

= = =  

 Ngoài trường hợp nói trên, khi cơ cấu chuyển động, phương trượt Cx và vị trí con trượt B 
luôn thay đổi, nên vị trí điểm P và i13 luôn thay đổi: nếu 1ω  = hằng số thì 3ω ≠  hằng số và 

ngược lại. 
 Khi AB vuông góc với  phương trượt Cx thì điểm P trùng với điểm A, khi đó 3 0ω = : khâu 

3 dừng lại và đổi chiều quay. Hai vị trí Cx’ và Cx’’ là hai vị trí biên của khâu 3. Góc θ  giữa 
Cx’ và Cx’’ là góc lắc của khâu 3 (hình 13.17). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Hệ số về nhanh 
Trường hợp khâu 3 là cần lắc, chuyển động của nó gồm hai hành trình (hình 13.17) : Hành 
trình đi (làm việc) ứng với góc quay ϕ®  của khâu dẫn AB, hành trình về (về không) ứng với 

góc quay ϕv  của khâu dẫn AB. 

Hệ số về nhanh :  k ϕ
ϕ

= ®

v

 

Với chiều quay của khâu dẫn AB như trên hình 13.17, ta có :   k ϕ π θ
ϕ π θ

+
= =

−
®

v

 

3) Điều kiện quay toàn vòng 
 
•  Khâu nối giá AB 
Giả sử tháo khớp quay B ra. Quỹ tích của điểm B1 trên khâu 1 là vòng tròn (A, lAB). Miền với 
tới của điểm B2 trên con trượt  B  là toàn bộ mặt phẳng. Do đó khâu nối giá AB luôn là tay 
quay (hình 13.18). 

B

C 

A 

P13 

x

A

C

B 

x 
P

1 

2 

3 4 

Hình 13.15 Hình 13.16 

lAB = lAC 
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•  Khâu nối giá Cx 
Giả sử tháo khớp trượt B ra. Điểm B3 trên khâu 3 không có vị trí xác định trên Cx, mà có thể 
vẽ nên một đường cong bất kỳ trên mặt phẳng hình vẽ.  
Miền với tới của điểm B2 trên khâu 2 suy biến thành vòng tròn (A, lAB).  
Nếu điểm C nằm trong hay trên vòng tròn (A, lAB) như trên hình 13.19 thì khâu Cx sẽ cắt vòng 
tròn (A, lAB), do đó khi khâu Cx quay đến bất kỳ vị trí nào cũng đều đóng khớp trượt B lại 
được để tạo thành cơ cấu : Khâu Cx quay được toàn vòng. 
Nếu điểm C nằm ngoài (A, lAB) thì khâu Cx không quay được toàn vòng. 
Tóm lại, điều kiện quay toàn vòng của khâu Cx:   AC ABl l≤  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

C

x’’

A

B’’

x’ 

B’ 

ϕ® 

ϕV 

θ 

Hình 13.17

ω1 

B2 

B3 

A x 

C
Hình 13.19  

A 

x

B2 

B1 

C 
Hình 13.18 
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Chương XIV 
CÁC CƠ CẤU ĐẶC BIỆT 

 

§1.  Cơ cấu truyền động đai 
•  Cơ cấu truyền động đai dùng để truyền chuyển động quay giữa hai trục O1 và O2, nhờ ma 
sát giữa các bánh đai (1), (2) và dây đai (3) (hình 14.1). 
 
•  Để có ma sát giữa các bánh đai và dây đai, cần phải có một sức căng ban đầu trên dây đai. 
Do vậy, khi cơ cấu chưa chuyển động, ở hai nhánh AB và CD đã có một sức căng ban đầu S0. 
Khi tác động vào bánh đai (1) một momen M, nhánh đai CD bị kéo căng thêm, lực căng S0 
tăng thành S2 (nhánh đai này được gọi là nhánh căng hay nhánh dẫn); còn nhánh AB chùng 
bớt lại, lực căng S0 giảm thành S1 (nhánh đai này được gọi là nhánh chùng hay nhánh bị dẫn) :  

1 0 2S S S< <  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Quan hệ giữa lực căng S1 và S2 trên hai nhánh của bộ truyền đai (Công thức Euler) 

•  Đai ôm lấy puli một góc 1AO C β=  gọi là cung ôm.  

Lực căng trên đoạn dây đai AC tăng từ S1 ở A đến S2 ở C (hình 14.2). 
•  Xét một phân tố dây đai mn, chắn cung dα , vị trí mn được xác định bằng góc α . 

Lực tác dụng lên phân tố dây đai mn bao gồm : Lực căng S Om⊥  và ( )S dS On+ ⊥ ; lực ma 

sát dF dN⊥  ; áp lực dN  và lực li tâm dC  nằm theo phân giác của góc 1mO n  
•  Momen đối với điểm O1 của các lực tác dụng lên phân tố mn : 
  S.R + dF.R - (S+dS).R = 0  với R là bán kính của bánh đai. 

⇒  dF = dS 
•  Gọi f là hệ số ma sát giữa puli và dây đai, ta có : 
  dF = f. dN 

⇒  
dSdN
f

=  

•  Điều kiện cân bằng lực của phân tố mn cho ta :  
( ) 0S S dS dN dF dC+ + + + + =  

Chiếu lên phương của dN  : 

  .sin ( ).sin 0
2 2

d dS S dS dN dCα α
− − + + + =  

⇒  2 .sin .sin 0
2 2

d dS dS dN dCα α
− − + + =  

Víi :   
dSdN
f

=  

1 
2

3 

O 1 O2

Nhánh chùng

Nhánh căng

M

Hình 14.1 

B

A 

C 

D

0 1S S

0 2S S
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2

2. . .VdC R d V d
R

µ α µ α= =  

  µ  : khối lượng một đơn vị chiều dài dây đai 
  V : vận tốc dài của dây đai  

Do dS  và dα  là vô cùng bé nên sin
2 2

d dα α
≈  và sin 0

2
ddS α

≈  

Suy ra: 2. . 0dSS d V d
f

α µ α− + + =    

⇒  2( )
dS fd

S V
α

µ
=

−
  

⇒  
2

2
1 0( )

S

S

dS fd
S V

β

α
µ

=
−∫ ∫    

⇒  ( )2 2
2 1

fS V S V e βµ µ− = −            (14.1) 

Công thức 14.1 được gọi là công thức Euler. 
•  Khi đai đứng yên, hệ thức 14.1 trở thành : 2 1

fS S e β=  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Momen ma sát trong bộ truyền đai  
•  Momen ma sát của lực dF đối với tâm O1 bằng : 
 dMMS = R.dF = R. dS 
 Suy ra momen ma sát trong bộ truyền đai : 

 
2

2 1
1

. ( )
S

MS MS
S

M dM R dS R S S
β

= = = −∫ ∫          (14.2) 

•  Trừ hai vế của hệ thức (14.1) với S1, suy ra:  

( )2 2
2 1 1 1

fS S S V e S Vβµ µ− = − − +  

⇒  ( )2
2 1 1 ( 1)fS S S V e βµ− = − −         

Thay vào (14.2), suy được : 

 ( )2
2 1 1( ) ( 1)f

MSM R S S R S V e βµ= − = − −         (14.3) 

•  Giả thiết rằng sự thay đổi lực căng trên hai nhánh bộ truyền đai là như nhau: 
 2 0 0 1S S S Sư = −  ⇒  2 1 02S S S+ =           (14.4) 

•  Cộng hai vế của hệ thức (14.1) với S1, suy ra: 

 A 

Nhánh chùng 

 
  β 

 S2 

S1 

 
M 

Bánh dẫn (1) 

Hình 14.2  

 C 

dα
α

1O

m n
,dN dC

dF

S dS+S

Nhánh căng 
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( )2 2
2 1 1 1

fS S S V e S Vβµ µ+ = − + +         

⇒  ( )2 2
0 2 1 1 12 fS S S S V e S Vβµ µ= + = − + +  

⇒  
2

0
1

2 ( 1)
1

f

f

S V eS
e

β

β

µ+ −
=

+
             (14.5) 

•  Thay (14.5) vào (14.3) suy ra : 

 2
0

( 1)2 ( )
1

f

MS f

eM R S V
e

β

β µ−
= −

+
           (14.6) 

Đây cũng chính là momen lớn nhất mà bộ truyền đai có thể truyền động được và MMS đặc 
trưng cho khả năng tải của bộ truyền đai. 

3) Nhận xét về khả năng tải của bộ truyền đai  
Từ hệ thức (14.6), ta có thể rút ra các kết luận sau: 
•  Khi vận tốc dài V của đai tăng thì MMS  giảm : khả năng tải của bộ truyền đai giảm. 

Vận tốc giới hạn của đai ứng với: 2
0 0S Vµ− ≥  ⇒  0

gh
SV
µ

≤  

•  Khi lực căng ban đầu S0 tăng thì khả năng tải của bộ truyền đai cũng tăng lên.  
Tuy nhiên, khi S0 tăng, lực tác dụng lên hai trục của bộ truyền tăng và đai chóng bị rão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•  Vì 0MSdM
dβ

>  nên khi góc ôm β  tăng thì khả năng tải của bộ truyền đai cũng tăng theo. 

Để tăng góc ôm β , cần chú ý : 
+ Khi lắp ráp dây đai nên đặt nhánh chùng ở phía trên. 
+ Khoảng cách giữa hai trục của puli không nên lấy quá nhỏ (nếu quá nhỏ sẽ khiến cho 

góc ôm β  trên bánh nhỏ giảm xuống). Tuy nhiên, khoảng cách trục không nên lấy quá lớn, 
bởi vì khi đó kích thước bộ truyền sẽ cồng kềnh, các nhánh đai bị rung. 

+ Đường kính hai bánh đai không nên chênh lệch quá nhiều (tỷ số truyền không nên lấy 
quá lớn), làm cho góc ôm β   trên bánh nhỏ giảm xuống. 

+ Dùng puli căng đai để tăng góc ôm β , đồng thời khống chế lực căng trên dây đai (hình 
14.3). Tuy nhiên khi đó đai bị uốn nhiều, chóng hỏng vì mỏi. 

•  Vì 0MSdM
df

>  nên khi hệ số ma sát f tăng, khả năng tải của bộ truyền cũng tăng lên. 

Để tăng f cần: 
+ Chọn vật liệu dây đai có hệ số ma sát cao 
+ Dùng đai thang, đai tròn (hình 14.4) có hệ số ma sát thay thế f’ lớn hơn f. 

 

§2. Cơ cấu Các đăng (Cardan)  
Cơ cấu các đăng, còn gọi là khớp các đăng, được dùng để truyền chuyển động quay giữa 

hai trục giao nhau một góc α  có thể thay đổi tuỳ ý trong quá trình chuyển động.  

Hình 14.3 : Puli căng đai 
Hình 14.4 : Đai thang, đai tròn 
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1) Cấu tạo  
Lược đồ cấu tạo của cơ cấu các đăng cho trên hình 14.5. Hai trục (1) và (2) giao nhau tại O 

và hợp với nhau một góc α . Mỗi đầu trục mang một chạc (a) và (b). Hai chạc này được nối 
với nhau thông qua khâu hình chữ thập (3) bằng các khớp quay A, A’ và B, B’. AA’ vuông 
góc với trục (1). BB’ vuông góc với trục (2). AA’ vuông góc với BB’. 

Khi khâu (1) quay tròn thì khâu (2) cũng quay tròn, còn khâu chữ thập (3) chuyển động 
phức tạp quanh điểm O. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Phân tích động học  

•  Gọi α là góc hợp bởi trục (1) và trục (2) (hình 14.6). Trên hình 14.6, trục (1) và trục (2) tạo 
nên mặt phẳng thẳng đứng. Vị trí ban đầu của AA’ nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt 
phẳng chứa trục (1) và trục (2). Vị trí ban đầu của BB’ nằm trong mặt phẳng chứa trục (1) và 
trục (2). 
Khi trục (1) quay, A và A’ vạch nên vòng tròn (CA) vuông góc với trục (1). Khi đó B và B’ 
vạch nên vòng tròn (CB) vuông góc với trục (2). Khi  điểm A di chuyển trên vòng tròn (CA) 
đến vị trí mới là A1, thì trên vòng tròn (CB), điểm B cũng có vị trí mới là B1. AA’ là giao tuyến 
của các mặt phẳng chứa vòng tròn (CA) và (CB). 

Góc quay của khâu (1) và khâu (2) lần lượt là ( )1 1,OA OAθ =  và ( )2 1,OB OBθ = . 

Từ A1 hạ A1H vuông góc với mặt phẳng của vòng tròn (CB), từ H hạ HI vuông góc với AA’. 
Theo định lý ba đường vuông góc, ta suy ra : 1 'A I AA⊥ . 

α

Hình 14.5: Cơ cấu các đăng

A

A’

B

B’

O

Chạc (a) 

Chạc (b)

3
1 

2

1ω

2ω
Trục (2) 

Trục (1) 
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Như vậy, góc 1HIA chính là góc nhị diện hợp bởi các mặt phẳng chứa vòng tròn (CA) và (CB). 

Do trục (1) và trục (2) lần lượt vuông góc với mặt phẳng chứa vòng tròn (CA) và (CB), nên góc 

1HIA  cũng chính là góc giữa hai trục (1) và (2) : 1HIA α= . 

Dựa vào tam giác A1HI vuông tại H, ta có : 
1

cos IH
IA

α =       (14.7) 

Dựa vào tam giác OA1I vuông tại I, ta có : 1
1

IAtg
OI

θ =       (14.8) 

Mặt khác, do 1 1OB OA⊥  (vì chúng là vị trí mới của hai thanh OA và OB luôn luôn vuông góc 

với nhau) và 1OB  trực giao với 1HA  (vì  1HA  vuông góc với  mặt phẳng (CB) chứa 1OB ), nên 

1OB  vuông góc với mặt phẳng 1OHA . Suy ra : 1OB OH⊥ .  

Từ đó suy ra rằng : 1 2AOH BOB θ= =  (góc có cạnh thẳng góc). 

Dựa vào tam giác OIH vuông tại I, ta có : 2
IHtg tg IOH
OI

θ = =     (14.9) 

Từ (14.7), (14,8) và (14.9) suy ra :  1 2.costg tgθ α θ=       (14.10) 

 
 
 
 
 
 
 
` 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
•  Đạo hàm hai vế của (14.10) theo t : 

( ) ( )2 2
1 1 2 21 . .cos 1 .tg tgθ ω α θ ω+ = +  

⇒  
( )

2
1 2

12 2
2 1

1
1 cos

tgi
tg

ω θ
ω θ α

+
= =

+
 

⇒  ( )
2 2

1 1
12 2

2 1

1 .cos
1 cos

tgi
tg

ω θ α
ω θ α

+
= =

+
 

•  Khi 1 0θ =  và 1θ π=  thì : 

 2min 1 cosω ω α= .  

   Khi 1 2
πθ =  và 1

3
2
πθ =  thì : 

Hình 14.7  

2ω

1θ

1 cosω α

1

cos
ω
α

2
π0 3

2
ππ 2π

1HIAα =

1 1AOAθ =

2 1BOB AOHθ = =
B’ 

O 

(2) 

(1) 

Hình 14.6

ω2 

ω1 

B 

A’ 

A 

α 

A1 

B1 

θ2 θ1 

I 
(CB) 

Chạc (a) 

(CA)

H 
Chạc (b) 
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1
2max cos

ωω
α

= . 

Đồ thị biểu diễn 2ω  theo góc quay 1θ  của trục (1) cho trên hình 14.7. 

•  Khi góc hợp nhau giữa hai trục 0α =  thì tỷ số truyền 12 1i = . Khi góc 0α ≠  thì tỷ số truyền 

12i ≠  hằng số. Khi α  càng lớn thì biên độ dao động của 2ω  càng lớn, gây ra dao động xoắn 
lớn trong các bộ phận bị dẫn (hình 14.8).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Cơ cấu các đăng kép 
Để trục dẫn (1) và trục bị dẫn (3) có cùng vận tốc góc phải dùng cơ cấu các đăng kép. Trục (1) 
được nối với trục (3) thông qua trục (2) và  hai khớp các đăng.  

Ta có :  
( )

2 2
2 2 1

21 2
1 2 1

1 .cos
1 cos

tgi
tg

ω θ α
ω θ α

+
= =

+
  

Với 2θ  góc quay của chạc (b) tính từ mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng chứa trục (2) và (1). 

   
( )

2 , 2
2 2 2

23 2 ,
3 2 2

1 .cos
1 cos

tgi
tg

ω θ α
ω θ α

+
= =

+
  

Với ,
2θ  góc quay của chạc (b’) tính từ vuông góc với mặt phẳng chứa trục (2) và (1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do đó:   
( )

( )
2 2 , 2

2 11 2 2
13 2 2 2 ,

3 2 1 2 2

1 cos 1 .cos.
1 .cos 1 cos

tg tgi
tg tg

θ αω θ α
ω θ α θ α

+ +
= =

+ +
 

Để i13 bằng hằng số, phải có hai điều kiện : 
 + 1 2α α=  

 + ,
2 2θ θ=  (hai góc quay của hai đầu chạc nằm trên trục (2) phải bằng nhau). 
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Hình 14.8 
Đồ thị biểu diễn sự biến 
thiên của vận tốc góc ω2 
theo góc quay θ1 của khâu 
dẫn ứng với các giá trị khác 
nhau của góc α giữa hai trục 
quay (ω1 =100 Rad/s) 
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2[ / ]Rad sω

1θ

1 

2 

Hình 14.10

α2 

3 

b 

α1 

b’ 

1 

2 

Hình 14.9 

b 

α1 

α2 
b’ 3 



 

Bài giảng Nguyên lý máy, Chuyên ngành Cơ khí chế tạo       Lê Cung, Khoa Sư phạm Kỹ thuật 166

Như vậy, trong trường hợp trục (1) và trục (3) nằm trong cùng một mặt phẳng (trục (1) và (3) 
song song như trên hình 14.9  hay cắt nhau như trên hình 14.10) thì hai chạc (b) và (b’) của 
trục (2) phải nằm trên cùng một mặt phẳng. 

§3.  Cơ cấu Man  
Cơ cấu Man được dùng để truyền chuyển động quay liên tục của khâu dẫn thành chuyển 

động quay gián đoạn lúc quay lúc dừng có chu kỳ của khâu bị dẫn. Cơ cấu Man được dùng 
trong cơ cấu thay dao của máy tự động, cơ cấu cấp phôi tự động, cơ cấu đưa phim của máy 
chiếu phim... 

1) Cấu tạo  
 Cơ cấu Man ngoại tiếp gồm một đĩa tròn (1) có lắp chốt A, và đĩa hình sao (2) có nhiều 

rãnh hướng tâm đối xứng qua tâm O2. Khi đĩa (1) quay, có lúc chốt A lọt vào một rãnh của đĩa 
(2), khi đó đĩa (2) quay quanh O2. Khi chốt A ra khỏi rãnh này, đĩa (2) dừng lại. Khi chốt A 
tiếp tục đi vào rãnh kế tiếp trên đĩa (2), đĩa (2) lại quay quanh O2. 

Để tránh chuyển động quay ngẫu nhiên của đĩa (2) do tác động của các momen ngẫu 
nhiên trong khoảng thời gian từ khi chốt A ra khỏi một rãnh của đĩa (2) đến khi chốt A đi vào 
rãnh kế tiếp trên đĩa (2), thì trong khoảng thời gian nói trên, ta phải khóa cứng đĩa (2) lại nhờ 
cung tròn của đĩa (1) cài vào cung tròn EDC trên đĩa (2) (hình 14.11). 

Số chốt  trên đĩa (1) có thể bằng 1 hay lớn hơn 1. Số rãnh trên đĩa (2) thường là 4, 6, 8. 
 

 Ghi chú 
Các chốt và các rãnh trên cơ cấu Man có thể phân bố bất kỳ (khoảng cách từ tâm các chốt 

đến tâm O2 có thể không bằng nhau như trên hình 14.12, các rãnh của đĩa (2) có thể không 
hướng tâm như trên hình 14.11), miễn là chúng phối hợp được với nhau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O1

C

2ω
O2

(2) 
D 

E 1ω

(1)

22ϕ 12ϕ

Ê

A

Hình 14.11  
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2) Phân tích động học  

a)  Số rãnh tối thiểu - Số chốt tối đa  

•  Trên hình 14.11, ta có:  2
22
z
πϕ =   với z số rãnh của đĩa. 

Để chốt A không bị va đập khi đi vào trong rãnh : 2 1O AO
z
π

=  

Suy ra :  1 2
22 2 (1 )
z

ϕ π ϕ π= − = −  

Gọi tC là  thời gian chuyển động của đĩa (2); tD là  thời gian dừng của đĩa (2): 

1

1 1

2 21Ct z
ϕ π
ω ω

⎛ ⎞= = −⎜ ⎟
⎝ ⎠

 

1

1 1

2 2 21Dt z
π ϕ π
ω ω
− ⎛ ⎞= = +⎜ ⎟

⎝ ⎠
 với : 1ω  là vận tốc góc của đĩa (1) : 1ω  = hằng số 

Tỷ số C

D

tk
t

=  gọi là hệ số thời gian chuyển động của cơ  cấu:  

21 2
2 21

C

D

t zzk
t z

z

− −
= = =

++
 

Vì k > 0 và z nguyên nên 3z ≥ hay số rãnh tối thiểu trong cơ cấu Man : 3z =  
 
•  Để tăng số lần chuyển động của đĩa (2), ứng với một vòng quay của đĩa (1), có thể tăng số 
chốt trên đĩa (1). Gọi m là số chốt, góc ở tâm nhỏ nhất tạo giữa hai chốt phải bảo đảm :  

1
2 2
m
π ϕ≥ (tức khi chốt A ra khỏi rãnh của đĩa (2) thì chốt kế tiếp trên đĩa (1) mới được vào 

khớp với đĩa (2)) . Hay : 
1

2 2 2
22 21

zm
z

z

π
ϕ

≤ = =
−−

 ⇒  Số chốt tối đa: 
2

2
zm

z
=

−
 

b)  Tỷ số truyền   
Để xác định vận tốc và gia tốc của đĩa (2) ta 

xét một vị trí bất kỳ của cơ cấu, khi đó tay quay 
O1A và rãnh O2A của đĩa tạo với đường trục O1O2 
các góc lần lượt là 1ϕ và 2ϕ  (hình 14.14) 
Trong tam giác O1AO2, ta có  :  

( ) ( )
2 2

2 1 2 1

sin sin
sin sin

r
l

ϕ ϕλ
π ϕ ϕ ϕ ϕ

= = =
− − +

 

Trong đó : 
1 2 1

,O O O Al l r l= =  

1O

Hình 14.12 Hình 14.13 

O1

2ω

O2

1ω

2ϕ 1ϕ

Hình 14.14 

A

l

r 
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Suy ra:  1
2

1

sin
1 cos

tg λ ϕϕ
λ ϕ

=
−

  

Hay :   1
2

1

sin
1 cos

arctg λ ϕϕ
λ ϕ

=
−

                         (14.10) 

Đạo hàm biểu thức (14.10) theo 1ϕ  ta được :  

( )12
2

1 1

cos
1 2 cos

d
d

λ ϕ λϕ
ϕ λ ϕ λ

−
=

− +
                                      (14.11) 

Vận tốc của đĩa 2: 2 2 1 2
2 1

1 1

d d d d
dt d dt d
ϕ ϕ ϕ ϕω ω

ϕ ϕ
= = =    

⇒  
( )1

2 1 2
1

cos
1 2 cos
λ ϕ λ

ω ω
λ ϕ λ

−
=

− +
            (14.12) 

Gia tốc của đĩa 2 là :  
2

2 1 2 2 1
2 1 2

1 1

d d d d d
dt dt d dtd
ω ω ϕ ϕ ϕε ω

ϕ ϕ
= = +      ⇒  

2
22 2

2 1 1 2
1 1

d d
d d
ϕ ϕε ε ω
ϕ ϕ

= +                           

Nếu đĩa 1 quay đều ( 1ω =hằng số) thì  : 

( )
( )

22
12 22

2 1 1 22 2
1 1

sin . . 1

1 2 cos

d
d

ϕ λ λϕε ω ω
ϕ λ ϕ λ

−
= =

− +
                       (14.13)      

Các công thức (14.12), (14.13) chứng tỏ khi đĩa 1 quay đều ( 1 constω = ) thì đĩa 2 quay không 
đều. 
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